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Giáo trình hướng dẫn sửa chữa ti vi màu


học trình i : Phân tích sơ đồ tivi màu.

Bài 1.1 HƯỚNG DẪN sử DỤNG tivi  MÀU

I.1.1 Mục tiêu: 

-  Biết cách sử dụng các loại TV màu để dò bắt chương trình của 1 đài phát nào đó .

-Biết cách điều chỉnh để hình, tiếng đẹp nhất

-Biết cách thao tác để xem đầu Video, VCD, DVD...

I.1.2Néi dung:

1/ An toàn cho người sử dụng và máy:

*Kiểm tra máy chạy ở cấp điện áp nào, công suất máy bao nhiêu.

               + Máy xuất: nguồn Auto 90(260V..

               +Máy bãi nguồn 100V.

*Có thể quan sát đề can phía sau máy: tuyệt đối không đi đất, chân tay ướt không được cầm vào phích cắm điện

2/ Phương pháp thao tác:

- Cắm phích điện vào nguồn điện áp thích hợp

- Nhấn nút công tắc nguồn: Nút có kích thước lớn nhất trong máy thường có ký hiệu: POWER

- Cắm dây anten chú ý phối hợp trở kháng từ anten vào máy (300 ( ; 75( )

- Nhấn nút preset => hiển thị dò sẽ hiện lên cùng với hiển thị dải VL hoặc VH hoặc VU. Đối với máy nội địa nếu không có hiển thị từng dải => quan sát vạch màu: đỏ là dải VL, vàng là VH, xanh là U

- Nhấn nút dò: 

- Scach: dò từng dải

- Auto: dò tất cả các dải

- Fine turning: tinh chỉnh (dò chậm) 

* Đối với máy đời cao:

- Khi đã dò được 1 đài nào đó thông thường ta nhấn lại Preset để xoá vạch dò, máy sẽ tự động nhớ chương trình đã dò

Chú ý: 1 số máy phải ấn thêm nút nhớ (memory) trước khi nhả Preset VD: JVC, Sony, Golstar…..

*Điều chỉnh để hình tiếng đẹp nhất:

  - Nếu không có màu hoặc sai màu =>Nhấn núm color system hoặc Auto color

  - Điều chỉnh sáng tối :  ấn Selec hoặc menu

  - Điều chỉnh:                Vào hiển thị Bright nên để ở mức trung bình.

  - Điều chỉnh độ chói :  Contras nên để ở mức 2/3 trở lên.

  - Điều chỉnh màu :       Color nên để ở mức trung bình.

  - Điều chỉnh sắc :        TinT; Hue chỉ có tác dụng khi xem hệ NTSC

  - Điều chỉnh độ nét , nông sâu, gai mịn: Sharpness để mức trung bình.

  - Điều chỉnh Trell nên để ở mức 2/3 trở lên.

  - Điều chỉnh bar nên để ở mức trung bình.

*Điều chỉnh Balance cân loa để ở giữa hoặc mức 0

3/ Khi muốn xem đầu Video:

Nhấn nút: TV/AV

- Nếu máy không có đường AV ta dùng đường RF (cao tần) OUT của đầu nối vào anten của máy và thực hiện việc dò giống như dò Tivi đài phát

- Nếu máy có đường AV ta dùng dây AV nối đầu máy với TV

              +Đường hình  jắck cắm thường có màu vàng

              +Đường tiếng có màu trắng hoặc đỏ hoặc cả trắng và đỏ (máy Stereo)

Đầu máy thường có cả đường tín hiệu ra và đường tín hiệu vào để ghi lên băng

- Nếu là máy xuất : Đường ra ký hiệu Video out Audio out

                                Đường vào ký hiệu Viedeo in Audio in

- Máy bãi: ổ cắm đường hình màu vàng và có ký hiệu ( là ra, ký hiệu ( là vào 

Đường tiếng cũng vậy ký hiệu tương tự cùng với màu trắng và màu đỏ.

4. Phương pháp mở SERVICE một số máy.

Các máy thế hệ mới không có bất cứ một biến trở nào bên trong máy. Tất cả các mức điều chỉnh ví dụ như cân bằng trắng, Vcent, Hcent, Vsize, Vlin... đều được xử lý từ IC vi xử lý bằng cách mở service. Các máy này sau một thời gian hoạt động thường bị sai lệch các tham số chẳng hạn như bị co hình hoặc bị tuyến tính hoặc bị méo gối hoặc bị mất đồng bộ...Trong trường hợp này bắt buộc ta phải mở service thì mới cân chỉnh lại được. Mỗi một loại máy có một mã số riêng để mở service. Sau đây là phương pháp mở service một số loại máy.

*Máy samsung Super horn


Nhấn stanby - display -PSTD - Mute - power.


Nhấn CH+ hoặc CH- để chọn menu.


Nhấn vol+ hoặc vol- để điều chỉnh.

*Samsung Vina.


Nhấn Stanby - PSTD - PEL (HELP) - Sleep - power.


Nhấn CH+ hoặc CH- để chọn menu.


Nhấn vol+ hoặc vol- để điều chỉnh.

*Máy TCL.


Nhấn vol - về mức 0 đồng thời nhấn nút Display (trên góc phải màn hình xuất hiện chữ S ).


Nhấn từ o đến 9 service sẽ mở ra.


Nhấn Pro+ hoặc Pro- để chọn menu.


Nhấn vol+ hoặc vol- để điều chỉnh.

*Máy Panasonic mất nhớ.


Nhấn Sleep hoặc on time, off time.


Nhấn vol- về o ( OK.

*Máy SONY.


Nhấn Stanby - Display - số 5 - vol+


Nhấn lại Stanby.


Nhấn số 1 hoặc số 4 để chọn menu.


Nhấn số 3 hoặc số 6 để điều chỉnh

*Một số ký hiệu trên bảng service để biết cách điều chỉnh.

 01-H             :            Có nghĩa là dịch tâm dòng.

 02-VFR        :            Chỉnh trôi cho hệ PAL.

 03--VFRN   :             Chỉnh trôi cho hệ NTSC.

 04-VSHFT   :             Dịch tâm theo chiều dọc.

 05 –Vsize    :

 06-Vlin        :

 07- VSCOR :             Tuyến tính giữa.

 08 H-PHA   :             Dịch tâm ngang.

 09 H SIZR   :             Tuyến tính dòng.

 10 PINAM   :            Méo gối.

...................................................

...................................................

 33- SB BAL :             Cân loa.

Bài I..2: phân tích sơ đồ nguyên lý tivi  đa hệ.

I. Mục đích :


-  Biết cách chạy sơ đồ các loại máy khác nhau


-  Nắm và hiểu được kết cấu của mạch điện


-  Hiểu được nguyên lý làm việc chung

   -  Rèn luyện kỹ năng người thợ.

II. Nội dung :


 Chạy lần lượt sơ đồ 3 máy khác nhau. 

A. Phương pháp phân tích:
1.Phân tích phần nguồn cấp 


Bộ nguồn cáp trước:

a.Nguồn cấp trước cho IC vi xử lý, IC nhớ. 

- Đèn báo nguồn  phải có ngay sau khi bật máy.

- Đối với máy nội địa nguồn này lấy ở biến áp cấp trước

- Đối với máy xuất được lấy từ bộ nguồn chính.

b.Nguồn cấp cho khối quét dòng.

*Nguồn cấp cho tầng dao động dòng thường có mức 9v (12v, nguồn này có thể lấy ở biến áp cấp trước đối với máy nội địa.

- Hoặc có thể được lấy từ nguồn B+ 115V sau khi được hạn áp và ổn áp bằng diode zener để giữ cho mạch dao động dòng luôn ổn định.

- Nguồn này có thể được cấp luôn cho tầng H.osc hoặc có thể được khống chế bằng SW thông qua IC vi xử lý (JVC, DEOWOO.)

*Nguồn cấp cho tầng đệm  H.drive

Tuỳ theo kết cấu của từng máy có thể có mức thấp từ 12 (19V  (máy mishubisshi nội địa) thường thì hay lấy từ nguồn B+ 115V
- Nguồn này có thể được cấp luôn sau khi bật máy ví dụ DEAWOO, SONY... hoặc có thể được khống chế bởi vi xử lý qua SW điện tử, ví dụ JVC, GOLSTAR...

*Nguồn cấp cho công suất dòng 

- Nguồn này thường có mức từ 95 ( 140V


95V( samsung



103V( deowoo


115V( jvc 


140V(S ANYO hoặc PANASONIC.

- Nguồn này có thể được cấp ngay sau khi bật máy, ví dụ: DEAWOO, SONY, hoặc có thể cung cấp bởi vi xử lý thông qua SW điện tử, ví dụ như máy nội địa, JVC hoặc các máy đời cao sử dụng IC nguồn có 9 chân  IC 6307, IC 6707 .khi bấm SW main ( đèn đỏ máy ở trạng thái Stanby, điện áp ra tụt thấp máy không hoạt động. Khi bật nút POWER hoặc CH => nguồn ra ở mức cao cho máy hoạt động

=> Tóm lại: muốn cho máy hoạt động trước hết phải có 2 loại nguồn:

- Nguồn cấp cho IC VSL

- Nguồn cấp cho khối quét dòng

c. Phân tích phần nguồn cấp sau FBT: Khi khối quét dòng đã hoạt động ta có các nguồn cấp sau:

- HV => Anốt đèn hình

- G3 => lưới hội tụ =>Điều chỉnh độ nét.

- G2 => lưới gia tốc =>Điều chỉnh độ sáng.

- G1 => GND

- 180V => đèn thị tần (đèn sắc)

- 24V => công suất mành

- 12V(19V cấp cho :

               + Khối RF

               + IC chuyển đổi

               + IC trung tần, ma trận, chói sắc

               + IC chuyển mạch

               + IC công suất âm thanh.

2.Phân tích mạch vi xử lý

3.Phân tích mạch khuyếch đại trung tần chung

4.Phân tích đường tín hiệu video.

5.Phân tích mạch tạo quét dòng mành.

6.Phân tích mạch giải mã secam.

7.Phân tích mạch giải mã tín hiệu màu PAL.

8.Phân tích mạch giải mã tín hiệu màu NTSC.

9.Phân tích mạch dò bắt tín hiệu tự động.

10.Phân tích chuyển mạch TIVI/AV.

B. Phân tích ti vi màu DAEWOO
i: Tác dụng linh kiện:

+  IC 901(M34300-230SP) là IC vi xử lý thực hiện các nhiệm vụ:

   -  Điều khiển đóng mở nguồn

   - Dò bắt tín hiệu ở các dải sóng khác nhau

   - Thực hiện các chức năng sử dụng như​: Điều khiển contrast, bright, volume, color.

   - Chuyển chương trình thu

   - Chuyển hệ màu

   - Hẹn giờ tắt mở

   - Chuyển đổi AV/TV

   - Nhận và thực hiện các lệnh từ điều khiển từ xa…

+  IC 903(LA7910) Chuyển dải VH, VL, UHF

+  IC 902(M80011A) là IC nhớ dùng để nhớ các trạng thái chức năng

+ IC 501(TA 8659AN) là IC dao động dòng mành, giải mã Secam, PAL, NTSC, khuyếch đại tín hiệu chói sắc.

+  IC 301(AN5515) là IC công suất mành.

+   IC 701(TC4053BP) chuyển mạch AV/TV

+  IC 702(HP6N136) khuyếch đại video có cách ly

+  IC 703(PC817) khuyếch đại audio có cách ly

+  IC 801(STR50113) dao động công suất nguồn.

+  IC 802(L7805CV) là IC ổn áp +5vol lấy từ nguồn 20 vol cấp cho Vi xử lý.

+  IC 401(L7812CV) ổn áp +12 vol từ nguồn 15 vol của FBT

* Các transistor có các nhiệm vụ:

+  Q909, Q910 mồi điều khiển vi xử lý đóng mở nguồn

+  Q914 mạch chỉ báo hẹn giờ mở

+  Q906, Q907, Q908 mạch điều chỉnh âm l­​îng (volume)

+  Q963 mạch dịch chữ hiển thị khi dùng hệ NTSC.

+  Q902, Q905: mạch thay đổi điện áp VT dò bắt tín hiệu.

+  Q901: Đóng mở đ​ường tiếng (đóng mở điện áp volume) và tác động dừng dò khi dò đúng tín hiệu.

+ Q925 mạch chỉ báo hệ NTSC 3.58

+ Q961 khóa chuyển đổi hệ NTSC 3.58 với các hệ khác.

+ Q802, Q803 mạch đóng ngắt nguồn RESET IC vi xử lý

+ Q603 tầng kích công suất tiếng

+ Q602, Q604 tầng công suất tiếng

+ Q203, Q204 mạch chọn lọc dải thông tín hiệu chói hệ NTSC3.58

+ Q205 khuyếch đại đệm tần số cao video 

+ Q206 giảm mức bright, contrast khi tắt chờ để gom gọn chùm tia khi tắt máy.

+ Q501 thay đổi mạch lọc mang màu hệ NTSC3.58

+ Q404, Q405, Q406, Q407, Q409 mạch mở tiếng khi có hình, mạch tự động dừng dò khi có hình

+ Q452, Q453 chuyển đổi hệ 50Hz, 60Hz.

+ Q309 thay đổi kích thư​ớc mành khi thu hệ NTSC(60Hz)

+ Q451 thay đổi vị trí dòng (dịch sang phải) khi thu hệ NTSC(60Hz)

+ Q401 tầng kích quét dòng.

+ Q402 tầng công suất dòng.

+ Q421, Q422 đóng mở nguồn cung cấp cho tầng dao động dòng, mành 
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 điều khiển tắt mở máy (tắt chờ).

+ Q191, Q192, Q193 khuyếch đại tín hiệu video ti vi.

+ Q706 khuyếch đại đệm video chung cho cả AV, TV

+ Q702, Q703 tầng khuyếch đại và tầng đệm video chế độ AV

+ Q701 khuyếch đại video có cách ly ở chế độ AV

+ Q704 khuyếch đại audio có cách ly ở chế độ AV.

+ Q505 cắt chói khi tắt chờ để chùm sáng gom gọn khi tắt máy.

+ Q517 mạch xóa, giảm biên độ video trùng với biên độ tín hiệu hiển thị vạch, chữ, số (mạch blanking).

+ Q502, Q503 điều khiển làm thay đổi hệ thu của tín hiệu trung tần.

+ Q512, Q522 khuyếch đại tín hiệu hiển thị.

+ Q501, Q511, Q521 khuyếch đại 3 tín hiệu màu B, G, R, khuyếch đại tín hiệu chói.

+ Q550, Q551 mạch bảo vệ nguồn 103vol khi quá tải.

* Trên vỉ trung tần các IC và Transistor có nhiệm vụ:

+ IC121(TA8710S) dao động tạo tín hiệu tần số 500Khz làm phách tiếng.

+ Q121 khuyếch đại tín hiệu trung tần tầng đầu

+ Q123, Q124, Q125 khuyÕch đại tín hiệu video.

+ Q127 chuyển mạch đóng ngắt thạch anh cộng h​ưởng tiếng 4.5 Mhz.

+ Q127 chuyển mạch đóng ngắt thạch anh chặn tiếng 4.5 Mhz.

+ Q126 khuyếch đại trung tần tiếng.

ii. phân tích mạch điện:

1.  Phần nguồn:

Nguồn trong máy DAEWOO làm việc theo kiểu Switching. Phần tử dao động sử dụng IC801(STR50103) mắc nối tiếp với biến áp switching T802. Điện áp ra không cách ly với điện áp vào nên sờ vào máy sẽ bị giật.
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a. Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn

b, Phân tích:

Phần nguồn tạo ra 2 cấp điện áp khác nhau là 20vol và 103vol. Nguồn 103vol lấy từ nguồn chuyển mạch nối tiếp của điện áp vào, chân 4 IC801 cung cấp cho dao động quét dòng, tầng kích công suất dòng. Nguồn 20vol lấy từ một cuộn riêng của biến áp T802 qua điện trở R812 và IC ổn áp 5vol IC802(L7805CV) tạo thành 5vol cung cấp cho vi xử lý và led báo nguồn.

- Cuộn CDE tạo hồi tiếp duy trì dao động.

- Cuộn AB dẫn nguồn cho IC 801(chuyển đổi năng l​ượng nguồn).

- Cuộn IF lấy ra điện áp 20vol nhờ nắn bởi diode D805 và lọc bởi C823.

- R806 cấp nguồn tạo thiên áp  cho IC 801


     - D806//C831, D807, C826, R802, C821: mạch tạo dao động.

               - D815, D816 bảo vệ điện áp B-E Q1 không vư​ợt quá giới hạn cho phép.

     - R831, C830 dẫn xung dòng đư​a về chân (2)IC801, qui định tần số dao động nguồn bằng tần số dòng.

Vì xung dòng lấy từ biến áp FBT có biên độ thấp, trong khi đó điện áp chân (2) IC801 lại cao nên để ghép xung dòng vào chân số (2) ngư​ời ta phải nâng điện áp xung dòng lên bằng cách cộng thêm áp một chiều lấy từ nguồn 103 vol nhờ diode D810.

    - D808 chỉ lấy phần xung dương đư​a về chân số số 2 để kích dao động, ngăn xung ngư​ợc.

Vì điện áp ra nối tiếp với điện áp vào nên vì lý do nào đó mà IC801 bị hỏng chập (thường là chập C-E) làm toàn bộ điện áp lớn qua cuộn dây AB vào trong mạch gây nguy hiểm cho máy. Chính vì vậy ngư​ời ta có mắc một diode ổn áp khoảng 160vol (có ký hiệu là SR-2M hay R2-KY để bảo vệ). Khi IC801 bị hỏng chập, điện áp trên diode này lớn làm diode thông chập 
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 mất nguồn. Diode này không có tác dụng ổn áp nguồn 103V mà chỉ có tác dụng bảo vệ làm chập tải khi nguồn 103V bị tăng quá cao .

- Do kiểu mạch nguồn này : điện áp ra là nối tiếp với điện áp vào, có xung dòng khống chế. Điện áp ra ít phụ thuộc điện áp vào, nên khi điện nguồn vào thấp (110VAC) điện áp nguồn ra vẫn đảo bảo, máy vẫn làm việc bình thư​ờng. Chính vì vậy trong kiểu nguồn này ngư​ời ta không cần dùng bội áp ở chế độ 110 mà máy vẫn làm việc bình thư​ờng. Ưu điểm của loại nguồn này là đơn giản, gọn nhẹ, độ ổn định cao. Như​ợc điểm là không cách ly nên  mạch AV sẽ phức tạp hơn.

2- Mạch vi xử lý:
Mạch vi xử lý sử dụng IC901(M34300-230SP). IC nhớ sử dụng IC 902(8001A). Khác với tivi JVC là IC nhớ chỉ để nhớ các trạng thái chức năng cuả  máy, khi tháo IC nhớ ra mọi chức năng vẫn bình thư​ờng mà chỉ mất nhớ như​ng ở mạch máy DAEWOO này IC vi xử lý I901 và IC nhớ I902 cấu kết chặt chẽ với nhau. Tháo IC nhớ ra một số chức năng không thực hiện được.

[image: image251.wmf]W

 Khi ấn công tắc SW801 để mở máy, phần nguồn làm việc cho ra điện áp 103V và 5V, đồng thời có một công tắc phụ SUB SW (gắn trên công tắc chính) được đóng lại làm chân (1) nối với chân (2), đèn Q909 thông, Q910 không thông. Tụ C917 đ​ược nạp điện. Dòng nạp đi từ +5V qua R939, qua C917, qua tiếp giáp B-E 

đèn Q909 về mass. Khi nhả tay khỏi công tắc nguồn, công tắc phụ nhả ra (công tắc chính vẫn đóng). Lúc này tụ C917 phóng điện. Dòng phóng từ +C
[image: image3.wmf]¸

 R940 
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 mass 
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 +5vol 
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R941 về - C. Kết quả làm B Q909 xuất hiện áp âm làm Q909 khóa lại, điện áp chân C d​ương lên làm Q910 thông. Vì cực C và E của Q910 nối vào chân (17) và (28) IC vi xử lý nên khi Q910 thông làm hai chân này nối với nhau qua D911 phát lệnh cho vi xử lý mở nguồn cho máy làm việc (chân 18 IC vi xử lý đang từ 1v trở thành 0v làm Q421 bị khóa
[image: image7.wmf]Þ

 B Q422 lên cao làm Q422 thông. Nguồn 103 vol qua 2 điện trở R441//R443, qua Q422 dẫn vào chân 40IC 501 cấp nguồn cho mạch dao động dòng mành). Chân 40 có mắc diode ổn áp D408 đảm bảo điện áp luôn luôn ổn định là 9vol. Khi dao động dòng làm việc, có cao áp 
[image: image8.wmf]Þ

 toàn bộ máy làm việc Q910 chỉ thông trong thời gian C917 phóng điện. Khi C917 xả hết Q910 khóa lại. Khi tắt máy bằng ĐKTX chân 18 IC vi xử lý. Do có điện áp gần 1vol làm Q421 thông, Q422 ngắt, không có điện áp cấp cho IC dao động dòng mành 
[image: image9.wmf]Þ

 máy không làm việc.

Trên board đèn hình ngư​ời ta có mắc mạch bảo vệ quá tải: Khi có hiện tượng quá tải làm điện áp rơi trên 2 điện trở R550//R551 lớn làm Q550 thông 
[image: image10.wmf]Þ

 cực B Q551 có áp cao làm Q551 thông 
[image: image11.wmf]Þ

chân 1 P551 có điện áp làm Q910 thông 
[image: image12.wmf]Þ

cắt nguồn 
[image: image13.wmf]Þ

 máy không làm việc.

Có 2 jack P705(Power off) và jack P706 (Power on)  liên quan đến công tắc nguồn.

Khi jắck P705 được cắm nối (1) với (2), khi mở máy phải nhấn công tắc nguồn để đóng mở công tắc phụ thì máy mới làm việc. Khi máy đang làm việc mà mất điện lư​ới, sau đó có điện thì máy không tự làm việc trở lại, mà ta phải nhấn nhả và ấn công tắc nguồn tất cả hai lần (mục đích là làm tụ C917 phóng 
[image: image14.wmf]Þ

 Q910 thông rồi lại tắt).

Khi jack 706 đ​ược nối, mỗi lần mở máy phải nhấn công tắc nguồn trư​ớc rồi mới cắm điện sau. Khi máy đang làm việc mà mất điện lưới, sau đó có điện lại thì máy vẫn làm việc bình thường.

*Các  chân IC 901 có các chức năng sau:

- Chân 1 và 2 nối với IC nhớ

- Chân 3 và 4  là hai chân ra của tín hiệu hiển thị (vạch chữ và số).

Chân 3 là tín hiệu hiển thị màu green, chân 4 là hiển thị tín hiệu màu Red. ở đây có mạch xóa hồi (blanking) gồm D907, D908, R991, R992//C966, Q517. Sở dĩ có mạch này là vì: Khi đang thu hình và trên màn hình xuất hiện hiển thị vạch chữ, số thì các tín hiệu này sẽ làm vị trí của hiển thị có biên độ điện áp bằng tổng 2 điện áp của tín hiệu video và hiển thị. Điện áp này quá lớn sẽ gây méo phi tuyến. Kết quả ở đây sẽ làm cho các vạch chữ và số sẽ nhòe đi. Do vậy ng​ời ta sử dụng Q517 để làm mạch xóa. Hai diode D907, D908 nắn ra chỉ lấy phần tín hiệu d​ương của hiển thị tín hiệu đưa vào chân B của Q517, các tín hiệu d​ương của tín hiệu màu và chói trùng với tín hiệu hiển thị sẽ bị nối mass qua D511, D512, D513 bằng việc thông của Q517.

- Chân (5) nối mass.

- Chân (6) Nâng hiển thị nên phía trên khi dùng hệ NTSC. Khi dùng hệ NTSC chân B của Q963 nên mức cao làm Q963 thông 
[image: image15.wmf]Þ

 chân (6) và (22) IC901 được nối với nhau làm các vạch chữ và số dịch lên phía trên.

- Chân (7) cấp nguồn Reset. Tại đây có mạch bảo vệ nguồn reset khi điện áp này tụt quá thấp.

                    [image: image16.wmf]o
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Khi nguồn 5vol đủ, có dòng ngư​ợc qua diode D811 
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 Q802 thông 
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 Q803 ngắt, nguồn 5vol qua điện trở R817(10k) cấp nguồn reset cho vi xử lý. Khi nguồn 5 vol tụt thấp không có điện áp Reset 
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 IC vi xử lý không làm việc.

- Chân (8) nhận điện áp AFC từ trung tần về để tự động dừng dò.

- Chân (9) có tác dụng mở tiếng khi có hình và cùng với chân (8) tạo việc tự động dừng dò. Khi chân (9) hở so với mass Q901 không thông 
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 có tiếng, điện áp lúc này khoảng 5 vol. Khi chân (9) chập mass, Q901 thông 
[image: image21.wmf]Þ

 cắt tiếng.

- Chân (10) : Điều khiển volume.

- Chân (11) điều khiển contrast, khi điều khiển contrast điện áp chân này biến đổi từ  0
[image: image22.wmf]¸

3.6vol.

- Chân (12) điều khiển bright, khi điều khiển bright điện áp chân này biến đổi từ  0
[image: image23.wmf]¸

3.6vol.

- Chân (13) điều khiển color, điện áp biến đổi từ 0 
[image: image24.wmf]¸

3vol.

- Chân (14) nhận tín hiệu từ mắt nhận điều khiển từ xa, bình thư​ờng điện áp chân này khoảng 5vol. Mỗi lần bấm một phím nào đó  trên ĐKTX, nếu mắt nhận ĐKTX tốt thì chân này có nhẩy điện áp, điện áp tụt xuống d​ới 4vol

- Chân (15) và chân (33): thay đổi dải sóng VHF-L, VHF-H, UHF. Điện áp 2 chân này tác động lên IC903 làm xuất hiện 12vol ở một trong 3 cọc BU, BL, BH của kênh.

- Các chân (16), (17), (22), (23) 
[image: image25.wmf]¸

 (28) nối với các phím bấm tạo thành ma trận nhận lệnh do ng​ười sử dụng tác động lên.

- Chân (18): chân nguồn Power. Khi máy đang làm việc điện áp chân này là 0vol, khi máy ở chế độ tắt chờ điện áp chân này khoảng 1vol.

- Chân (20) thay đổi điện áp dò bắt tín hiệu VT của kênh. Khi dò bắt tín hiệu điện áp chân này biến đổi từ 5 
[image: image26.wmf]¸

 0vol tác động lên Q902 làm chân C Q902 biến đổi từ  0 
[image: image27.wmf]¸

29vol. Sự thay đổi điện áp chân 20 này thực chất là sự thay đổi độ rộng xung của chân này. Tụ C974 dẫn xung biến đổi đư​a đến Q902. Q905 làm việc như một diode, nó là phần tử điện trở phi tuyến. Khi điện áp lớn đèn này sẽ thông nhiều để điện áp chân này càng tuyến tính so với sự biến đổi của  các vạch hiển thị.

- Chân (29) nối với IC nhớ.

- Chân (30) điều khiển sắc thái màu (TIN) hệ NTSC. Khi điều chỉnh điện áp chân này biến đổi từ  0
[image: image28.wmf]¸

5.5vol.

- Chân (34) và (35) mạch dao động 4Mhz. Thạch anh này dùng để kích mở các FF trong IC vi xử lý và  để đồng bộ hóa các  khối trong IC này.

- Chân (36) biến đổi AV/TV khi TV là 0vol, khi AV là 5vol.

- Chân (38) : nhận xung mành về tạo hiển thị, xung mành lấy từ chân (6) IC301 qua R311 và ổn bởi diode D304 để hạn chế biên độ, biên độ xung mành ở đây là 4.5vol.

- Chân (39) nhận xung dòng về tạo hiển thị, xung dòng lấy từ chân (3) FBT qua R424 và diode ổn áp D428 để hạn chế biên độ.

- Chân (40) và chân (41): mạch dao động tạo hiển thị. Mạch này không làm việc thì không có tín hiệu hiển thị.

- Chân (42) cấp nguồn 5vol.

c - Mạch khuyếch đại trung tần chung:


+ Đ​ường trung tần hình:

[image: image252.wmf]m

Sơ đồ khối:

Khi dùng hệ NTSC 3,58 (N3) 2chuyển mạch SW1, SW2 đ​ược đóng lại. Khi dùng các hệ khác 2 chuyển mạch này ngắt ra.

*Khi thu tín hiệu hệ PAL, SECAM, NTSC 4,43 (N.4), chân (12) (SYSTEM), Khối trung tần (IF MODULE) có điện áp 12vol làm cho : Q122 thông, cực C đèn này có điện áp thấp 
[image: image29.wmf]Þ

 D131 và D133 không dẵn. Mặt khác D130 và D132 dẫn.  Tín hiệu video sau tách sóng từ chân (19) IC121 đi đến bazơ Q123. Sau đó tín hiệu video từ cực E của Q123 qua D130 và D132 đến thẳng cực B của Q124, không qua

 bẫy chặn tiếng Z122 (4,5MHz). Tiếp theo tín hiệu video từ  cực EQ124đi đến bazơ Q125, sau đó đến cọc số (7) của IF MODULE. Trên đư​ờng đi của tín hiệu video người ta bố trí các bẫy thạch anh chặn tiếng 6,5MHz; 5,5MHz; 6,0MHz tương ứng với các hệ chặn tiếng lọt sang hình .

Đồng thời D124 thông làm cho Katot D121 có điện áp lớn hơn Anot nên D121 khóa, làm cho bẫy lọc dải T121 và T122 hở mạch 
[image: image30.wmf]Þ

 bộ lọc trung tần chỉ phụ thuộc vào Z121 
[image: image31.wmf]Þ

 phù hợp với hệ PAL, SECAM.

*Khi thu tín hiệu hệ NTSC 3.58 chân (12)(SYSTEM), Khối trung tần (IF MODULE) có điện áp 0 vol làm cho : D130 và D132 tắt. Q122 hở mạch 
[image: image32.wmf]Þ

 điện áp chân C tăng cao 
[image: image33.wmf]Þ

 D131, D133 thông. Tín hiệu video từ chân E Q123 qua thạch anh Z122 rồi tới B Q124 
[image: image34.wmf]Þ

 tiếng 4.5Mhz bị chặn lại không lọt sang hình.

Đồng thời D124 tắt làm D121 thông 
[image: image35.wmf]Þ

 mạch lọc thông dải T121, T122 

®​­îc nèi mass 
[image: image36.wmf]Þ

 dải thông của trung tần bị thu hẹp lại tr​ước khi  đi đến bộ lọc SAW Z121 
[image: image37.wmf]Þ

 phù hợp với hệ NTSC.

+ Đư​ờng trung tần tiếng:

[image: image253.emf]3
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Sơ đồ khối:

Khi dùng hệ PAL, SECAM, NTSC 4,43 SW1 đóng, SW2 và SW3 hở mạch. Đư​ờng tín hiệu trung tần tiếng từ chân (18) IC121 qua đèn khuyếch đại Q126 tới các bẫy cộng h​ưởng tiếng 6,5MHz; 6,0MHZ; 5,5MHZ vào chân (5) IC122 tạo ra tín hiệu dao động 500KHz do mắc thạch anh 500MHz ở chân 2 và chân 3. Tín hiệu 500KHz này cộng với các tín hiệu tiếng 6,5MHz; 6,0MHZ; 5,5MHZ tạo thành các tín hiệu có tần số khác nhau trong đó có tần số 6,0MHZ. Đầu ra chân (7) IC122 có mắc thạch anh 6,0MHZ để chọn lấy tín hiệu phách này sau đó đ​ưa vào chân (16) IC121. Tín hiệu trung tần tiếng được tách sóng bởi cuộn L128 (cộng hư​ởng ở tần số 6,0MHZ) lấy ra âm tần ở chân (8) IC121.

Khi dùng hệ NTSC3.58 SW1 hở mạch, SW2 và SW3  đóng. Đư​ờng tiếng 4.5MHz không qua mạch phách mà từ chân (18) IC121 qua Q126, qua bẫy cộng hưởng tiếng 4,5MHz đến thẳng chân (16) IC121, sau đó cũng đư​ợc tách sóng bởi cuộn L128 . Lúc này cuộn L128 đư​ợc đấu thêm một tụ để cộng hư​ởng ở tần số 4,5MHz.

Cụ thể như sau:
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Khi dùng hệ PAL, SECAM, NTSC 4,43 chân (12) IF MODULE có điện áp 12vol làm Q127 thông 
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đ​ường tín hiệu qua thạch anh (4,5MHz) bị nối tắt xuống mass. Tín hiệu trung tần tiếng không phải là 4,5MHz từ chân (18) IC121 qua Q126 qua bẫy cộng h​ởng tiếng 6,5MHz; 6,0MHZ; 5,5MHZ vào chân (5) IC122. tại đây tín hiệu tiếng của một hệ nào đó cộng với với tín hiệu 500KHz. Tín hiệu tổng hợp lấy ra chân số (7) IC122 qua thạch anh cộng hư​ởng 6,0MHZ chỉ còn lại tần số 6,0MHZ. Vì lúc này D126 và D127 thông nên tín hiệu tiếng 6,0MHZ qua D127 đi đến chân (16) IC121, sau đó đư​ợc tách sóng bởi cuộn L128 (cộng h​ởng ở tần số 6,0MHZ) (lúc này D123 hở mạch 
[image: image39.wmf]Þ

 tụ C144 và C149 hở mạch đối với cuộn L128). Tín hiệu âm tần lấy ra ở chân (18) IC121 (chân 9 IF MODULE) đưa ra mạch ngoài đi đến chân (2) IC chuyển mạch TV/AV IC701 (TC4053PB) ra ở chân (15) IC này rồi quay trở lại trung tần để qua mạch điều chỉnh âm lượng: đường ATT IN, cọc (8) IF MODULE (ATT: antenuator: điều chỉnh độ khuyếch đại tiếng bằng điện áp. ATT IN: tín hiệu tiếng chưa có điều khiển VOLUME). Tiếp theo tín hiệu đi vào chân (11) IC121 vào mạch ATT. Cuối cùng ra ở chân (13) IC121 đi qua cọc (10) IF MODULE ( ATT OUT: tín hiệu tiếng đã có điều khiển VOLUME) đến tầng công suất rồi ra loa.

         - Khi dùng hệ NTSC 3.58 (N3) cọc (12) (SYTEM) IF MODULE có điện áp 0vol, Q127 hở mạch, điện áp chân C lớn làm D128 thông. Mặt khác D126 tắt làm D127 tắt. Đường tín hiệu tiếng từ chân (18) IC121 qua Q126, qua bẫy thạch anh cộng hưởng ở 4,5 MHz đi thẳng tới chân (16) IC121. Đường tín hiệu qua IC phách tiếng IC122 bị hở mạch. Đồng thời diode D123 thông, C144 và C149 được nối song song thêm vào cuộn L128 qua tụ C146 đưa cuộn này từ cộng hưởng ở 6.0MHz thành cộng hưởng ở 4.5MHz. Cuối cùng tín hiệu âm tần được tách sóng bởi cuộn L128 được lấy ra ở chân (8) IC121. Quá trình đường đi của tín hiệu cũng giống như trên.

d. Đường tín hiệu video:
Tín hiệu video từ cọc (7) khối trung tần đi đến B Q191, được đèn này khuyếch đại lên, sau đó lại được khuyếch đại đảo pha qua Q192 rồi qua khuyếch đại đệm Q193 đi đến chân (12) IC chuyển mạch AV/TV IC 701 (TC4053BP). Sau đó ra khỏi IC này ở chân (4) đi đến đèn đệm Q706. Tín hiệu video lấy ra ở chân E Q706 được chia ra làm 5 đường:

+ Đường chói đi đến dây trễ L201.

+ Đường đưa tới mạch tách xung đồng bộ: qua R411, C409 vào chân (33) IC 501.

+ Đường lọc tín hiệu sóng mang màu hệ PAL, NTSC: qua R504 và C507 vào chân (20) IC 501.

+ Đường lọc tín hiệu sóng mang màu hệ SECAM: qua R505 và C509 vào cuộn lọc chuông L502 rồi vào chân (18) IC 501.

+ Đường lấy ra xung đồng bộ dòng để mở tiếng khi có hình và tự động dừng dò: qua R442 và D406 đi đến B Q404.

Xét riêng đường chói:

Tín hiệu video qua dây trễ L201 chỉ còn lại tín hiệu chói qua tụ C206 vào chân (58) IC 501. Tín hiệu chói cuối cùng ra ở chân (41), (42), (43) IC501 đi đến 3 đèn khuyếch đại công suất sắc Q501, Q511, Q521 ở mảng đuôi đèn hình (CRT BOARD). Nếu tín hiệu màu thì 3 chân này có những tín hiệu màu khác nhau
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Về đường tín hiệu chói và các mạch tạo sáng trên màn hình đối với IC501 ta quan tâm tới các chân sau:

- Chân (63) và chân 61: nguồn cấp (Vcc) 12vol.

- Chân (59): Điều chỉnh độ tương phản (CONTRAST). Điện áp chân này biến đổi từ  2,5 
[image: image40.wmf]¸

 3,5 vol.

- Chân (58): Đường vào tín hiệu chói (Y IN)

- Chân (57): Mạch ghim tíc hiệu chói (Y CLAMP).

- Chân (56): Đường vào tín hiệu chói tần số cao (PICTURE IN). Tín hiệu chói tần số cao sau dây trễ L201 qua C209, qua tụ C210, qua đèn đệm Q205 rồi qua tụ C212 vào chân (56) IC501 đưa vào mạch điều chỉnh gai mịn hình.

- Chân (55): Điều chỉnh sắc thái hình (PICTURE CONTROL). Mạch SHARPNESS . Khi chân này nối mass Q505 thông trên màn hình mất nhiễu hoàn toàn như ở chế độ AV.

- Chân (48): Điều chỉnh sáng tối (BRIGHT). Điện áp biến đổi từ 1,5 
[image: image41.wmf]¸

 3 vol.

- Chân (46), (45), (44): Mạch ghim của 3 đường màu ra.

- Chân (43), (42), (41): Đường ra của 3 tín hiệu màu. Đường ra của tín hiệu chói khi thu đen trắng.

- Chân (35): Xung dòng đưa về tạo sáng. Không có xung dòng vào chân này màn ảnh tối. Xung dòng đưa vào để xóa đường hồi cho tín hiệu ở các chân (2), (64), tín hiệu ở đầu ra các chân (41), (42), (43). Làm xung mở cổng, chuyển mạch ma trận PAL, chuyển mạch hoán vị SECAM.

     - Chân (34): Mạch của xung đồng bộ (GP: GATE PULSE: xung mở cổng).
e. Mạch tạo quét dòng mành
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Mạch dao động dòng mành sử dụng một phần IC501 (TA8659AN) gồm mạch của các chân sau:

- Chân (61): Nguồn nuôi cho mạch video và cho mạch dao động dòng mành Vcc (V/D: Video/verical Deflection).

- Chân (40): Nguồn cấp cho dao động dòng (H.Vcc). Khi tắt máy bằng ĐKTX hoặc khi có sự cố máy không làm việc chỉ có đèn báo nguồn điện áp chân này không có 
[image: image42.wmf]Þ

 mất dao động dòng. Điện áp chân này có được là từ nguồn 103 vol qua R441//R443 và Q442. Diode ổn áp 9,1vol D408 đảm bảo cho mạch dao động làm việc ổn định.

- Chân (39): Đường ra của tín hiệu  dao động dòng (H.out). Tín hiệu dao động dòng ở đây qua bộ phân áp R402 và R414 đi vào đèn kích Q401, qua biến áp ghép T401 đưa đến tầng công xuất quét dòng Q402.

- Chân (38): Nhận xung dòng từ cao áp (Flyback) về để ổn định tần số dòng (AFC IN).

- Chân (37): Mắc thạch anh X401 (503F) tạo tín hiệu dao động 503 KHz. Trong IC có mạch chia tần (32 fH VCO. VCO: voltage - controlled - Osscillator: dao động điều chỉnh bằng điện áp) chia tín hiệu dao động này thành tần số dòng 15625 Hz (hệ PAL, SECAM) hay 15734Hz hệ (NTSC) và tần số mành là 50Hz hoặc 60 Hz.

- Chân (36): Mạch lọc AFC (AFC filter) cho mạch dao động chia tần 32fH VCO.

- Chân (33): Mạch tách xung đồng bộ (sync.separator). Xung đồng bộ có trong tín hiệu video đưa vào chân này. Trong IC chúng được tách ra xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành để đồng bộ dao động quét dòng và quét mành. Tụ C408 triệt sóng mang màu. Nếu không triệt sóng mang màu hình sẽ hơi bị lăn tăn.

- Chân (29): đường ra của tín hiệu dao động mành (V.DRIVE).

- Chân (31): Mạch tạo xung răng cưa mành (V.RAMP.Ramp genarator).

- Chân (32): Đường hồi tiếp âm dao động mành (V.NFB: Vetical Negative Feedback).

Việc thay đổi tần số mành 50/60 Hz hoàn toàn tự động bên trong IC501. Tín hiệu làm thay đổi tần số mành lấy từ tín hiệu đồng bộ đưa vào ở chân (33) IC501. Kích thước mành tự động thay đổi ở mạch ngoài.

Để xác định có dao động hay không (khi nguồn nuôi đã có) ta có thể kiểm tra bằng cách:

- Đo điện áp chân ra dao động dòng của IC dao động dòng. Nếu chân này có điện trở phân áp thì điện áp chân này khoảng vài vol, với máy DAEWOO chân này có điện áp 2,1vol. Nếu không có điện trở phân áp điện áp chân này là 0vol.

- Đo điện áp chân C đèn kích dòng và đầu kia của biến áp lái dòng. Thường điện áp chân C gần bằng nguồn nuôi của nó. Nếu đầu kia cuộn sơ cấp biến áp kích có mắc điện trở về nguồn nuôi thì điện áp này phải nhỏ hơn điện áp nguồn nuôi. Nếu điện áp chân C nhỏ hơn nhiều so với nguồn nuôi thì mạch dao động đã bị hỏng. Nếu cả hai đầu cuộn sơ cấp biến áp kích đều bằng nguồn nuôi thì không có dao động dòng. Với máy DAEWOO điện áp chân C là 112vol, điện áp cuộn sơ cấp biến áp đệm là 85vol.

- Đo điện áp thứ cấp biến áp đệm (khi cực B đèn xuất dòng hở) điện áp khoảng 1 
[image: image43.wmf]Þ

 2vol AC.

f. Mạch giả mã secam

Mạch giải mã sencam được thực hiện một phần bởi IC501.

Tín hiệu video từ chân E Q706 qua R505và C509 vào cuộn lọc chuông (bell) (cộng hưởng ở tần số 4,286 MHz) chọn ra tín hiệu sóng mang màu SECAM đưa vào chân (18) IC501. Tín hiệu sóng mang màu qua chuyển mạch hoán vị (SECSM PERMUTATOR). Một phần tín hiệu ra ở chân (14) đi vào dây trễ L508 rồi trở lại vào chân (12) đi tới bộ chuyển mạch hoán vị. Tín hiệu sóng mang màu từ bộ chuyển mạch hoán vị được tách ra 2 tín hiệu sóng mang DR và DB đi vào 2 mạch tách sóng điều tần (SECAM DEMO. R-Y& B-Y). Cuộn L504 (chân 8 và chân 9) tách sóng R-Y cộng hưởng ở tần số 4.406 MHz. Cuộn L510 ( chân 4 và chân 5) tácth sóng B-Y cộng hưởng ở tần số 4.520MHz.

Tín hiệu sau tách sóng đi đến chuyển mạch các hệ rồi ra ở chân (2) (R-Y) và chân 64 (B-Y). Hai tín hiệu này đi vào 2 chân 60 đến mạch ghim (clamp), qua mạch trung gian (HALF-TONE), qua mạch điều chỉnh màu (color) đến ma trận (RGB MATRIX). Tín hiệu R-Y và B-Y cùng với tín hiệu chói vào mạch matrix để tạo ra 3 tín hiệu màu R, B, G. Ba tín hiệu này đi qua mạch điều chỉnh Bright, qua mạch xóa tia quét ngược (BLK) rồi ra ở 3 chân (41), (42), (43).

- Các chân (44), (45), (46): là các mạch ghim.

- Chân (7): Điều chỉnh độ bão hòa màu. Khi điều chỉnh color điện áp chân này biến đổi từ  1 
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 2vol khi không có tín hiệu màu và biến đổi từ 2,2 
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 4,5vol khi có tín hiệu màu.

- Chân (24): Mạch tách sóng nhận dạng. Cuộn L505 là cuộn tách sóng nhận dạng cộng hưởng ở tần số 4,328MHz.

- Chân (23): Mạch lọc nhận dạng SECAM.

- Chân (6): Nguồn cung cấp 12vol.

- Chân (13): Mạch lọc.

*Note: Mạch giải mã có 4 cuộn dây:

+ Cuộn nhận dạng (ident) L505: quyết định có màu hay không có màu.

+ Cuộn lọc chuông (bell) Chọn lọc tín hiệu màu. Làm xước hay mịn màu, có đủ thành phần màu hay không.

+ Hai cuộn tách sóng màu (detector) L510 và L504: Làm màu sai hay đúng.

Trong 4 cuộn dây thì L504 rất quan trọng đối với việc có màu hay không có màu. Chỉ cần vặn lõi cuộn này đi quá một chút là mất màu. Mặt khác chân (23) là mạch lọc nhận dạng, nếu chân (23) nối mass hoặc điện trở nối mass chân này có trị số nhỏ sẽ làm mất màu SECAM

Chân (18) ngoài việc làm chân đầu vào của tín hiệu sóng mang màu của SECAM nó còn là chân ra của tín hiệu chỉ báo hệ 50 hay 60Hz. Khi 60Hz điện áp chân này là: 7,4vol, còn đối với 50Hz điện áp chân này là: 4,4vol. Sự thay đổi điện áp này được đưa ra các khóa Transistor để thay đổi các mạch ngoài cho phù hợp với các hệ màu khác nhau.

g. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ PAL:

Mạch giải mã tín hiệu màu hệ Pal được thực hiện bởi một phần IC501.

Tín hiệu sóng mang màu hệ Pal từ tín hiệu video tổng hợp qua R504, C507 và C508 và chân (20) rồi qua  mạch tự động điều chỉnh màu (ACC), qua mạch cổng (BURST GATE) rồi vào bộ chuyển đổi các hệ (PAL – NTSC – SECAM SW). Từ đây một đường qua mạch tách sóng pha (BURST) rồi tới mạch so pha (APC) để đồng bộ dao động (VCO) 4,43MHz. Một đường vào thẳng mạch PAL – NTSC – SECAM MATRIX  và một đường qua dây trễ chân (14) và (12) vào mạch  matrix này. Trong mạch PAL – NTSC – SECAM MATRIX sóng mang màu qua chuyển mạch điện tử khống chế bởi mạch FF rồi được tách sóng điều biên nén. Hai tín hiệu R-Y và B-Y sau tách sóng được đưa tới chuyển mạch các hệ (PAL – NTSC – SECAM SW) rồi ra ở chân (2) và chân (64). Sau đó hai tín hiệu này đi vào chân (60) và (62), qua mạch ghim (CLAMP), qua mạch điều chỉnh độ bão hòa màu, đến mạch matrix (RBG MATRIX), qua mạch xóa (BLK) rồi ra ở 3 chân (41), (42), (43) tới mạch đuôi đèn hình.

Với mạch giải mã hệ Pal quan tâm tới các chân sau:

- Các chân(41), (42), (43), (60), (62), (63), (2), (64), (6), (7), (12), (13), (14), (17), giống như trong mạch giải mã SECAM, các chân còn lại có tác dụng sau:

- Chân (16): Mạch lọc ACC (Automatic color control: tự động điều chỉnh màu). Chân này hở sẽ làm  xước màu hoặc mất màu.

- Chân (20): Đường vào sóng mang màu. Muốn giải mã tín hiệu pal phải có tín hiệu sóng mang màu vào chân này. Tín hiệu này lấy từ video tổng hợp chân E Q706. Các linh kiện tụ và cuộn cảm ở mạch này phải cộng hưởng ở tần số 4,43NHz với dải tần là 1,5MHz.

- Chân (22): Mạch lọc nhận dạng. Chân này nối mass hoặc điện trở nối mass nhỏ sẽ làm mất màu pal.

- Chân (25): Mạch lọc APC (Automatic phase control: tự động điều chỉnh pha). Chân này hở mạch hoặc chập mass sẽ là mất màu.

- Chân (26) và (30): Nối thạch anh 4,43MHz tạo dao động tần số 4,43MHz để tách sóng điều biên nén (SAM). Mạch này không làm việc 
[image: image46.wmf]Þ

 mất màu.

h. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ NTSC 4,43


Mạch giải mã tín hiệu màu hệ Pal được thực hiện bởi một phần IC501. Mạch giải mã này liên quan tới các chân sau:

- Chân (15): Biến đổi sắc thái màu TINT biến đổi từ 5 
[image: image47.wmf]¸

 6vol.

- Chân (27): Nhận dạng hệ NTSC 4,43. Chân này hở mạch hoặc chập mass

sẽ bị mất màu.

- Các chân còn lại giống hệ mà PAL.

Tín hiệu xung đồng bộ của hệ NTSC (4.43 hoặc 3.58) 60Hz đi vào chân (33) IC501 làm cho điện áp ở chân (18) IC này trở thành mức cao (7.4vol) làm cho Q453 không dẫn 
[image: image48.wmf]Þ

 điện áp chân E Q452 lớn, trong khi đó điện áp chân B cố định là 6.2vol do có mắc ổn áp D455 (6.2vol) là đèn này thông 
[image: image49.wmf]Þ

 xuất hiện điện áp chân C khoảng 6.5vol làm cho Q309, Q451, Q454 thông. 3 đèn này thông tác động tới 3 mạch khác nhau:

- Q309 thông: Điện trở nối từ chân (31) IC501 xuống mass làm kích thước mành rộng ra.

- Q451 thông: Điện trở chiết áp R404 được mắc song song thêm một điện trở R456 
[image: image50.wmf]Þ

 điện trở tương đương giảm  
[image: image51.wmf]Þ

 ảnh dịch sang phải.

- Q454 thông: Mạch lọc nhân dạng màu SECAM chân (23) IC501 được nối mass qua R457 
[image: image52.wmf]Þ

 làm triệt màu SECAM.

i. Mạch giải mã tín hiệu màu hệ NTSC 3.58


Mạch giải mã tín hiệu màu hệ NTSC 3,58MHz được thực hiện bởi một phần IC501.

Chân (28) và (30) có lắp thạch anh X502 (3.58MHz).

Các chân còn lại giống hệ Pal.

j. Mạch dò bắt tín hiệu tự động:

Khi nhấn núm PRESET trên mặt máy hoặc trên ĐKTX đã được ấn mở thì có 3 cách dò bắt tín hiệu:

- Cách 1: nhấn núm FT/TU (Fine Tuning/Tuning Up/Down) máy sẽ dò tiến hoặc lùi trong khoảng thời gian tay ấn vào. Nếu bỏ tay  ra máy sẽ không dò nữa.

- Cách 2: ấn núm AUTO/S (AUTO SEARCH) trên (
[image: image53.wmf]D

) hoặc dưới (
[image: image54.wmf]Ñ

). Chỉ cần một lần nhấn máy sẽ tự động dò bắt tín hiệu tiến hoặc lùi. Khi đã bắt được tín hiệu hình và tiếng ở vị trí đầu tiên trên đường dò máy sẽ tự động dừng dò. Nếu muốn dò tiếp ta phải nhấn AUTO/S  một lần nữa.

- Cách 3: Dò quét: Nhấn núm CALL/FAS máy sẽ tự động dò quét theo chiều tiến bắt đầu từ dải VLcho đến hết dải VL, VH, U. Trong 3 dải sóng này có bao nhiêu đài phát trong thời điểm máy đang dò máy sẽ tự động thu và nhớ lại tất cả ở một số chương trình nào đó. Nếu trong một dải có nhiều đài phát thì máy sẽ tự động nhớ mỗi đài ở một chương trình khác nhau bắt đầu từ chương trình 0. Máy sẽ tự động dừng dò khi mà tất cả các đài phát ở 3 dải sóng đã được thu và nhớ lại trong máy.

Trong quá trình dò bắt tín hiệu điện áp chân (20)  biến đổi từ 5vol 
[image: image55.wmf]¸

0vol. Sự biến đổi này được chuyển đổi qua đèn Q902 làm cho cực C Q902 biến đổi từ 0v 
[image: image56.wmf]¸

 30v 
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 cọc VT của hộp kênh biến đổi từ 0v 
[image: image58.wmf]¸

 24v làm thay đổi tần số dò bắt tín hiệu. Khi đã bắt được hình là lúc đã có xung đồng bộ máy sẽ tự động dừng dò.

k. Chuyển mạch tivi/av:

IC701 (TC4053 BP) làm nhiệm vụ chuyển mạch TV/AV, điện áp điều khiển chuyển mạch này lấy từ chân (36) IC vi xử lý.

ở chế độ TIVI điện áp chân (36) IC VXL là 0v 
[image: image59.wmf]Þ

 điện áp chân (9), (10), (11) IC701 0v làm IC701 đóng mạch thu TV.

Tín hiệu Video (tivi) từ chân E Q193 vào chân (12) rồi ra chân (4) đi đến Q706.

Tín hiệu audio (tivi) từ cọc audio mảng trung tần đi vào chân (2) rồi ra ở chân (15) đi đến cọc ATT IN của trung tần.

Khi thu tín hiệu AV, điện áp 5vol ở chân (36) IC901 còn làm Q110 hở mạch 
[image: image60.wmf]Þ

 điện áp chân (9), (10), (11) IC701 5vol  làm IC701 đóng mạch thu AV.

Tín hiệu video từ jăck (màu vàng) qua đèn khuyếch đại Q701 vào chân (3) IC702. IC702 (HP-6N136) là IC cách ly truyền tín hiệu bằng quang để người sử dụng không bị giật. Tín hiệu video lấy ra ở chân (6) IC này đưa đến Q702 và đèn đệm Q703, đưa vào chân (3) IC701 rồi ra ở chân (4) IC này đi đến Q706. Chiết áp R708 (20k) điều chỉnh độ khuyếch đại video của mạch AV.

Tín hiệu audio từ jăck (màu đỏ) qua Q704 vào chân (2) IC cách ly IC703 (PC-817). Tín hiệu này ra ở chân (3) đi đến chân (1) IC701 rồi ra ở chân (15) IC này đi vào cọc ATT/IN của khối trung tần. Chiết áp R727 điều chỉnh độ khuyếch đại audio của mạch AV.

Đồng thời Q110 dẫn 
[image: image61.wmf]Þ

 D715 và D716 thông làm chân E Q913 và cọc AGC IF chập mass 
[image: image62.wmf]Þ

 mạch trung tần không làm  việc và toàn bộ các tín hiệu từ Q913 đến IC701 được nối mass 
[image: image63.wmf]Þ

 không có một tín hiệu tivi nào được nhiễu sang mạch AV do sự dò rỉ của chuyển mạch IC701.

c. phân tích sơ đồ nguyên lý tivi  jvc c 1490m

I. Tác dụng linh kiện:

  Các linh kiện đầu 7 thuộc khối vi xử lý.

  Các linh kiện đầu 1 thuộc khối trung tần.

  Các linh kiện đầu 0 thuộc khối tuner.

  Các linh kiện đầu 6 thuộc khối tiếng.

  Các linh kiện đầu 9 thuộc khối nguồn.

  Các linh kiện đầu 4 thuộc khối mành.

  Các linh kiện đầu 5 thuộc khối dòng.

Các linh kiện đầu 2 thuộc khối hiển thị.

Các linh kiện của các loại máy này được lắp gọn trên một chassis, trên chassis này có 5 vỉ cắm đứng.

· Vỉ xử lý SELECT MODULE (SBX-M002A).

· Vỉ trung tần IF MODULE (SBX- F401A2).

· Vỉ giải mã secam và matrix màu tầng ra cuối cùng secam module (SBX- S004A) .

· Vỉ tầng đệm các vạch chữ và số ON SCREEN DRIVE BLOCK CE- 41676.

· Vỉ lọc tần số sóng mang màu CHROMA BAND PASS BLOCK CE - 41668.

· IC901 (STR54041S): Dao động công suất nguồn.

· IC201(M52016SP): Dao động dòng mành tần số 50/60Hz. Giải mã Pal NTSC 4,43 và NTSC 3,58; khuyếch đại tín hiệu chói.

· IC401(uPC1488H): Dao động công suất mành.

· IC651(TA7222AP): Công suất tiếng.

· Q941: Điều khiển đóng mở cho tiristo D944 ở hai chế độ điện 220VAC và 110VAC.

· Q901, Q902: Bảo vệ quá tải cho công suất  nguồn IC901.

· Q923: Khóa đóng ngắt nguồn 115V từ nguồn chính ra mạch ngoài.

· Q924, Q925: Điều khiển Q923 đóng hay ngắt.

· Q921: Khóa đóng ngắt nguồn 15vol từ nguồn chính ra mạch ngoài.

· Q922: Điều khiển để khóa Q921 đóng hay ngắt.

· Q201: Tầng đệm cho tín hiệu sóng mang màu hệ PAL và NTSC.

· Q501: Tầng đệm dẫn xung dòng về SECAM MODULE.

· Q401: Chuyển mạch kích thước mành 50Hz hay 60Hz.

· Q505, Q507: Mạch thông báo đã bắt được tín hiệu hình để thực hiện việc tự động dừng dò.

· Q508, Q509: Mạch bảo vệ khi nguồn 12vol bị chập.

· Q502: Kích quét dòng.

· Q571: Mạch bảo vệ tia X khi đèn hình quá sáng.

· A551: Công suất tiếng.

· Q503, Q504: Biến đổi dạng xung dòng để đưa vào mạch giải mã SECAM.

· Q208: Khuyếch đại tín hiệu video cuối.

· Q205: Làm  giảm các biên độ tín hiệu video trùng với tín hiệu vạch, số và chữ (mạch cân bằng).

· Q206, Q207: Tầng đệm tín hiệu vạch, chữ và số.

· Q302: Chuyển mạch hệ PAL và NTSC.

· Q304, Q305: Chuyển mạch thay đổi mức TIN cho hệ NTSC3,58 và NTSC4,43.

· Q303: Triệt màu hệ PAL và NTSC khi dùng hệ SECAM.

· Q202: Chuyển mạch thay đổi tần số mành 50/60Hz.

· Q306: Tầng đệm cho tín hiệu màu.

· Q309: Thay đổi biên độ xung dòng vào mạch giải mã hệ PAL và hệ SECAM.

· Q307: Làm tối hình khi chuyển chương trình thu.

· Q203: Thay đổi tần số và kích thước mành.

· Q003, Q005: Khuyếch đại tín hiệu vạch, chữ và số.

· Q001, Q002, Q004: Mạch khuyÕch đại, matrix tạo màu R, G, B.

II. Phân tích:

1. Khối nguồn:

Điện áp nguồn lấy từ phích cắm nguồn qua cầu chì F901 qua lọc nhiễu đường dây (vì khi bật công tắc có xung kim gây nhiễu tần số cao) tới bộ cầu D901 để chỉnh lưu. Một đường qua D941 qua D947 sụt qua R952//942, 953//943 để thực hiện lấy điện áp tham chiếu, lựa chọn chế độ của mạch là 110 hay 220V. D941 nối tiếp D947 để chia đôi điện áp ngược đặt lên diode. Bộ cầu D945 chỉ làm việc khi máy chạy ở 110V.

Khi chạy ở 110V D943 khóa (do điện áp đặt lên nó chưa đủ mở). Làm Q941 khóa 
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 Uc Q941t¨ng 
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 D944 dẫn.
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Giả sử ở nửa chu kỳ đầu điện áp có dấu 
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 dòng từ (+) 
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 D1 
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 C1 
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 D6 
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(anot 
[image: image72.wmf]¸

katot) SCR 
[image: image73.wmf]¸

D8 về (-). Nửa chu kỳ sau điện áp đổi dấu, dòng từ (+) 
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 D5 
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katot) SCR 
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D7 
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 C2 
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 mass 
[image: image80.wmf]¸

 D3 về (-). Điện áp ra bằng tổng điện áp trên C1+ C2 
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 URa = 2UVµo.

Khi là việc ở 220VAC Q941 thông bão hòa làm D944 khóa, mạch nắn lọc bình thường.

Các chân của IC901 (STR54041S):

Chân (4) được nối với âm nguồn qua điện trở R909.

Chân (3) được nối với đường nguồn  qua cuộn dây 10 và 12. Cuộn dây này dùng để biến đổi năng lượng B+ ra dạng xung. tại đây có xung vuông 500Vpp. Mạch điện có D903 làm suy giảm xung ngược bảo vệ cho IC901 và bảo vệ cuộn 10 – 12.

Chân (2) nhận tín hiệu hồi tiếp từ cuộn 9 - 8 qua C916 và R907 để tạo dao động.

Chân (1) nhận điện áp âm , chân này được nối với mạch so áp  (error amp) để ổn định điện áp ra khi tải thay đổi.

Điện áp B+ qua cuộn 10 &12 của biến áp xung tới chân (3) của IC941 ra chân số (4) qua R909 về mass.

Cuộn 8 – 9 lấy hồi tiếp dương để duy trì dao động.

Cuộn 7 – 8 thực hiện nắn  âm  để thực hiện dò sai (nắn âm để mở rộng dải làm việc của nó).

VR912 ở chân số (5) để điều chỉnh điện áp ra

Q901, Q902 bảo vệ quá dòng.

T902 lấy xung dòng về để nâng tần số dòng = tần số nguồn (tần số càng cao thì việc nắn, lọc càng đơn giản).
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Đo 3 chân (2), (3), (4) như một transistor.

Khi đóng nguồn tụ C nạp sinh ra dòng quá độ, cuộn 10 -12 sinh ra suất điện động cảm ứng sang cuộn 8 -9 hồi tiếp đưa về chân số (2) làm Q3 dẫn bão hòa 
[image: image82.wmf]Þ

 điện áp trên cuộn dây đổi dấu làm Q3 khóa 
[image: image83.wmf]Þ

 làm dòng đột ngột mất 
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 sinh ra một suất điện động cảm  ứng vào cuộn hồi tiếp đưa vào chân số (2). Quá trình dao động cứ diễn ra như vậy.

Điện áp nắn âm  đưa về chân số (1), khi điện áp ra tăng 
[image: image85.wmf]Þ

 áp âm về chân số (1) tăng (DDZ không đổi) 
[image: image86.wmf]Þ

 UE Q1 âm xuống 
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 Q1 dẫn mạnh 
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 UE Q2 giảm làm Q3 dẫn yếu 
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 điện áp ra giảm và ngược lại.

Tất cả các tải là cuộn dây đều có diode và tụ làm  nhụt, khi Q dẫn điện áp trên cuộn dây có dấu 
[image: image90.wmf]±

. Khi Q khóa dòng trên cuộn dây đột ngột bằng 0 
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 áp trên cuộn dây đổi dấu 
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 phóng qua Q (điện áp này lớn) có thể làm chết Q nhưng có Diode và tụ nhụt nên ngắn mạch cuộn dây 
[image: image93.wmf]Þ

 bảo vệ Q.

Q901, Q902: mạch bảo vệ khi chập tải 
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 UR909 tăng 
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 UBEQ901 tăng 
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 Q901 dẫn 
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 Q902 dẫn nối chân (2) của dao động xuống mass (cắt dao động).

Note: Khi cắm 110 máy hoạt động bình thường, khi chạy ở 220 
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 ngắt ngay do đứt Dz ở Q941 làm mạch hiểu lầm là máy đang chạy ở 110, khi cắm vào 220 
[image: image99.wmf]Þ

 điện áp trên R909 tăng 
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 mạch bảo vệ tác động.

· Điện áp lấy ra sau biến áp bao gồm:

+115vol nắn qua D921.

+15,2vol nắn qua D922.

-30vol nắn qua D924.

Nguồn 115 & 15,2vol được chờ ở SW. Q923, Q924, Q925 là SW của nguồn 115vol. Q921, Q922 là SW đóng ngắt nguồn 15,2vol. D929 là diode bảo vệ biến áp.

Điện áp 9vol được ghim bởi D925, lọc bởi C931 cấp vào chân số (1) của board hiển thị.

+5vol cấp vào chân (28) (reset) và mắt nhận.

Khi nhấn Stanby trên ĐKTX hoặc nhấn công tắc nguồn ON trên mặt máy thì chân số (17) Power ra mức cao làm Q922 dẫn 
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 Q921 dẫn  cấp nguồn 15,2vol vào chân số (8) IC dao động V, H. Đồng thời khi có nguồn power Q923, Q925 dẫn cấp nguồn 115vol cho FBT, sò ngang và biến áp Driver. Khi FBT hoạt động nó tạo ra các mức điện áp: HV, Focus, Green, 180V để phân cực đèn hình; nguồn heater để nung tim; nguồn 12vol cho toàn máy...

Mạch bảo vệ khi mất nguồn 12vol: Bình thường khi đủ nguồn 12vol làm D507 dẫn, Q508 dẫn làm Q509 khóa mạch hoạt động bình thường. Nếu chập tải nguồn 12vol hoặc mất nguồn 12vol làm Q507 khóa 
[image: image102.wmf]Þ

 Q508 khóa 
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 Q509 dẫn nối chân (8) IC dao động ngang, dọc xuống mass 
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 lúc này chỉ còn đèn báo nguồn.

Mạch bảo vệ tia X (X – Ray Protector): Nếu FBT hoạt động quá mạnh, màn hình quá sáng, dòng tia điện tử trên màn hình tăng gây nguy hiểm cho người xem và đèn hình. Điện áp nung tim tăng đưa về qua D572 làm D572 dẫn (bình thường D572 khóa) 
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Q571 dẫn 
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 UC Q571 giảm 
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Q508 khóa làm Q509 dẫn 
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 cắt dao động 
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 máy được bảo vệ.

Nguồn -30vol được lấy từ chân (6) T901 nắn qua D924, lọc bởi C932, Q926 không có tác dụng ổn áp mà nó tạo thành mạch lọc lấy ra nguồn -30vol cấp cho IC nhớ.

Nguồn +30vol lấy từ nguồn 115vol qua 2 điện trở cấp cho BT (điện áp dò đài).

2. Bộ vi xử lý:

Bao gồm IC002 là IC vi xử lý trung tâm xử lý các lệnh. IC001 làm nhiệm vụ nhớ các chức năng. IC003 thực hiện chuyển đổi  tín hiệu số sang tín hiệu liên tục. IC004 làm nhiệm vụ đảo chiều tín hiệu.

Nguồn 5vol vào chân (28) cung cấp cho cả  4IC.

Nguồn -30vol lấy từ nguồn chính đưa vào chân (34) SELECT cung cấp riêng cho IC nhớ.

Nguồn 30vol vào chân (32) lấy từ nguồn 115vol qua điện trở R921, R923 và diode ổn áp  IC921 dùng cho việc dò bắt tín hiệu.

Nguồn 12vol lấy từ cao áp đưa vào chân (19) để thực hiện các chức năng:


- Chuyển dải sóng UHF, VH, VL. Điện áp chuyển dải  đưa ra ở các chân 3, 5, 7 rồi đưa vào cọc BU, BH, BL của kênh. Việc chuyển dải thực hiện bởi 3 transistor Q008, Q009, Q010 do việc thay đổi điện áp  ở 3 chân 23, 24, 25 của IC002.


- Thay đổi  âm lượng ở chân (13). Khi ta nhấn điều khiển  VOLUME điện áp chân (13) này thay đổi từ 1,9vol  
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 7,8vol, điện áp này thay đổi qua R729 đưa vào chân (4) bộ trung tần (IF MODULE) để thay đổi dộ to, nhỏ của âm thanh.


- Thay đổi màu chân (50) và độ sáng tối chân (49). IC003 làm nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu số sang tín hiệu liên tục. Khi thay đổi màu trên DDKTX thì điện áp chân (14) IC003 thay đổi từ 0 
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 12vol., điện áp này được đưa ra ở chân (50) bộ SELECT để vào mạch điều khiển màu – chân (5) bộ SECAM MODULE.

- Tạo điện áp làm câm tiếng, tối hình ở chân (11) bộ SELECT. Khi ta nhấn chuyển kênh chân (26) IC002 có xuất hiện xung điện áp dương làm Q014 thông, xuất hiện xung điện áp ở chân E, điện áp này qua R060 ra chân (11) bộ SELECT đưa ra mạch ngoài để làm câm tiếng, tối hình.

Các chân 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 của bộ SELECT được đưa tới matrix phím bấm.

Chân (33) và (34) có mắc thạch anh CRE500 tạo dao động để cho IC002 thực hiện các chức năng.

Chân (7) và chân (8): Mạch dao động tạo hiển thị, cùng với mạch này phải có xung dòng, xung mành. Xung dòng lấy từ chân (2) FBT đưa vào chân (37) của bộ SELECT  rồi qua Q007 được đảo pha đưa vào chân (10) IC002. Xung mành lấy từ chân (3) IC401 qua R413 và C403 đến chân (35) bộ SELECT rồi được đảo pha qua Q006 đưa đến chân (9) IC002.

Tín hiệu hiển thị được lấy ra ở chân (25) (ON SCR R) và chân (27) (ON SCR G). Hai tín hiệu này qua hai đèn đệm Q206, Q207 trong bộ ON SEREEN DRIVER BLOCK ở chân (5) và (6) rồi ra ở chân (3) và (4) sau đó đi tới đèn đệm Q003 và Q005 trong mảng đuôi đèn hình.

Chân (2) bộ SELECT nối với mắt nhận. Tín hiệu từ  mắt nhận  ĐKTX qua các mạch nối ghép và mạch đảo  của IC004 rồi đi đến chân (12) IC002.

Chân 40, 42, 44: Nhận tín hiệu chỉ báo  hệ màu trên màn hình.

Chân (38) nối với công tắc Preset.

Chân (17) là chân cấp nguồn (POWER). Khi chân này có điện áp là 4,5vol thì nguồn động lực 115vol và nguồn 15vol được cấp vào mạch 
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 máy làm việc và ngược lại.

Chân (22): chuyển đổi TV/AV.

3. Mạch tạo quét dòng, mành:

Sử dụng một phần IC 201.

Khi nguồn chính đã làm việc, điện áp 15vol 
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Q921 
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R524 vào chân (8) IC201 cấp nguồn cho mạch dao động dòng, mành. 

Mạch dao động với tần số 500KHz được tạo ra bởi thạch anh  X501 ở chân(10) và (11).

Trong IC201 mạch dao động VCO tạo ra tín hiệu tần số 500KHz. Tín hiệu này qua mạch chia tần (HOR. COUNT DOWN) cho ra tần số dòng 15625Hz với hệ PAL và tần số 15734Hz với hệ NTSC đi đến mạch đồng bộ AFC2, đến tầng tiền khuyếch đại, ra khỏi IC201 ở chân (6) sau đó đi tới tầng kích Q502 rồi đến tầng công suất dòng Q551. Mạch AFC2 đồng bộ tín hiệu quét dòng.

Mạch chia tần (HOR. COUNT DOWN) cho ra tần mành 50Hz với hệ PAL và tần số 60Hz với hệ NTSC. Tín hiệu quét mành này đi tới mạch tạo xung răng cưa rồi đi đến tầng kích dòng, cuối cùng lấy ra ở chân (13) IC201 tới IC công suất mành.

Chân (16) IC201 nhận tín hiệu xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành đưa vào mạch tách xung đồng bộ (H. V. SYNC. SEP) tách ra xung đồng bộ dòng và xung đồng bộ mành.

Chân (17) IC201: Thay đổi kích thước mành. Khi Q202 hở mạch chân (17) có điện áp 5vol 
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 tần số mành là 50Hz, khi Q202 thông, chân (17) IC201 có điện áp 0vol 
[image: image116.wmf]Þ

 tần số mành là 60Hz. Đèn Q401 dùng để thay đổi kích thước mành, khi thu ở hệ PAL đèn này khóa, khi thu ở hệ NTSC Q401 thông bão hòa 
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 cực C nối mass 
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 kích thước mành được dãn ra.

4.Đường tín hiệu:

Sóng điện từ cảm ứng từ anten có tần số từ 470 
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 960MHz tương ứng với các kênh 1 
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 12 (VHF); 20 
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 96 (UHF).

BM: nguồn cấp cho hộp kênh.

BU, BH, BL: các điện áp băng sóng, khi thu ở băng sóng nào thì băng sóng ấy được cấp nguồn.

Trong IF MODULE Q111 làm  nhiệm vụ ổn áp cấp nguồn cho chân (7) . Với IC trung tần này có hai chân có điện áp thay đổi tùy theo tín hiệu thu đó là chân (13) đưa đến Q112 ra chân (16) đưa đến mạch AFC. Còn một chân nữa là chân (17) IF đưa đến mạch AGC. AGC (Automatic- Gain- Control): Tự động điều chỉnh hệ số khuyếch đại lấy từ trung tần lên. AFC (Automatic- Frequency- Control): Tự động điều chỉnh tần số. Q107 không dùng tới (hở mạch), Q108 làm chuyển mạch AV/TV.

BT: điện áp dò đài, điện áp này biến đổi từ 0 
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 30vol.

Tuner: Khuyếch đại cao tần, trộn tần, đổi tần, ra của tuner là một tổ hợp sóng trong đó có chứa trung tần (IF) (0 
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 6 MHz) được đưa vào chân (23) của IC IF MODULEđược Q101 khuyếch đại nên, qua T101 cộng hưởng ở tần số 36,7MHz sau đó đưa qua mạch lọc thông một dải chỉ cho tần số 36,6MHz đi qua 
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đưa vào lọc SAW qua D102, D103.

+Nếu thu ở hệ PAL chân 13 IF MODULE ở mức thấp tín hiệu qua T101 qua D102 (D103 khóa) 
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 C108 vào mạch lọc SAW kép.

+Nếu thu ở hệ NTSC chân 13 IF MODULE ở mức cao tín hiệu qua T101 qua D103 (D102 khóa) 
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 C107 vào lọc SAW, ra khỏi lọc SAW đi vào chân (4) & (5) của IC101.

T103 tách sóng hình.

IC Trung tần: Khuyếch đại IF, tách sóng video, hạn biên, AGC, AFC, lọc nhiễu, tách sóng FM.

Tín hiệu video tổng hợp lấy ra ở chân (18) IC trung tần.

5. Khối đường tiếng:

Khi thu ở hệ PAL chân (13) IF MODULE được nối mass làm Q110 khóa 
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 Q106 thông 
[image: image128.wmf]¸

 đường tín hiệu NTSC 3,58 qua Q102 bị nối xuống mass. Đồng thời Q109 tắt 
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 Q104 thông 
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đường tín hiệu hệ PAL qua Q103 được thông, tín hiệu hình tổng hợp qua 3 thạch anh 6,0MHz; 6,5MHz; 5,5MHz (chặn tiếng lọt sang hình) đến đèn đệm Q104 rồi lấy ra ở chân E đèn này đưa ra chân số (9) IF MODULE. Tín hiệu tiếng từ chân EQ103 qua R601 vào các thạch anh cộng hưởng 6,0MHz; 6,5MHz; 5,5MHz.

ở hệ PAL: Q605 tắt 
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 Q604 thông 
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 thạch anh 500KHz được nối mass 
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 có dao động 500KHz. Trong khi đó Q603 tắt 
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 thạch anh 1,5KHz không được nối mass 
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 cắt dao động 1,5KHz. Tín hiệu dao động 500KHz từ chân EQ602 được đưa tới BQ601 tại đây tín hiệu này cộng với tín hiệu 6,5 hoặc 5,5MHz để tạo thành phách 6,0MHz. ở chân CQ601 có thạch anh 6,0MHz để chọn lấy tín hiệu phách này rồi ghép qua biến áp T601 (cộng hưởng ở tần số 6,0MHz) đưa vào chân (6) IC101 sau đó được đưa qua mạch hạn biên rồi tách sóng điều tần  nhờ cuộn tách sóng cộng hưởng ở 6,0MHz T602. Tín hiệu âm tần lấy ra chân (9) IC rồi đưa ra chân (3) IF MODULE. ở đây có mạch điều chỉnh âm lượng (VOLUME) đưa vào chân (4) IF MODULE, vào chân (8) IC101. Khi ta điều chỉnh âm lượng điện áp chân này biến đổi từ 2,4 
[image: image136.wmf]¸

 6,6vol.

Khi thu ở hệ NTSC 3,58MHz, chân (13) IF có điện áp 12vol làm cho Q109 thông, Q104 tắt 
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 đường tín hiệu hệ PAL bị nối tắt xuống mass. Mặt khác Q110 thông, Q106 tắt 
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 Q105 làm việc 
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 tín hiệu hệ NTSC qua Q102, qua thạch anh bẫy tiếng 4,5MHz (chặn tiếng lọt sang hình) rồi đến BQ105. Tín hiệu ra ở chân E đén chân (9) IF. Tín hiệu tiếng từ chân EQ102 đi qua Q602 đến thạch anh cộng hưởng phách Q601. Vì chân (13) IF có điện áp 12vol làm Q603 thông, thạch anh 1,5MHz bị nối mass 
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 có dao động tín hiệu 1,5MHz. Mặt khác Q605 thông 
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Q604 tắt 
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 thạch anh 500KHz bị hở mạch 
[image: image143.wmf]Þ

 không có dao động 500KHz. Cuối cùng tín hiệu phách của hai tín hiệu 4,5MHz và 1,5MHz hợp thành 6,0MHz được lấy ra ở chân CQ601. Tiếp theo đường tín hiệu đi giống như ở trên.

6. Tín hiệu chói:

Tín hiệu hình tổng hợp sau tách sóng ở chân (9) IF MODULE đưa vào chân (5) bộ AV (AV TERMINAL) qua IC chuyển mạch IC001 (TC4066BP) rồi ra chân (11) bộ AV. Tín hiệu này chia làm 4 đường:

a. Đường đi qua dây trễ DL201 chỉ còn lại tín hiệu chói rồi qua tụ C204 vào chân (18) IC201. Đây là đường tín hiệu chói.

b. Đường đi qua R208//C210, qua R209 vào chân (16) IC201 để lấy ra xung đồng bộ dòng và mành.

c. Đường đi qua tầng đệm Q201 và chân (5) bộ lọc dải màu (CHROMA BAND PASS BLOCK) lấy ra chỉ tín hiệu sóng mang màu PAL hay NTSC ở chân (2) khối này rồi qua tụ C304 vào chân (22) IC201 để giải mã.

d. Đường vào chân (2) SECSAM MODULE đến bộ lọc chuông T301S trong khối này để lấy ra tín hiệu sóng mang màu SECAM rồi đưa vào chân (16) IC301 để giải mã.

  Xét đường tín hiệu chói: 

Tín hiệu chói vào chân (18) IC201 được khuyếch đại trong IC này rồi lấy ra ở chân số (4) IC201 đưa bào chân BQ208 qua L204//R263 sau đó lấy ra ở chân E đưa đến chuyển mạch SERVICE SW (cắt mành chỉ còn lại một vạch ngang) rồi đưa vào chân E 3 đèn công suất sắc Q001, Q002, Q004 để thực hiện ma trận tạo ra 3 tín hiệu màu R, B , G đưa vào khống chế 3 katot đèn hình màu.

Trong mạch tín hiệu chói có mạch chỉnh độ tương phản (contrast) chân (25) và mạch điều chỉnh sáng tối (bright) chân (20). Chân (3) FBT là chân ABL (Automatic - Bright - limitter - Tự động điều chỉnh sáng tối). Việc tự động điều chỉnh sáng tối này được đưa vào  chân (20) IC201 nhờ D231. Khi đèn hình sáng dòng qua đèn hình tăng làm điện áp chân (3) FBT giảm 
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 Điện áp chân (20) IC201 giảm 
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 bớt sáng đi. Chân (3) FBT có thể âm hoặc dương tùy theo đèn hình sáng mạnh hay yếu. Chân (21) IC201 là chân cấp nguồn nuôi cho mạch chói và mạch màu làm việc.

Khi  tạo quét đã làm việc bình thường mà hỏng đường chói (màn hình trắng xóa  nổi tia quét ngược hoặc màn hình tối đen trong khi đó cao áp vẫn làm việc, biết được cao áp vẫn làm việc là nhờ ta nghe thấy tiếng rít cao áp và đo các điện áp nắn từ cao áp ra đều có) ta chỉ cần quan tâm tới chân (7) của IC201 (trừ các chân tạo quét còn lại có thể hở hết không cần hàn vào).

Chân (12) có xung dương từ chân (2) FBT đảm bảo cho mạch chói làm việc. Nếu không có xung này điện áp chân (4) IC 201 dâng lên đến 9,5vol làm cho Q208 tắ, 3 đèn khuyếch đại sắc không làm việc 
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 màn hình tối đen.

[image: image258.wmf]
7. Mạch giải mã secam:

Mạch giải mã secam được thực hiện trong khối SECAM MODULE. Tín hiệu hình tổng hợp một phần được đưa đến chân (12) MODULE  qua mạch lọc chuông xấp (bell) T301S lấy ra chỉ thành phần sóng mang màu (cộng hưởng ở tần số 4,268 MHz) đưa vào chân (16) IC301 qua mạch hạn biên LIMITER đến chuyển mạch (P/S SW) đến mạch khuyếch đại 1H DL DRIVER ra ở chân (20) IC301. Đến đây tín hiệu một phần đi vào chân (21)IC, một phần đi ra ngoài  chân (16) MODULE qua mạch dây trễ ở ngoài rồi về chân (14) MODULE rồi đi vào chân (10) IC. Hai tín hiệu này được đưa vào  mạch chuyển mạch hoán vị PERMUTATOR sau đó được đưa vào hai mạch tách sóng trực pha DISCRI DEEMPHASIS R-Y và B-Y. Hai tín hiệu R-Y và B-Y tách ra được khuyếch đại và đưa đến chuyển mạch P/S SW vào mạch matrix tạo tín hiệu G-Y. Cuối cùng được 3 tín hiệu R-Y, B-Y và G-Y lấy ra ở chân (1), (2), (3) của IC301. Xung dòng vào chân (13) IC mở cổng cho xung đồng bộ màu để thực hiện chuyển mạch hoán vị. Xung này lấy từ chân (6) MODULE qua Q309. Chân (22) nhận cả xung dòng và xung mành nhằm kích dẫn mạch FF (Flip-Flop) hoàn trả mức DC cho tín hiệu màu để cuối cùng mạch matrix tạo ra 3 tín hiệu số màu.

8. Mạch giải mã màu PAL và NTSC

IC201 M52016SP thực hiện giải mã màu PAL và NTSC.

Tín hiệu sóng mang màu PAL, NTSC lấy từ tín hiệu hình tổng hợp qua tầng đệm Q201 vào chân (5) bộ lọc dải màu CHROMA BAND PASS BLOCK rồi ra khỏi bộ lọc này ở chân số (2) sau đó được đưa vào chân  (22) IC201 qua tụ C304 vào trong IC chúng được khuyếch đại lần thứ nhất 1st BPA và lần thứ hai 2nd BPA. Với hệ màu NTSC tín hiệu được đưa luôn đến mạch giải mã NTSC để tách ra khỏi sóng mang màu và ra ở chân (1) và (2) IC201. Với hệ màu PAL thì sau tầng 2nd BPA tín hiệu được đưa ra ngoài ở chân (31) IC201 đi đến chân (7) ASECAM MODULE và Q306. Tín hiệu vào chân (17) SECAM MODULE được khuyếch đại rồi lấy ra ở chân (16) MODULE đi đến dây trễ 1H DL. ở thứ cấp biến áp T302 có hai tín hiệu màu được lấy ra nhờ ghép thêm một đường tín hiệu đi thẳng lấy ra trên chiết áp 1K (DL AMP) do tầng đệm Q306 đưa đến.

Hai tín hiệu màu này được đưa vào chân (30) và (32) IC201 sau đó được tách ra khỏi sóng mang màu và đưa ra ở chân số (1) và số (2) IC201.

Cả tín hiệu màu PAL và NTSC sau khi được tách ra khỏi sóng mang màu đều lấy ra ở chân (1) và (2) IC201 được đưa đến chân (4) và chân (9) SECAM MODULE vào mạch matrix tạo ra 3 hiệu số màu R-Y, B-Y và G-Y. Cuối cùng đưa ra ở 3 chân (1), (2), (3) MODULE đưa đến 3 đèn khuyếch đại sắc Q001, Q002, Q004 để khống chế đèn hình màu.

Vì tín hiệu của hệ màu PAL và hệ NTSC đều được điều chế bằng kỹ thuật điều biên nén nên để tách sóng được phải có một tín hiệu có tần số bằng tần số sóng mang màu và có pha được đồng bộ trùng với pha của tín hiệu đồng bộ màu. Tín hiệu này cộng với sóng mang màu để thực hiện tách sóng điều biên thông thường. Chính vì vậy trong mạch giải mã PAL hay NTSC bao giờ cũng có một dao động thạch anh 4,43 hay 3,58MHz. Trong JVC C-1490M thạch anh X301(3,58MHz) và X302 (4,43MHz) đóng vai trò mạch dao động này.

9. Chuyển mạch AV/TV

Tín hiệu VIDEO và tín hiệu AUDIO lấy từ tivi được viết tắt là R.Video và R.Audio, còn tín hiệu AV không có chữ R.

[image: image259.emf]

Trong bộ AV TERMINAL PB ASSY có dùng IC001 TC4066BP dùng làm chuyển mạch TV/AV. Sơ đồ khối như sau:

Sử dụng IC001 làm IC chuyển mạch. ở đây IC này sử dụng hai chuyển mạch: Một chuyển mạch cho đường hình và một chuyển mạch cho đường tiếng. Tín hiệu video ở ngoài và tín hiệu R.Video được đưa đến chuyển mạch SW1 và đều ra ở cùng một đường Video out. Tín hiệu Audio từ jack ngoài qua chuyển mạch SW2 sau đó vào bộ IF MODULE qua mạch điều chỉnh âm lượng rồi được đưa đến tầng công suất tiếng. Như vậy tín hiệu R.Audio không đi qua vỉ AV. Người ta cắt tín hiệu R.Audio nhờ việc nối mass mạch cộng hưởng T602 do Q108 thông trong IF MODULE.

Khi ở chế độ Tivi, chân (12) bộ AV có điện áp 0vol, Q008 hở mạch. Điện áp chân (13) IC001 có áp cao khoảng 10vol làm chân (1) nối với chân (2) và chân (3) nối với chân (4), đường R.Video thông, tín hiệu qua chuyển mạch đi đến Q010 ra ngoài (chân (11)).

Vì BQ009 có áp cao làm đèn này thông, điện áp chân C 
[image: image147.wmf]»

 0vol 
[image: image148.wmf]Þ

 chân (6) và chân (12) có điện áp 0vol làm cho chân (9) hở mạch với chân (8), chân (10) hở mạch với chân (11) 
[image: image149.wmf]Þ

 cắt đường video và Audio. Trong khi đó đường R.Audio đi thẳng tới mạch công suất tiếng.

Khi ở chế độ AV, chân (12) bộ AV có điện áp 4vol, Q008 thông. Điện áp chân (13) và chân (5) IC001 có áp 0vol làm chân (1) hở với chân (2) và chân (3) hở với chân (4) 
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 cắt đường R.Video.

Vì BQ009 có áp thấp làm đèn này khóa, chân (6) và chân (12) có điện áp cao làm cho chân (9) thông với chân (8) 
[image: image151.wmf]Þ

 đường Video được thông đưa đến Q010 rồi ra ngoài.Chân (10) thông với chân (11) 
[image: image152.wmf]Þ

 thông đường Audio. Trong khi đó đường R.Audio cũng bị mất đi trong khối trung tần do sự thông của đèn Q108 làm nối tắt cuộn tách sóng tiếng T602 xuống mass.

d. phân tích sơ đồ nguyên lý tivi  sony 

kv – 1484 mt/rm – 687c.

I. Tác dụng linh kiện:

IC001: ổn áp  +5vol.

IC002: IC Vi xử lý.

IC003: IC nhớ.

IC202: Chuyển mạch tín hiệu tiếng.

IC203: Chuyển mạch tín hiệu video.

IC251: Khuyếch đại công suất tiếng.

IC301: Dao động ngang dọc, xử lý chói sắc.

IC551: IC công suất mành.

IC601: Dao động cắt mở nguồn.

ICAVM1 & ICAVM2 là hai IC khuyếc đại tín hiệu video và audio.

T101: Biến áp lấy điện áp cách ly giữa mass giật với mass không giật.

IC401: Giải mã secam modul.

IC201: Trung tần.

IC801: Sửa méo gối.

Q202: khuyếch đại tín hiệu hiển thị.

Q006: SW - chế độ stanby.

Q003 - Q004: Thực hiện AFC.

Q001: Thay đổi điện áp bắt sóng.

Q002: Lọc điện áp BT.

Q201: Khuyếch đại tín hiệu video.

Q306: Điều chỉnh Bright.

Q305: Điều chỉnh hình ảnh.

Q803: Thay đổi kích thước màn hình.

Q556: Thay đổi tâm màn hình.

Q301: Khuyếch đại tín hiệu chói.

Q612: Bảo vệ khi chập tải.

Q701, Q702, Q703: Khuyếch đại công suất sắc.

II. Phân tích mạch:

1. Nguồn cấp:

Ti vi SONY KV - 1484 MT có thể sử dụng với điện áp từ 80 
[image: image153.wmf]¸

 240VAC, f = 50Hz qua SW main power, qua cầu chì F601 tới bộ lọc nhiễu đường dây tới chỉnh lưu cầu D601, một đường qua trở khử từ để khử hết từ dư trên đèn hình. Điện áp sau chỉnh lưu được đưa vào đầu số (3), điện áp lấy ra chân số (4) lấy ra điện áp 115 vol cấp cho sò ngang & FBT.

R604: Điện trở khởi động.

Cuộn dây số (10): lấy điện áp hồi tiếp để duy trì dao động.

Với STR50115B ta có thể xác định dễ dàng IC này sống hay chết bằng cách đo các chân (2),(3),(4) như một Transistor. 

Cuộn 4 - 6 lấy điện áp 14vol vào IC ổn áp 7805 để lấy ra điện áp +5vol cấp cho vi xử lý ở chân (42); cấp cho đèn báo nguồn và IC nhở chân số (8).

Nguồn 14vol cấp vào chân số (8) IC công suất tiếng.

Cuộn 7 -9 là cuộn làm nhụt ở 115vol.

115vol qua R026 
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 ổn áp  = 33vol (IC004) lấy điện áp cấp cho BT (điện áp dò đài).

2. Dao động dòng mành:

Nguồn 115vol sụt qua trở R815 còn 9,2vol cấp vào chân (25) IC301 - đây là nguồn cấp trước cho OSC dòng mành.

Nguồn BF lấy từ FBT vào chân (19) IC301.

Xung dòng HP được lấy từ chân (27), sụt qua R300
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 đưa tới chân B Q801 (khuyếch đại đệm) đưa sang chân B Q802 (khuyếch đại dòng).

Cuộn lái dòng còn có IC801 làm nhiệm vụ sửa méo gối (méo tuyến tính).

Mạch tắt chờ: Lệnh ra ở chân (41) CPU, khi máy ở trạng thái tắt chờ thì điện áp chân (41) là 2vol, khi mở máy bằng 0vol. Khi chân (41) có mức 0vol làm Q006 tắt 
[image: image156.wmf]Þ

 Q801 kích dòng làm việc bình thường. Khi chân (41) có mức 2vol làm Q006 thông đưa 5vol vào chân B Q801 làm Q801 thông bão hòa (không có khả năng khuyếch đại) 
[image: image157.wmf]Þ

 T801 không trao đổi năng lượng (B sò dòng nối mass).

Chân (22) IC301 có điện áp điều khiển tắt mở dao động dòng mành, bảo vệ quá tải FBT. Khi chân (22) có 0vol mạch dao động dòng mành làm việc bình thường, nếu chân (22) có điện áp vài vol 
[image: image158.wmf]Þ

 ngắt dao động dòng.

Nguồn 9,2vol sụt qua R325, ổn bởi DZ321 có U =5,7vol cấp vào chân (21) phục vụ riêng cho mạch bảo vệ ở chân (22). Nếu chân (21) không có điện áp, điện áp trên chân (22) có vài vol mạch vẫn hoạt động bình thường.

Sync lấy từ video tổng hợp đưa vào chân (14) IC301, xung dòng lấy về so pha đưa vào chân (26) IC301. Chân (30) là mạch AFC.

Xung mành lấy ra ở chân (18) đưa sang chân (4) IC551 (LA7830).

Chân (17) IC301 là mạch hồi tiếp âm điều chỉnh co giãn mành (VR503).

Chân (13) IC301 khi thu ở hệ NTSC có điện áp  3,7vol làm Q551 thông  
[image: image159.wmf]Þ

 Q552 ngắt làm giãn mành.

Chân (16) mạch tạo răng cưa quét mành.

Chân (2) IC551 cho ra điện áp cấp cho cuộn lái mành.

Điện áp 26vol lấy từ FBT cấp cho chân (3), (6) IC551.

[image: image260.emf]Vdrive


Vout


V.FB


V.jock


Vsize


180V


VR


R2


R1




Vdrive

Vout

V.FB

V.jock

Vsize

180V

VR

R2

R1

[image: image261.emf]æn áp


  5v


ổn áp


6 ®Õn12v


ổn áp


 -30v


mạch ổn


áp chính


IC VXL


IC nhớ


IC osc


  H/V


vcc


power


reset


r¬le


AC 100v


b/a cấp trước


B1


B2


B3


Bo


Hdrive


vcc


vcc


vdd


+


C4


+


C3


+


C2


+


C1


R1


TP91


115v


D


Q1


D2


D1


L3


L2


L1




ổn áp

  5v

ổn áp

6 ®Õn12v

ổn áp

 -30v

mạch ổn

áp chính

IC VXL

IC nhớ

IC osc

  H/V

vcc

power

reset

r¬le

AC 100v

b/a cấp trước

B1

B2

B3

Bo

Hdrive vcc

vcc

vdd

+

C4

+

C3

+

C2

+

C1

R1

TP91

115v

D

Q1

D2

D1

L3

L2

L1

[image: image262.emf]D1


R4


R3


R2


R1


Q3


Q2


Q1




D1

R4

R3

R2

R1

Q3

Q2

Q1

[image: image263.emf]HOT


FBT


startt


Error


amp


Ref


Sample


Error


  OSC


Blocking


90-260v


  AC


Switching


Reg


 5v


TP91


B1


B2


R2M


+


C3


D1


ZD


+


C2


+


C1


Q1


L3


L2


L1


S1


F1


5A


D1


BRIDGE




HOT

FBT

startt

Error

amp

Ref

Sample

Error

  OSC

Blocking

90-260v

  AC

Switching

Reg

 5v

TP91

B1

B2

R2M

+

C3

D1

ZD

+

C2

+

C1

Q1

L3

L2

L1

S1

F1

5A

D1

BRIDGE

[image: image264.emf]

[image: image265.emf]   IC


trung tần


  tiếng


   IC


trung tần


 hình


Tín hiệu hình


V det


FM det


SFE 4.5


4.5


S det


CDA 4.5




   IC

trung tần

  tiếng

   IC

trung tần

 hình

Tín hiệu hình

V det

FM det

SFE 4.5

4.5

S det

CDA 4.5

[image: image266.emf]v.fb


afc


sync sep


vert.osc


v.blk


v.driver


h.driver


h.osc


16


15


14


12


11


10


9


8


7


6


5


4


3


2


1


D


video


ff


+12 vol


b+ 115 vol


hd


gnd


+12 vol


la 7800


+


220uF


100


2,7k


150k


560


560


C1815


+


1uF


102


+


1uF/50


220


150k


H.cent


100


153


103


1k


1k


12k


H.hold


5k


+


2W


10k


DZ 12v


100




v.fb

afc

sync sep vert.osc

v.blk

v.driver h.driver

h.osc

16 15 14

12

11

10 9

8 7 6

5 4

3 2 1

D

video

ff

+12 vol

b+ 115 vol

hd

gnd

+12 vol

la 7800

+

220uF

100

2,7k

150k

560

560

C1815

+

1uF

102

+

1uF/50

220

150k

H.cent

100

153

103

1k 1k

12k

H.hold

5k

+

2W

10k

DZ 12v

100

[image: image267.emf]sync sep


AFC


coun


down


H.osc


Hdrive


H.out


FBT


H.jock


Hv


G3


G2


180v


24v


12-19v


heater


AFC


B+cấp trước


B+cÊp sau


tp12


FBT


system


B+(fBT)


H.hold


D2


D1


R




sync sep

AFC

coun

down

H.osc

Hdrive

H.out

FBT

H.jock

Hv

G3

G2

180v

24v

12-19v

heater

AFC

B+cấp trước

B+cÊp sau

tp12

FBT

system B+(fBT)

H.hold

D2

D1

R

[image: image268.emf]H.osc


H.out


Hdrive


FBT


HOT


HOT


HOT


B/A đệm


115v


115v


R3


Q2


L2


L1


R1


R2


Q1




H.osc

H.out

Hdrive

FBT

HOT

HOT

HOT

B/A đệm

115v 115v

R3

Q2

L2

L1 R1

R2

Q1

*. Mạch sửa méo gối:

Tại điểm Y có dòng điện xung nhọn. Tụ điện C875 biến đổi xung nhọn thành Parapol. Tín hiệu xung dòng parapol trên cực dương tụ C875 được truyền qua R824//C831, qua R827 đưa vào chân (3) IC801. Tại cọc V - có dòng điện parapol tần số mành. Dòng điện parapol tần số mành này được ghép  vào dòng điện tần số dòng qua tụ C814 và R829. Như vậy tại chân (3) IC801 có dòng điện tần số dòng đã được điều biên bởi dòng điện tần số mành. IC801 khuyếch đại dòng điện qua Q821 là dòng điện tần số dòng đã được điều biên bởi dòng điện tần số mành, kết quả làm cải thiện dòng điện qua cuộn lái dòng, có tác dụng sửa méo gối.

Khi thay đổi chiết áp VR802 
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 dòng điện qua Q821 thay đổi 
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 kích thước màn ảnh thay đổi.

trong quá trình sửa chữa phần dòng, gặp trường hợp màn ảnh bị co ngang hay nở ngang nhiều qua ta phải kiểm tra lại sự làm việc của IC801 và đèn Q821 này. Khi đèn Q821 bị hở mạch 
[image: image162.wmf]Þ

 màn ảnh bị co ngang nhiều.

Điện áp ABL còn được đưa vào IC801 qua R836 dùng để thay đổi biên độ  dòng điện tia lái dòng khi độ sáng của đèn hình thay đổi.

3. Đường tín hiệu video, chói Y:

Tín hiệu video ra ở cọc (12) IF MODULE, qua đèn đệm Q201(TP12) rồi vào chân (7) IC chuyển mạch (IC203). ở chế độ TV điện áp chân 3 (IC203) là 0vol làm tín hiệu video từ chân (7) được đẫn sang chân (4). Từ đây tín hiệu chia làm 3 đường:

Đường đi vào cọc (1) khối secam  để lọc sóng mang màu secam đưa vào giải mã secam.

Đường đi qua đèn đệm Q303 tới chân (14) IC301 để tách ra xung đồng bộ mành và tới chân (31) để tách ra xung đồng bộ dòng.

Đường đi tới bộ lọc YCM301 để lọc ra tín hiệu chói Y đưa tới đèn đệm Q301 và lọc ra tín hiệu sóng mang màu đưa đến chân 3 bộ lọc YCM302. YCM 301 vừa là trễ chói, vừa là bộ lọc.

Chân (47) cấp nguồn nuôi 9vol. Nếu không có nguồn nuôi chân (47) 
[image: image163.wmf]Þ

 3 đầu ra (37), (38), (39) không có điện áp 
[image: image164.wmf]Þ

 màn ảnh tối.

Khi dùng AV jack (V) vào Q101 
[image: image165.wmf]¸

 Q102 rồi đi vào chân (2) của IC101, ra ở chân (4) IC101 
[image: image166.wmf]¸

 chân (3) (YCM 301). Chói Y ra ở chân (5) (YCM 301) qua B Q301 được đưa vào chân (46) IC301 qua C301 
[image: image167.wmf]¸

 K§ 
[image: image168.wmf]¸

 matrix 
[image: image169.wmf]¸

 mạch trộn rồi cho ra ở chân 37, 38, 39 IC301.

Chân (41) điều chỉnh sáng tối (Bright). Khi điều chỉnh chân (3) IC vi xử lý sẽ cho ra điện áp biến đổi từ 0 
[image: image170.wmf]¸

 8,6vol. Chân (41) IC301 có điện áp biến đổi từ 3.5 
[image: image171.wmf]¸

 4.2vol.

Chân (44) điều chỉnh contrast (PIC) có điện áp biến đổi từ 0 
[image: image172.wmf]¸

 3vol, chân (3) CPU cho ra điện áp biến đổi từ 0 
[image: image173.wmf]¸

 8vol.

Chân (33) mạch là tối hình khi thay đổi chương trình. Bình thường chân (33) có 0,9vol khi chuyển chương trình điện áp chân này là 4,3vol làm tối hình ảnh.

Chân (26) đưa xung dòng về nếu mất màn ảnh sẽ khóa màu xanh tím.

4. Khối đường tiếng:

tín hiệu audio sau khi tách sóng FM cho ra ở chân số (10) của IF MODULE 
[image: image174.wmf]¸

 Q201 
[image: image175.wmf]¸

 chân (7) IC102.

Tín hiệu ở jack A 
[image: image176.wmf]¸

 IC104 K§ 
[image: image177.wmf]¸

 C110 
[image: image178.wmf]¸

 chân (2) IC102 
[image: image179.wmf]¸

 chân (4) IC102 
[image: image180.wmf]¸

 9 IF 201 
[image: image181.wmf]¸

 ra ở cọc 8 IF 201 đưa sang chân (5) của IC công suất tiếng rồi ra loa.

Chân (1) được cấp trước nguồn 15vol, chân 12 IC 251 nối mass. Khi tắt chờ có lệnh mute vào chân (6) IC 251, chân (5) là tín hiệu vào.

Khi chuyển chương trình thì lệnh từ chân (10) CPU 
[image: image182.wmf]¸

 Q007 thông làm chân (7) IF 201 xuống 0vol.

5. Mạch giải mã hệ PAL:

Tín hiệu hệ màu Pal được lấy từ chân (1) (YCM 301) 
[image: image183.wmf]¸

 chân (3) (YCM 302). Khi chân (6) của (YCM 302) có 0vol 
[image: image184.wmf]Þ

 YCM 302 cộng hưởng ở tần số 4,43 MHz, ra ở chân (1) (YCM 302) 
[image: image185.wmf]¸

 chân (1) (IC 301).Tín hiệu này được khuyếch đại nên rồi cho ra ở chân (3) IC301. Tại đây tín hiệu được chia làm hai đường:

Một đường tới Q302 
[image: image186.wmf]¸

 DL 301 
[image: image187.wmf]¸

 T301, một đường tới điểm giữa T301
[image: image188.wmf]Þ

Đưa vào chân (5) - (6) của IC 301 thực hiện tách sóng trong IC có R-Y, B-Y 
[image: image189.wmf]¸

 matrix trộn với Y trong IC 301 cho ra R, G, B  ở các chân (37), (38), (39) của IC301.

Dao động thạch anh 4.43 mắc ở chân (8) IC301. Chân (4), (7) của IC 301 là mạch lọc APC và chỉnh pha.

Chân (9) mạch tự động điều chỉnh màu, nếu ở hệ pal, NTSC 4,43 có 0vol, NTSC 3,58 có 4vol.

Chân (12) IC 301 quy định IC 301 giải mã ở hệ màu nào. Nếu điện áp = 0vol giải mã ở hệ Pal, nếu điện áp = 2vol giải mã hệ màu NTSC.

Chân (2) tự động báo điện áp ra khi có tín hiệu (khi không có tín hiệu video điện áp là 7vol, khi không có tín hiệu màu là 0,5vol, có tín hiệu màu là 4vol).

Mạch giải mã hệ màu NTSC 4,43:

Mạch vào của YCM 302 cộng hưởng ở tần số 4,43 MHz giống hệ Pal nhưng khác Pal : fH= 15734Hz, fV= 60Hz  nên chân (13) của IC 301 phải cho ra điện áp cao để làm giãn mành làm cho Q310 thông 
[image: image190.wmf]¸

 Q003 tắt 
[image: image191.wmf]¸

 hiển thị dịch lên trên, triệt màu secam, Q551 thông 
[image: image192.wmf]Þ

 Q552  tắt làm  giãn  mành.

6. Mạch giải mã NTSC 3,58:

Mạch vào của YCM 302 cộng hưởng ở tần số 3,58 do chân (6) có 1,5vol dao động thạch anh 3,58 được dùng để thực hiện tách sóng màu giống hệ NTSC 4,43.

7. Mạch vi xử lý:

Chân (1): Thay đổi điện áp VC để dò bắt tín hiệu. Khi dò đài điện áp chân này biến đổi từ 0 
[image: image193.wmf]¸

 5vol, kết quả làm điện áp VC biến đổi từ 0 
[image: image194.wmf]¸

 25vol. Điện áp Vc này lấy từ nguồn 115vol qua R026 và được ổn thành 33vol nhờ IC ổn áp IC004 đưa vào cực D của đèn Q001 để biến đổi từ 0 
[image: image195.wmf]¸

 30vol dẫn vào cọc VC của kênh để dò bắt tín hiệu.

Chân (2): Điều chỉnh Volume. Khi điều chỉnh volume điện áp chân này biến đổi từ 0 
[image: image196.wmf]¸

 5vol, kết quả là cọc (7) của mảnh trung tần biến đổi từ 0,2 
[image: image197.wmf]¸

 4vol.

Chân (3): Điều chỉnh Bright. Khi điều chỉnh bright điện áp chân này biến đổi từ 0 
[image: image198.wmf]¸

 5vol, kết quả là chân (41) IC301 biến đổi từ 3,5 
[image: image199.wmf]¸

 4,2vol.

Chân (4): Điều chỉnh Color. Khi điều chỉnh Color điện áp chân này biến đổi từ 0 
[image: image200.wmf]¸

 5vol, kết quả là chân (43) IC301 biến đổi từ 0,2 
[image: image201.wmf]¸

 4,8vol.

Chân (5): (PIC). Khi điều chỉnh PICTURE điện áp chân này biến đổi từ 0 
[image: image202.wmf]¸

 5vol, kết quả là chân (44) IC301 biến đổi từ 0 
[image: image203.wmf]¸

 3vol.

Chân (6): Thay đổi sắc thái màu. Khi điều chỉnh HUE điện áp chân này biến đổi từ 0 
[image: image204.wmf]¸

 5vol, kết quả là chân (42) IC301 biến đổi từ 2,8 
[image: image205.wmf]¸

 7vol.

Chân (7), (8), (10): Thay đổi dải sóng VHF L, VHF H, UHF. Khi thu  ở dải nào thì điện áp dải đó có điện áp là 0vol, còn hai chân kia là 5vol. Điện áp 0vol sẽ làm cho một trong 3 đèn tương ứng Q151, Q153, Q154 thông dẫn nguồn 12 vol đưa 

vào một trong 3 cọc tương ứng của hộp kênh.

Chân (9): AFT Mạch dừng dò: Tín hiệu AFT từ cọc (6) của mảng IF đưa vào chân này. Khi đang dò sóng điện áp chân này biến đổi từ 1,5 
[image: image206.wmf]¸

 5vol. 

Chân (11): (50/60) Dịch chuyển hiển thị khi dùng hệ NTSC. Khi dùng hệ PAL điện áp chân này là 0vol vị trí hiển thị bình thường, khi dùng hệ NTSC điện áp chân này là 3,5vol làm hiển thị dịch lên phía trên phù hợp với kích thước mành. 

Chân (12) (AUTO): Bình thường điện áp chân này là 5vol, chỉ khi dò bắt tín hiệu ở chế độ Auto thì điện áp chân này trở thành 0vol làm cho diode ổn áp D151 có dòng ngược kết quả là điểm AGC (TP51) có điện áp cố định là 5,2vol cọc AGC cố định một mức điện áp 
[image: image207.wmf]Þ

 mạch  AGC không có tác dụng trong dò bắt tín hiệu tự động.

Chân (13), (29): Mạch tác động dừng dò. Khi chưa có tín hiệu điện áp hai chân này là 0vol, khi có tín hiệu điện áp hai chân này là 5vol.

Chân (14) 
[image: image208.wmf]¸

 (19): Mạch matrix các phím bấm sử dụng.

Chân (20): Chỉ báo chế độ Stanby.

Các chân (22), (23), (24): Đầu ra của các màu hiển thị tương ứng với các màu R, G, B. Trong máy này chỉ sử dụng màu G ở chân (23). Tín hiệu này qua đèn đệm Q202 được ghép vào tín hiệu màu ở chân (38) IC301 rồi cuối cùng đưa đến đèn khuyếch đại sắc Q702, kết quả trên màn hình hiển thị màu xanh lá cây.

Chân (25 (ABL)): Mạch xóa hồi. Bình thường điện áp chân này là 0vol, mỗi lần chuyển kênh thu điện áp chân này là 5vol, điện áp này tới chân (33) IC301 làm màn hình tối đi trong thời gian chuyển chương trình.

Chân (26 (HD)): Đường xung dòng vào để tạo hiển thị. Xung này lấy từ chân CQ802 do việc phân áp bằng tụ bởi C810, C809 và C815.

Chân (27): Đường xung mành vào để tạo hiển thị. Xung này lấy từ chân (7) IC551 rồi qua đèn Q005 để đảo chiều thành xung âm.

Chân (28): OSC nhịp.

Chân (30): Test được nối mass.

Chân (31) và (32): Mạch dao động chủ, có lắp thạch anh X001 (10MHz).

Chân (33): Reset

Chân (35 (IR)): Đường vào của tín hiệu điều khiển từ xa

Chân (36): Chuyển đổi TV/AV.

Chân (37), (38): Thay đổi hệ tiếng.

Chân (39 (CLK)), (40 (DATA)): Nối với IC nhớ, điện áp hai chân này đều là 5vol. IC vi xử lý và IC nhớ chỉ liên hệ với nhau qua hai chân này. Đặc điểm của mạch vi xử lý này là IC vi xử lý và IC nhớ kết cấu chặt chẽ với nhau.

Chân (41): Stanby.

Chân (42): VDD .

Bài I.3: phân tích sơ đồ nguyên lý tivi  nội địa.

Các bước tương tự bài 1.2,

Phân tích ít nhất 2 sơ đồ.

học trình ii: sửa chữa khối nguồn cấp và hệ thống điều khiển

bài số  2 . 1 : sửa chữa khối  nguồn ổn áp kiểu bù (analog)

I.Mục tiêu bài học:

  - Biết cách nhận dạng vị trí của khối nguồn

  - Hiểu và phân tích được nguyên lý làm việc của khối nguồn

  - Phân biệt được máy một mass hai mass

  - Biết cách đo kiểm tra xác định hỏng hóc và thay thế khắc phục

  - Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

II.Néi dung.

1.Nhận dạng.

-Khối nguồn là tầng đầu của máy, liên hệ với giắc cắm nguồn. mạch nguồn thường có các phần tử chỉnh lưu, tụ lọc nguồn có kích thước lớn và các phần tử ổn áp như IC nguồn hoặc TZT công suất kẹp vào phiến toả nhiệt lớn

-Biểu hiện của bộ nguồn đã hoạt động.


+Có đèn báo nguồn, có tiếng rơle đóng mở


+Hoặc có tiếng rít (đối với nguồn dung)

2. Kết cấu chung của bộ nguồn analog
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3.Đặc điểm 

 - Nguồn vào AC là 100v dải làm việc hẹp phạm vi thay đổi 15%

 - Có rơle đóng mở nguồn chính Bo, B1

 - Có biến áp cấp trước tạo nguồn cấp trước B2, B3

 - Nguyên lý mạch ổn áp tạo nguồn B1 giống máy samsung đen trắng 

4. Nguyên lý làm việc

*Khi bật máy có nguồn cấp cho biến áp cấp trước ngay tạo ra nguồn B2 (từ 12 (19v) cấp cho:


-Đường 1 cấp nguồn cho mối nóng của cuộn rơle


-Đường 2 cấp cho mạch ổn áp tạo ra nguồn 5v cấp cho VXL và IC nhớ 


-Đường 3 cấp cho mạch ổn áp tạo ra nguồn 6 (12v cấp nguồn nuôi cho

IC dao động dòng 

*Tạo ra nguồn âm B3 khoảng 40 ( 45v sau đó lại ổn áp xuống - 30v cấp cho IC nhớ (những IC nhớ sử dụng nguồn âm thường có kí hiệu M5865X trong đó X = 0 ( 9 tuỳ theo từng loại máy, riêng máy PANASONIC sử dụng IC MN1220)

*Khi nguồn B2, B3 đã có thì IC VXL và IC nhớ sẽ ở trạng thái sẵn sàng hoạt động. Chân POWER IC VXL sẽ phát lệnh ON điều khiển đèn đóng rơle Q1(cấp nguồn B- cho rơle), rơle làm việc sẽ cấp nguồn cho cầu diode tạo ra nguồn B0 đưa vào bộ ổn áp nguồn chính để tạo ra nguồn B1 cấp nguồn cho khối quét dòng

*Mạch ổn áp tạo nguồn B1 làm việc theo nguyên lý ổn áp bù cũng có đầy đủ các tầng: tham chiếu, lấy mẫu, dò sai, khuếch đại dò sai và khuếch đại ổn áp (học sinh tự phân tích)

5.Các loại IC nguồn thông dụng:

                                         STR 30115.

                                         STR3115.

                                         STR30112.

                                         STR5631.

                                         STRs5241G (máy  MISHUBISHI  nguồn switching)

*Cấu trúc bên trong IC
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*Cấu trúc mạch ngoài IC
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R1định thiên, R2 phân áp tĩnh cho Q2 trong IC, phân áp động là mạch KĐ dò sai trong IC. R3 phân dòng C3 lọc nguồn cho chân 2, chân 1 nối mass, chân 5 bỏ


IC STR 30115 có cấu trúc bên trong và thứ tự chân giống IC STR 30110, STR30112


IC STR 3115, STR 5631 có cấu trúc bên trong giống các IC trên nhưng thứ tự chân như sau :

[image: image297.wmf]o

o

1

2

+5v

Q910

+

C917

4.7uF

Q909

R943

47k

R940

1k

R939

220

R941

270k

R942

10k


      Kiểm tra IC: có thể coi 3chân B, C, E của IC như 3 chân của TZT tiến hành phép đo thông thường. Nếu thấy khác quy luật thì IC đã hư.

       4. Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa.

       Khi bật máy để xác định nhanh nguồn có ổn áp hay không ta đo ngay vào 2 đầu của điện trở phân dòng, chính là đo B0 và B1, nguồn điện lưới là 100v thì B chưa ổn là 140v, điện áp ra là 115v thường ký hiệu là TP91.

    * Pan 1:điện áp ra bằng điện áp vào ( chập tiếp giáp CE.

     *Pan 2:Ura=80% điện áp định mức. Đặt tay vào phiến tản nhiệt đèn ổn áp mát lạnh,đặt tay vào trở phân dòng nóng rát và có mùi khét từ điện trở toả ra ( chứng tỏ đèn ổn áp chưa làm việc. Điện áp ra có được là do sụt áp trên điện trở rẽ dòng.Tiến hành kiểm tra :

         - Kiểm tra IC ổn áp nếu hỏng ( thayIC khác, nếu tốt kiểm tra mạch ngoài IC, thường hay đứt điện trở cầu chì đầu vào IC nguồn.

   * Pan3: Ura=0  và không có đèn báo nguồn.

Điều này chứng tỏ mất ngay từ nguồn tổng ( Kiểm tra ngay từ đầu vào như cầu chì trở cầu chì...

    *Pan4: Máy 0 chạy, không hình không tiếng có đèn báo nguồn. (hoặc không có đèn báo nguồn).

-Đo kiểm tra Ura= 0, kiểm tra B0 = 0 ( chứng tỏ rơle chưa hoạt động.

-Kiểm tra rơle:

            .Kiểm tra nguồn cấp cho le (có 12v ? ) 

            .Nếu chưa có kiểm tra đường cấp nguồn cho le.

-Nếu có ( kiểm tra đèn đóng le

            .Kiểm tra nguồn cấp cho đèn:

            .Nguồn cấp chân C là nguồn B+ của le.

            .Nguồn cấp chân B là lệnh đóng mở nguồn từ IC vỉ xử lý(5v).

  Nếu đã có đủ 2 điều kiện này thì khi máy hoạt động bình thường đo chân B có mức là 0,7v đo chân C có mức 0,2v. Khi rơle không hoạt động chân C sẽ có mức cao (12v). ( kiểm tra đèn đóng le ( kiểm tra rơle.

 Trong trường hợp mất lệnh đóng le ( tiếp tục kiểm tra IC vi xử lý.

-Thứ tự các bước kiểm tra IC vixửlý:

       . Kiểm tra nguồn cấp 5v chân Vcc và chân Reset. Nếu không có kiểm tra mạch cấp nguồn 5v.

      . Kiểm tra mạch dao động, XTAL...

      . Kiểm tra lệnh stanby.

      . Thay thử IC vi xử lý.

   * PAN5 : Có hình có tiếng bật về kênh không có tín hiệu, muỗi có những ngấn đen, bật về kênh có tín hiệu thì hình ảnh uốn éo .

     - Có gợn đen chứng tỏ tụ lọc nguồn khô, kém chất lượng.( thay tụ mới.

     - Hình ảnh uốn éo chứng tỏ tụ lọc nguồn cấp cho mạch tạo dao động dòng kém chất lượng ( thay tụ mới. Nếu thay tụ vẫn thế thay tụ lọc nguồn chân 2 IC nguồn( 10(/160v).

       Chú ý: Khi chết IC nguồn loại STR 5631 hoặc STR3115 có thể thay thế tương đương bằng IC STR30115 nhưng phải đảo lại các chân cho đúng.

Bài  2 . 2  Sửa chữa nguồn ổn áp swiching
(không cách ly)

2.2.1Sơ đồ khối.
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2.2.2 đặc điểm 


*Nguồn vào mắc nối tiếp với nguồn ra, đây là dạng máy một mass, chạm tay vào mạch máy sẽ bị giật. Do vậy khi sưả chữa nên sử dụng nguồn cách ly

*Cuộn L1 kết hợp với các phần tử trong mạch ổn áp có nhiệm vụ biến đổi điện áp DC ( AC (tần số cao) ( DC

*Cuộn L2 lấy tín hiệu cảm ứng cấp cho mạch tạo dao động và duy trì dao động 

*Cuộn L3 lấy tín hiệu cảm ứng sau đó nắn và lọc tạo ra nguồn B2 cấp nguồn cho IC VXL, IC nhớ, (IC công suất tiếng)

*Mạch khởi động Start thường là một cầu điện trở có trị số vài trăm K, tạo điện áp mồi ban đầu cho sò ngắt mở

*Tuỳ theo  đời máy có thể có hoặc không có xung FBT đưa về để qui định cho tần số nguồn sấp sỉ bằng tần số quét dòng.

*Vì nguồn vào mắc nối tiếp với nguồn ra do đó khi sò ngắt mở bị chập tiếp giáp CE điện áp ra rất lớn gây quá tải và có thể làm hỏng tầng công suất dòng: như đèn công suất dòng, FBT, thậm chí là đèn hình, do đó ở đầu ra thường có diode bảo vệ kí hiệu R2M. Diode này có đặc điểm là khi điện áp ra mạch ổn áp ( 140V thì diode không dẫn điện. Khi Ura lớn hơn 140V thì nó sẽ bị đánh chập tiếp giáp AK (  Ura = 0 ( bảo vệ được tấng công suất dòng

2.2.3 Nguyên lý làm việc

Nguồn ngắt mở có thể xem như là nguồn ổn áp bù cải tiến: thay vì đưa thẳng nguồn B0 vào chân C đèn ổn áp thì bây giờ nó được đưa qua cuộn L1 của biến áp xung với mục đích biến đổi điện áp DC ( AC dưới dạng xung vuông có tần số cao. Tín hiệu cảm ứng trên cuộn L2 kết hợp với R, C hoặc TZT sẽ tạo ra tín hiệu dao động nguồn có dạng xung vuông với tần số sấp sỉ bằng tần số dòng đưa vào điều khiển sò ngắt mở. Như vậy cứ mỗi khi xuất hiện bán chu kỳ dương sò dẫn, bán chu kỳ âm sò tắt. Do đó loại nguồn này không có điện trở phân dòng.

áp sửa sai lấy ra từ mạch KĐ dò sai, tham chiếu, lấy mẫu có nhiệm vụ ổn định điện áp ra bằng cách thay đổi độ rộng của xung ngắt mở trong mỗi chu kỳ không đổi (xem đồ thị) 
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Như vậy áp sửa sai quyết định thời gian tắt của sò SWICHING khi điện áp vào hoặc tải thay đổi, còn xung FBT quyết định thời điểm mở của sò SWICHING

Điện áp ra DC là trị số trung bìnhcủa dòng phóng nạp trên tụ C2.

Kết luận: đối với loại nguồn này khi bật máy lên nguồn B1, B2, phải có ngay. Còn khối quét dòng có làm việc hay không phụ thuộc vào lệnh mở nguồn từ VXL tác động vào SW đóng mở nguồn cấp B1 cho tầng công suất dòng hoặc tác động vào SW đóng mở nguồn cấp B3 cho mạch tạo dao động dòng

Bài tập về nhà: phân tích và chỉ ra các tầng cơ bản của khối nguồn máy DEWOO model 1649; máy SONY KV1484.

2.2..4 Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa

 
PAN 1: không hình không tiếng và không có đèn báo nguồn ( có thể xác định sơ bộ khối nguồn chưa hoạt động

-Bước 1: an toàn cho người, an toàn cho máy và thiết bị đo: đo điện áp trên tụ lọc nguồn đầu vào nếu có phải xả hết điện bằng cách nối với tải là đèn soi hoặc mỏ hàn sau đó do lại một lần nữa, chỉ khi nào tụ xả hết điện mới tiến hành đo kiểm tra các linh kiện trong khối nguồn.

Trong trường hợp không xả tụ mà tiến hành phép đo linh kiện ngay thì vô tình ta sẽ làm hỏng khung dây đồng hồ và đồng thời làm hỏng cả IC nguồn trong trường hợp IC nguồn vẫn còn sống mà chỉ hỏng những linh kiện khác 
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IC nguồn dạng máy một mass thường có 5 chân giống như IC ổn áp dạng analog máy bãi. 

Ví dụ: máy daewoo sử dụng IC STR 50103

           máy SONY sử dụng IC STR 50115

           máy GOLSTAR sử dụng IC STR 50092

Đầu 5 cho ta biết IC sử dụng nguồn áp dải rộng

(tương ứng với mức ACtừ 90 đến 260V
), 3 số cuối cho ta biết mức điện áp ổn áp ở đầu ra 

   - Bước 2: đo kiểm tra IC đo ba chân giữa của IC tương đương với phép đo của một đèn ngược. Nếu thấy khác qui luật (nếu IC hư thường là bị chập các tiếp giáp ( thay IC). 

CHÚ ý: trước khi thay IC phải đo kiểm tra kỹ các linh kiện mạch ngoại vi của IC như điện trở, tụ điện, diode. Đặc biệt phải đo kiểm tra diode bảo vệ, thông thường khi điện áp nguồn ra tăng ( diode bảo vệ chết trước sau đó khi đầu ra ngắn mạch thì sẽ làm chết IC nguồn. Như vậy nếu không tháo diode bảo vệ ra thay IC nguồn mới vào lại chết tiếp. 

Để an toàn nên cắt tải và lắp tải giả bằng bóng đèn 60W/220Vchỉ khi nào điện áp ra bằng đúng định mức khi đó mới lắp diode bảo vệ và lắp tải của máy vào.


PAN 2: không hình, không tiếng, không đèn báo. Đo kiểm tra IC nguồn không chết 


*Trường hợp 1: kiểm tra diode bảo vệ chập. Trong trường hợp này không làm chết IC nguồn là vì mạch bảo vệ IC nguồn làm việc làm khoá tín hiệu dao động. do đó khi thay diode bảo vệ khác máy lại hoạt động bình thường. 

*Trường hợp 2: diode bảo vệ tốt, IC nguồn tốt nhưng không có áp ra (thông thường ở trường hợp này khi tắt máy diện áp vẫn tích tụ trên tụ lọc nguồn vì tải bị hở mạch do đó phải xả điện áp trên tụ trước khi đo 

- Để an toàn khi nguồn chưa chạy nên lắp tải giảvà nhấc diode bảo vệ ra 

- Kiểm tra kỹ các linh kiện trong mạch dao động như : R, C, diode nếu nghi ngờ có thể thay thử linh kiện mới

- Nếu vẫn không chạy kiểm tra mạch dao động thường thường các điện trở mồi hay bị tăng trị số

- Nếu vẫn không chạy thay thử IC nguồn

- Nếu vẫn không chạy thay thử biến áp xung. 

Bài 2.3: sửa chữa bộ nguồn swiching blocking

có cách ly
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2.3.1Sơ đồ khối
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2.3.2Đặc điểm.


*Các nguồn điện áp ra B1, B2, B3 hoàn toàn cách ly với nguồn vào. Đây là dạng máy 2 mass, do đó trong quá trình sửa chữa chạm tay vào masss cold không bị giật


*Điểm khác biệt nữa là sò Switching có chân E nối mass qua trở cầu chì, lấy một phần tín hiệu hồi tiếp đưa về mạch bảo vệ quá tải.


*Mạch tham chiếu lấy mẫu được lấy bên thứ cấp sau đó ghép quang về mạch so sánh để ổn định điện áp ra


*Có mạch bảo vệ quá áp, quá nhiệt... để cắt tín hiệu dao động nguồn.
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*Nguồn tham chiếu thường được lấy từ IC có ký hiệu SEIO3, SE115, SE140...tuỳ theo nguồn cấp cho máy, có hình dáng như hình vẽ.


*áp lấy mẫu được lấy trực tiếp từ nguồn B2 hoặc B3.


*IC quang có nhiệm vụ phản ánh sự thay đổi của điện áp ra về mạch dao động để thay đổi lại độ rộng của xung ngắt mở.


III. Nguyên lý làm việc khối nguồn trong ti vi màu trung quốc đời 6483.
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Mạch nguồn thuộc loại ngắt mở (Switching Power) có mass cách ly với thứ cấp , việc cách ly được thực hiện nhờ OPTO N501 và biến áp Switching T511.

*Tác dụng linh kiện:

+ T511: biến áp ngắt mở (Switching tranformer).

+ V513:Transistor ngắt mở (Switching transistor), có mã hiệu là 2SD1710.

+ V512: Transistor đệm (Driver transistor), có mã hiệu là 2SC3078.

+ V511: Transistor thay đổi phân cực cho V512, có mã hiệu là 2SA1013.

+ N501 (OPT0): Khống chế hoạt động mạch nguồn sơ cấp.

+ R526: Cấp dòng phân cực cho V512.

+ R520, R521, R522 mạch kích ban đầu (stater).

+ D514, D516, D517 xén mức xung kích cho cực B V513.

+ C515, C517: Dập xung kích vào cực B transistor V512, V513.

*Nguyên lý hoạt động:

Khi mới cắm điện AC cho máy, mạch nguồn Switching sẽ bắt đầu hoạt động, cơ chế oạt động của mạch như sau: Điện áp đến mạch kích bao gồm các điện trở R520, R521, R522, R526 và C515 khiến V513 dẫn, dòng điện trên cuộn (3)-(6) của biến áp xung  biến đổi theo sự nạp của tụ C515, khi tụ nạp đầy làm V512 khóa, V513 dẫn bão hòa, Năng lượng cuộn sơ cấp sẽ cảm ứng qua cuộn thứ cấp (1)-(2) tạo xung kích ban đầu co V513, Transistor V513 ngắt mở liên tục, quá trình hoạt động của mạch nguồn bắt đầu.

*Nguyên ý ổn áp: Được thực hiện bởi transsistor V553 kết hợp cùng với OPTO N501, khi điện áp 110vol ngõ ra thay đổi , áp phân cực cho V553 thay đổi dẫn tới áp phân cực N501 thay đổi, độ dẫn điện của V511 thay đổi khống chế thời gian ngắt mở của V512, V513.

Bộ nguồn tạo ra các mức điện áp:


+Nguồn cấp trước +5vol cấp cho vi xử lý.


+Nguồn 110vol cấp cho tầng H.out.

+Nguồn 20vol cấp cho công suất âm thanh.

+Nguồn 180vol cấp cho mạch khuyếch đại công suất sắc.

+Nguồn +25vol cấp cho khối công suất mành.

+Nguồn +12vol cấp cho Tuner

+Nguồn +5vol cấp cho khối trung tần.

IV. Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa.

Thứ tự các bước giống như loại nguồn máy một mass. Các IC nguồn thường được sử dụng là STR-54041, các máy đời mới thường sử dụng loại IC STR 6303 hoặc STR6307.
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*Sơ đồ chân IC STR 54041 :

· Chân (1): Lấy nguồn âm phân cực cho phần tử ngắt mở.

· Chân (2): Nhận xung kích mồi và duy trì dao động.

· Chân (3): Nối với biến áp xung.

· Chân (4): Nối với mass sơ cấp biến áp xung.

· Chân (5): Lấy điện áp hồi tiếp điều khiển ổn áp.

*Sơ đồ chân IC STR-R6307:

- Chân (1), (2), (3): POWER TR.
- Chân (4), (5): DRIVER CONTROL.
- Chân (6): CURRENNT DETECTOR BASE.
- Chân (7): CURRENNT DETECTOR GND.
- Chân (8): DRIVER BASE.

- Chân (9): PHOTO COUPLER (-).
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Cách kiểm tra SFE ví dụ loại SFE140 đặt đồng hồ thang đo nội trở, que dương vào 3, que âm vào 2 kim đồng hồ lên nhiều. Các chiều đo khác  kim đồng hồ 0 lên hoặc lên rất ít

Hoặc cho nguồn 140v vào chân 1, nguồn âm vào chân 3 thì chân 2 có 6v là chứng tỏ IC tốt. 
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*Tất cả các các mạch bảo vệ, tạo dao động, khuếch đại so sánh khuếch đại ổn áp đều được nhốt trong IC, tuy nhiên ta có thể xác định sơ bộ được  vì thông thường IC hay chết ở dạng chập các tiếp giáp cuả sò switching do đó chỉ cần đo 3 chân 1, 2, 3 của IC. Trong một số trường hợp sò switching không chết mà chết ở các mạch phụ trong IC khi đó ta phải thay thử IC nguồn mới xác định được.


- Nếu thay IC vẫn chưa chạy kiểm tra xem tải có bị chập hay không

 
- Kiểm tra các điện trở mạch start xem có bị tăng trị số hay không.


*Khi gặp hiện tượng nguồn ra tăng quá cao hoặc giảm quá thấp kiểm tra mạch dò sai tham chiếu bênphía thứ cấp hoặc opto.


*Chú ý khi bộ nguồn chưa hoạt dộng để an toàn ta nên dùng tải giả, chỉ khi nào điện áp ra đã chuẩn lúc đó  mới lắp tải của máy vào.


*Một số máy ở đầu ra B+115v có lắp diode bảo vệ M2R khi diode này bị chập mạch bảo vệ trong IC nguồn hoạt động sẽ khoá dao động nguồn. Thay diode khác máy lại hoạt động bình thường.


*Trong một số trường hợp sau khi thay IC nguồn lại chết ta cần phải kiểm tra kỹ các linh kiện mạch ngoài IC như điện trở tụ điện diode đặc biệt là các tụ hoá hay bị khô.

bài 2.4:  Sửa chữa khối vi xử lý.


 4.1 Mục tiêu bài học.



- Biết cách nhận dạng, phân biệt vị trí khối vixửlý.



- Hiểu rõ được nguyên lý hoạt động.



- Biết cách đo, kiểm tra,xác định hỏng hóc, thay thế.



- Rèn luyện kỹ năng tư duy, phân tích.



- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

4.2Nội dung bài học.

4.2.1.Sơ đồ khối.
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4.2.2.Kết cấu: Hầu hết các loại máy màu đều sở dụng thiết bị điều khiển tự động hoặc bán tự động. Trên mặt máy có các phím lệnh thay thế cho các công tắc chuyển mạch cơ khí, chiết áp điều chỉnh. Và để tiện lợi hơn người ta còn sử dụng thiết bị điều khiển từ xa cũng có các chức năng tương tự như trên mặt máy.

Bộ phận cơ bản của hệ thống điều khiển là IC vi xử lý, ký hiệu là CPU. Mỗi khi có các lệnh tác dụng ở đầu vào thì IC sẽ tạo ra các quy trình điều hành đã được mã hoá từ trước và đưa ra dưới dạng analog hoặc digital.

Bên cạnh IC vi xử lý là IC nhớ để ghi lại các trạng thái nhất định của máy khi đang xem một kênh sóng nào đó.

Đối với các máy vừa hiện thị bằng vạch màu vừa hiện thị bằng số thì còn có thêm IC chuyển đổi D/A.

4.2.3.Cách nhận dạng:

IC vi xử lý thường nằm ở phía sát mặt máy, đầu vào liên hệ với chệ thống phím lệnh, thường có 42 chân, bên cạnh IC là những cầu điện trở hoặc cầu tụ và bao giờ cũng có thạch anh dao động loại 2 chân hoặc 3 chân...

4.2.4Phương pháp đo kiểm tra.

*Kiểm tra sửa chữa thiết bị điều khiển từ xa.

THực chất nó là một máy phát FM tần số thấp. Các lệch trước khi phát đi sẽ đựơc điều chế với sóng mang có tần số 455KHz do một thạch anh tạo ra và được điều chế theo phương pháp điều tần. Sóng điều tần phát ra sẽ được thu vào mắt nhận của máy thu. Tín hiệu này sẽ được khuếch đại rồi tách sóng để loại bỏ thành phần sóng mang tái tạo lại các lệnh ban đầu rồi đưa vào IC vi xử lý cho ra các lệnh tương ứng.

Phương pháp kiểm tra:

+Nếu điều khiển từ xa tốt thì khi đo vào chân diode phát tia hồng ngoại mỗi lần bấm 1 phím lệnh kim đồng hồ sẽ thay đổi mức vol (Đồng hồ để thang đo 2,5vDC hoặc 10vDC). Nếu đo bằng máy hiện sóng thì mỗi lần bấm phím lệnh sẽ có các xung băm xuất hiện. Nếu không thấy các biểu hiện trên tiến hành đo kiểm tra ĐKTX:

- Kiểm tra nguồn cấp. Các chân gài pin hay bị ôxy hoá, tiếp xúc kém.

- Kiểm tra thạch anh dao động, tzt, diode phát tia hồng ngoại.
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- Kiểm tra mạch in (hay bị đứt ngậm)

- Kiểm tra IC (các chân hay bị long do đánh rơi)...

+Nếu ĐKTX đã tốt, tiến hành kiểm tra mắt nhận:

- Kiểm tra nguồn cấp 5v.

- Kiểm tra chân tín hiệu ra thường có mức 4,8v. Nếu IC 

xử lý tín hiệu còn tốt thì khi đo chân IR mỗi lần bấm một phím lệnh

trên đktx mức vol ở chân này phải thay đổi. Nếu mức vol o đổi( thay mắt nhận. Nếu mức vol có thay đổi mà không có các lệch ra( Hỏng chức năng xử lý tín hiệu đktx trong ic vi xử lý.

*Điều kiện cần và đủ để IC vi xử lý hoạt động.

+Phải có nguồn cấp trước 5v cấp cho chân Vcc và chân Reset. Chân cấp nguồn thường nằm ở chân bìa, chân Reset thường có tụ lọc nguồn.

+Thạch anh dao động và mạch dao động phải làm việc.

Khi đã có đủ các điều kiện trên mà IC vi xử lý vẫn chưa hoạt động phải kiểm tra hệ thống phím lệnh xem có bị chạm chập hay không. Chỉ cần một trong các phím lệnh bị dò hay bị chập cũng sẽ làm khoá tất cả các lệnh khác . Nếu một trong các đường lệnh tác động vào IC vi xử lý bị dò hoặc chập sang các đường lệnh khác hoặc xuống mass cũng vậy.

- Cách kiểm tra các phím lệnh:

Cách 1: Kiểm tra nguội:khi chưa nhấn phím ,nội trở phải bằng vô cùng.Khi nhấn phím nội trở bằng không.

Cách 2: Kiểm tra nóng: Khi đo vào hai chân phím lệnh một chân có mức thấp (bằng không), một chân có mức cao 
[image: image209.wmf]»

5v. Hai chân này nối với ngõ key in và key out của IC vi xử lý. Mỗi khi bấm một phím lệnh hai chân này đều phải thay đổi mức vol sau đó lại trở về trạng thái ban đầu. Nếu thấy khác quy luật trên có nghĩa là các đường lệnh này đang có vấn đề ( Tiến hành kiểm tra kỹ các đường lệnh này đặc biệt lưu ý các diode, tụ cá vàng rất hay bị dò.

*Kiểm tra các lệnh ra: Các lệnh ra có ba dạng:

-Dạng thứ nhất(digital) lệnh ra ở mức cao hoặc mức thấp ví dụ như các lệnh mut, AV, power, sw band. Tuỳ theo kết cấu của từng loại máy các lệnh ra có thể đang từ mức thấp chuyển lên mức cao hoặc ngược lại.

-Dạng thứ hai (analog): Các lệnh ra biến đổi liên tục từ mức thấp lên mức cao hoặc ngược lại. Ví dụ như các lệnh volum, lệnh dò varicap, lệnh bright, contras, color.... Mức vol từ o đến 5v hoặc ngược lại.

- Dạng thứ ba (sync): Các lệnh ra dưới dạng xung băm. Do đó đối với dạng này khi đo phải sử dụng máy osilocope. Mỗi lần bấm một phím lệnh các chân này  sẽ xuất hiện các xung băm. Các lệnh được phân biệt bởi số lượng xung, độ rộng của xung.

*Trường hợp mất hiện thị: Tiến hành kiểm tra xung dòng xung mành đưa về IC vixử lý.  Hai xung này được khuếch đại qua hai TZT trước khi đưa về IC vi xử lý. Thông thường TZT khuếch đại xung dòng hay bị chết.

5. Phân tích sơ đồ nguyên lý mạch vi xử lý ti vi màu Trung Quốc đời 6483:


* Đo điểm test tại các TP51
[image: image210.wmf]¸

TP54


Test point 51:


Test point 52:


Test point 53:


Test point 54:

học trình iii:  Sửa chữa khối  tạo xung quét

Bài  3.1:   sửa chữa khối quét dòng

I.Mục tiêu bài học.


- Biết nhận dạng nhanh chóng vị trí khối quét dòng.


- Hiểu rõ được nguyên lý làm việc (củng cố phần lý thuyết đã học)


- Biết cách đo kiểm tra, xác định hỏng hóc, phân vùng cô lập.


- Rèn luyện kỹ năng tư duy phân tích.


- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

II.Nội dung bài học


1.Sơ đồ khối


2. Nhiệm vụ

- Tạo ra tín hiệu dao động quét dòng có dạng xung vuông có tần số xấp sỉ bằng tần số quét dòng của đài phát, cung cấp cho tầng đệm tầng công suất nâng cao biên độ cho đủ lớn để đưa vào điều khiển cuộn lái dòng quét cho dòng tia điện tử lần lượt từ trái sang phải. 

- Tầng công suất còn kết hợp với biến áp dòng để tạo ra các cấp điện áp cung cấp cho đèn hình và các mạch điện trong máy.

3. Phương pháp nhận dạng


- Tầng công suất sẽ nằm cạnh FBT và có lá toả nhiệt. 


- Từ B của sò dòng sẽ tìm được biến áp đệm.


- Từ cuộn sơ biến áp đệm sẽ tìm được đèn đệm.


- Từ B đèn đệm sẽ tìm được IC dao động dòng, có thể xác định nhanh IC dao động dòng bằng cách căn cứ vào thạch anh dao động có hình vuông và thường có màu xanh, vàng hoặc trắng.

4.Các dạng mạch điện khối quét dòng


-Dạng 1




Đặc điểm của dạng này là tầng dao động liên lạc trực tiếp với biến áp đệm qua điện trở hạn chế R1, R2 để hạn chế xung nhọn, dạng này thường áp dụng cho máy một mass, nguồn cấp cho tầng đệm và tầng công suất lấy từ TP91.


-Dạng 2


Đặc điểm của dạng này là tầng dao động và tầng đệm ghép tín hiệu qua tụ C1 do đó chân B đèn đệm  chỉ có thành phần xoay chiều. 


-Dạng 3


Dạng này áp dụng cho máy 2 mass (ví dụ máy NEC, PANASONIC nội địa ). Đặc điểm của dạng này là có thêm một biến áp cách ly ghép giữa mối lạnh và mối nóng.


-Dạng 4





Dạng này cũng áp dụng cho máy 2 mass chỉ khác dạng 3 ở chỗ 
biến áp đệm đóng vai trò luôn biến áp cách ly do vậy nguồn cấp cho tầng đệm phải là nguồn ở mối nguội (nguồn này lấy từ biến áp cấp trước có mức từ 12v đến 24v ví dụ như máy MISHUBISHI nội địa).


5. Phân tích sơ đồ nguyên lý khối quét dòng trong máy trung quốc đời 6483



6. Đo điểm test tại các điểm:


Test point 21:


Tesst point 22:

II. Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa:

*PAN 1 : Khối quét dòng không làm việc : Hiện tượng  ( không hình, không tiếng, màn tối đen, có đèn báo nguồn

Bước 1 : kiểm tra tầng công suất dòng .

· Kiểm tra đèn công suất dòng.

· Kiểm tra B+ 

              Chú ý : máy 1 mass, 2 mass ( kẹp que đo cho đúng mass

             - kiểm tra tín hiệu dao động : AC ( 0,2 v 

 




       : DC kim giật ngược ( thang đo 2,5 ) 


Bước 2 : kiểm tra tầng đệm

- Kiểm tra biến áp đệm : thông mạch, chạm chập sơ thứ cấp.

- Kiểm tra đèn đệm.

- Kiểm tra nguồn cấp cho đèn đệm, khi đo hai đầu điện trở tải R3 phải có chênh lệch điện áp, nếu mức vol như nhau ( đèn đệm chưa làm việc, tiếp tục:

- Kiểm tra tín hiệu dao động dòng : đo chân B đèn đệm phải có biên độ AC hoặc phải có biên độ DC (0,7 v). nếu kiểm tra về đầu ra của IC dao động vẫn không có ( kiểm tra IC dao động.

- Kiểm tra B+ cấp trước cho IC dao động (thường có mức nguồn từ 6
[image: image211.wmf]¸

12v ).Chân này có đặc điểm có 2 đường hoà áp giữa nguồn cấp  trước và nguồn cấp sau từ FBT đưa về.  Hai nguồn này được cách ly với nhau bằng diode, nguồn cấp sau thường có biên độ lớn hơn nguồn cấp trước. 

- Nếu đã có nguồn cấp B+ ( thay thử IC dao động.

*PAN 2 : Thay công suất dòng một lúc lại chết.

- Kiểm tra B+ xem có cao hay không 

    
- Kiểm tra tín hiệu xem có sai dao động không

- Hở tải jắck lái nếu không chết ( chập cuộn lái dòng.

- Kiểm tra mạch nhụt cao áp như diode nhụt, tụ nhụt DAMPINGxem có bị dò hay không. Ví dụ như máy SONY suất hay bị hư tụ nhụt damping mắc từ C đèn suất dòng xuống mass có trị số 471p hoặc 681p điện áp chịu đựng từ 1,6 KV đến 2KV

PAN 3 : Hình bị méo gối ví dụ như máy SONY 21 hay bị hiện tượng này.

- Kiểm tra mạch néo gối, mạch này bao gồm 1IC opam (8) chân và một đèn công suất nhỏ lấy tín hiệu dòng và tín hiệu mành đưa vào để sửa méo, các linh kiện này hay bị move chân .

- ở những máy SONY đời cao phải mở SERVICE để cân chỉnh lai trên thiết bị nđiều khiển từ xa.

- Đối với máy DEWOO khi bị hiện tượng méo gối thường kèm theo làm chết IC nguồn ( nguyên nhân do chập cuộn lái dòng ( tín hiệu xung dòng đưa về nguồn bị sai lệch ( áp ra dâng cao ( làm chết diode bảo vệ  tầng công suất dòng ( đầu ra ngắn mạch sẽ làm chết IC nguồn bảo vệ an toàn cho máy  

* PAN 4 : Hình đổ chéo sọc dưa


Hiện tượng này chứng tỏ khối quét dòng đang mất đồng bộ thường mất Tín hiệu đồng bộ dòng của đài phát.

Tiến hành kiểm tra tin hiệu hình tổng hợp từ đầu ra IC chuyển mạch tới đầu vào khối tách xung đồng bộ trong IC dao động.

Nếu đã có tín hiệu kiểm tra nguồn cấp sau cho mạch tách xung và mạch so pha.

Nếu đã có nguồn ( thay thử IC dao động. 

* PAN 5 : Trôi theo chiều ngang.


Đây cũng là hiện tượng mất đồng bộ nhưng nguyên nhân gây ra thường là do mất xung FBT đưa về mạch so pha 

· Kiểm tra Sync FBT . Nếu đã có xung ( thay thử IC dao động. 

    Chú ý : An toàn:

· Sử dụng nguồn cách ly

· Khi đó kết hợp nghe , nhìn , tay sờ lá tản nhiệt để kiểm tra nhiệt độ của đèn công suất dòng.

Mánitor:

HV. Regulator: ổn áp cao áp
Tấn số quét dòng thay đổi từ  20Khz-:- 80Khz
Tấn số quét mành thay đổi từ  50Hz-:- 120Hz
Bài 3.2 : Sửa chữa khối quét mành

I.Mục tiêu.

          - Biết phân biệt , nhận dạng vị trí khối quét mành .


- Hiểu và nắm chắc được nguyên lý làm việc .


- Biết phương pháp đo kiểm tra sửa chữa , thay thế 

II.Néi dung.

    1Sơ đồ khối .


    2. Sơ đồ nguyên lý.


3. Kết cấu mạch điện .

3.1: Tầng tạo dao động mành

    - Có tầng Sync sep ( nằm chung với mạch H.osc thuộc IC dao động. Có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu quét mành có f = 50 ( 60 ) Hz ( điều khiển V.yoke

   - Thời kỳ đầu có V.hold . ( nằm phía mặt máy ( người sử dụng )

   - Thời kỳ sau không có V.hold ( cạnh IC có X.tal. (500 đến 503)

tần số được cố định bởi mạch chia tần trong IC việc tạo ra tín hiệu 50 (60) Hz do lệch system từ vi sử lý  tác động  vào mạch chia tần. Nếu không có lệch từ VXL thì mạch chia tần được tác động bởi mạch nhận dạng tín hiệu.

   3.2 Tầng đệm – công suất 

     Được kết cấu chung trong một IC có dạng một hàng chân có gắn lá tản nhiệt. Thường có 7 chân  và nằm cạnh khối quét dòng.

  - Nhiệm vụ : Nâng cao biên độ đủ lớn cấp cho cuộn lái mành quét cho dòng tia điện tử theo chiều từ trên xuống dưới.

  - Đầu xuất ra có tụ xuất có trị số từ 470(F đến 1000(F có trở R1 khép kín mạch có trị số khoảng vài ( để giữ lại một phần tín hiệu quét mành đưa về mạch hồi tiếp

  - Trên mạch hồi tiếp thường bố trí V.size , V.Lin. 

4.2 Nguyên lý làm việc .

  - Tín hiệu dao động ra từ IC dao động ( đưa vào chân 4 (V.in) IC mành , đo bằng máy hiện sóng có dạng răng cưa. Đo bằng đồng hồ vạn năng phải có biên độ AC, DC từ 0,4 đến 1,2 v

 - Khi tầng công suất đã làm việc thì V.out =1/2 B+

 - Khi có tín hiệu đài phát phải có đồng bộ ( không bị trôi , chỉnh V.hold có tác dụng rõ rệt.

* Phân tích sơ đồ nguyên lý khối công suất mành trong ti vi màu Trung Quốc dời 6483:

Đo điểm test tại các điểm :


Test point 31:


Test point 32:

5. Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa.

  - PAN1: Chỉ có 1vệt sáng nằm ngang giữa màn hình.


Có thể xác định sơ bộ khối quét mành chưa làm việc. Nguyên tắc kiểm tra là kiểm tra ngược từ công suất trở về.


*Kiểm tra B+ cấp cho IC công suất mành phải có mức 24v. Có 2chân cấp nguồn cho IC công suất, quan sát mạch điện ta thấy 2 chân này này nằm ở 2 đầu của diode D1. Nếu không có ( Kiểm tra nguồn cấp lấy từ FBT( thường là hay đứt trở cầu chì. Chú ý khi đã đứt trở này thì thường là IC mành đã bị chập, có thể kiểm tra sơ bộ IC mành bằng cách đo nội trở chân cấp nguồn hoặc chân suất ra với chân mass, nếu nội trở xấp sỉ bằng không thì chứng tỏ IC mành đã bị chập.


*Nếu B+ đã có (tiếp tục kiểm tra chân xuất ra.khi máy chạy bình thường chân này phải có mức vol bằng 1/2 B+. Nếu khác nhiều có nghĩa là IC mành chưa hoạt động ( 


*Kiểm tra dao động mành, chân này thường có mức vol từ 0,4( 0,7v. Đo AC hoặc DC đều phải có biên độ. Có thể kiểm tra nhanh bằng cách lấy tay quệt nhẹ vào chân VIN của IC xuất mành nếu vệt sáng bung nhẹ ( phần công suất là tốt ( mất tín hiệu dao động.


*Kiểm tra IC dao động ( Kiểm tra nguồn cấp sau cho IC dao động. Nếu đã có nguồn ( Thay thử IC dao động.


Chú ý trong một số trường hợp mất dao động không phải do IC mà do mạch bảo vệ tia x làm việc. Ví dụ máy Panasonic nội địa khi màn ảnh quá sáng ( tín hiệu dao động mành sẽ bị cắt. Như vậy trong trường hợp này sẽ phải sửa pan chói trước.


- PAN 2: Hình bị tuyến tính ở phía trên kèm một số vệt kẻ trắng phía trên giống như tia quét ngược.


Thông thường trong trường hợp này hay bị khô tụ C3 (boostup) có trị số 100(F/50v. Riêng máy Mishubishi(nội địa) khi bị khô tụ này sẽ làm chết ngay IC công suất mành.


- PAN3: Hình bị tuyến tính phía dưới.


Thông thường trong trường hợp này thường hay bị khô các tụ trong mạch hồi tiếp. Phải nhổ ra ngoài máy đo kiểm tra sự phóng nạp hoặc thay thử. Nếu đã thay thử tụ mới rồi vẫn vậ y( Tiến hành thay thử IC c/s mành.


- PAN4: Hình bị trôi theo chiều dọc (máy JVC model 1480 hoặc 1490).


Đặc điểm của các máy này là chuyển hệ bằng công tắc cơ khí ở phía trước mặt máy. Do quá trình sử dụng lâu ngày các SW  này hay bị dính tiếp điểm làm sai các lệnh đưa về IC VXL(dẫn đến sai hệ ( làm trôi hình.


- PAN5: Hình bị co đều cả hai phía trên dưới (pan đặc trưng máy DEWOO model 1449 hoặc CW50 ). 


Kiểm tra các tụ hoá mạch công suất không việc gì. Nguyên nhân do khô tụ lọc ở mạch thay đổi kích thước mành từ IC dao động đưa ra mạch này.


- PAN6: Hình bị co đều cả hai phía trên dưới càng xem lâu càng co nhiều (pan đặc trưng máy Panasonic nội địa).


Đặc điểm của máy này là triết áp Vsize không nằm trên mạch hồi tiếp (từ mối nguội của cuộn lái mành về IC dao động). Chiết áp Vsize lấy nguồn từ B+ 190v như hình vẽ :



Do phải lấy nguồn từ nguồn áp cao do đó các điện trở R1, R2, R3 dễ bị tăng trị số ( điện áp hồi tiếp về Ic dao động yếu ( Biên độ tín hiệu ra yếu ( mành bị co dần lạị
.


*Chú ý: Đối với IC mành có 9 chân hoặc 12 chân thì ngoài 2 chân cấp nguồn 24v còn có chân cấp nguồn 9v cho tầng đệm, nếu mất nguồn chân này thì  trên màn hình cũng chỉ  còn một vệt sáng nằm ngang. (ví dụ như máy National 5 nút  hoặc máy NEC thái nội địa.)


*Đạc biệt: Máy Samsung Vina sử dụng IC TDA8356 có 2nguồn cấp khác nhau, 2đường tín hiệu vào và 2đường tín hiệu ra

Sơ đồ chân IC:


Hai tín hiệu vào có dạng sóng như hình vẽ

Chân xuất ra ở chân 7 bằng nguồn B1,chân 4 xuất ra gần bằng 0vol.

Đầu ra của IC này là hai tầng công suất có pha ngược nhau nên chúng được ghép trực tiếp với cuộn lái mành.

*Một số loại IC công suất mành phổ biến:



- AN 5521.



- AN5515.



- (PC 1488.



- LA7830.



- LA7835.



- LA7837.

Bài 3.3 Sửa chữa mạch ABL (Auto Brightnees Limite)

3.3.1Tác dụng của mạch ABL.

Do mức phân cực cho đèn hình màu rất lớn do đó khi có biên đổi bất thường xảy ra ở mạch chói ,chẳng hạn như mạch bị tự kích, tắt mở máy đột ngột tín hiệu của cảnh thay đổi đột ngột giữa mức sáng và mức tối...( biên độ tín hiệu chói thay đổi ( CRT dễ bị quá tải ( H out quá tải ( Chết tầng công suất dòng ( chết nguồn ( thậm chí có thể làm hỏng đèn hình.

Chính vì lý do đó người ta phải thiết kế mạch tự động hạn chế độ sáng.

3.3.2 Sơ đồ khối.


6.2.3 Nguyên lý làm việc.

Theo phương thức hồi tiếp âm dòng điện. Chân HV là mối nóng còn chân ABL là mối nguội của đường đại cao áp. (Xem lại phần lý thuyết đã học). Chân này thường có mức điện áp âm.

6.2.4 Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa.

Thông thường khi gặp pan có tiếng không có hình, màn ảnh tối đen thì việc đầu tiên là kiểm tra mạch ABL. Nhìn vào sơ đồ khối ta thấy điểm A sẽ có mức phân cực tĩnh một chiều nằm trong một giới hạn nào đó. Coi điểm A là chân B của một đèn ngược thì R1 đóng vai trò định thiên lấy nguồn cấp từ B+ 115v (đối với máy một mass) hoặc 190v (đối với máy hai mass), R2 đóng vai trò phân áp về nguồn âm là chân ABL. Như vậy mạch phải được thiết kế sao cho khi tín hiệu chói ở mức bình thường thì điểm A có mức phân cực tĩnh sao cho không gây ảnh hưởng gì tới mạch ABL. Hay nói một cách khác là mạch ABL không có tác dụng gì tới mạch bright, contrast.  

Chỉ khi nào tín hiệu chói thay đổi bất thường làm cho dòng tia trong đèn hình lớn (  mức hồi tiếp âm lớn ( chân ABL âm nhiều ( mức điện áp tại điểm A giảm ( mạch ABL hoạt động ( tác động vào mạch bright, contras ( hạn chế bớt dòng tia trong đèn hình.

Nhìn vào sơ đồ hãy phân tích linh kiện nào sẽ làm ảnh hưởng tới mạch ABL và dễ hư hỏng nhất ???

Chúng ta có thể thấy ngay được R1 dễ bị tăng trị số vì phải chịu sụt áp lớn (mức áp tại điểm A tuỳ theo từng hãng máy thường dao động từ âm vài vol tới trên một chục vol.) R1 có tri số khoảng vài trăm k
[image: image212.wmf]W

, khi bị tăng trị số có thể lên tới vài M( hoặc 
[image: image213.wmf]¥



 EMBED Equation.3  [image: image214.wmf]W

.

Linh kiện thứ hai dễ bị hư là tụ C1 do xung điện áp.

Như vậy một trong hai linh kiện trên bị hư đều dẫn đến (Điều gì ???) làm cho mức phân cực tại điểm A âm lên ( Mạch ABL hoạt động quá mức bình thường ( màn hình tối đen. 

6.2.5Một số dạng mạch mẫu.

a.D¹ng mạch bright , contras dùng VR.















b. Dạng mạch bright, contras dùng vixölý.

  - Hãy phân tích nguyên lý làm việc của hai mạch ABL máy dewoo và sony, nêu tác dụng linh kiện.???

  - Phân tích xem những linh kiện nào dễ hỏng hóc nhất trong mạch điện.???

  - Máy Deawoo có mắc thêm đèn Q206 có tác dụng gì ?. Khi đèn Q206 bị 

chập sẽ có hiện tượng như thế nào?

  - Hãy vẽ mạch ABL các máy hiện có. Ghi mức điện áp tại các điểm chốt. Ví dụ điểm A, đầu ra mạch ABL...

    Máy Dewoo.C-50 N (CW1469).


Máy SONY KV 1485 (KV 1487).


Khi nghi ngờ mạch ABL có thể kiểm tra nhanh bằng cách để đồng hồ thang đo DC thích hợp đặt vào chân ABL thay đổi triết áp G2 đột ngột (từ max ( min) thì phải có thay đổi mức vol. Sau đó lần lượt đặt vào chân bright, contras cũng phải thay đổi mức vol ( mạch ABL tốt ( Kiểm tra đường tín hiệu vào, ra hoặc thay thử IC Y/C. 

TRong một số trường hợp khi màn hình tối đen  thì nguyên nhân lại do mạch làm câm hình (V. mute) gây ra.Lệnh này có tác dụng làm êm dịu hình ảnh mỗi khi chuyển kênh. Hoặc cắt tín hiệu Tivi mỗi khi xem đầu Video hoặc đầu VCD. Lệnh mute còn có tác dụng cắt tín hiệu chói cùng với tín hiệu dao động mành khi có sự cố. Các máy suất thường có sơ đồ kèm theo ( tìm mạch này hoặc dò trên mạch máy để xác định nguyên nhân.

học trình v: Sửa chữa đường tín hiệu.

Bài 5.1: Sửa chữa mạch khuếch đại tín hiệu chói (Y).

I. Mục tiêu bài học.

- Biết cách nhận dạng mạch khuếch đại chói.

- Hiểu rõ nhiệm vụ chức năng, nguyên lý làm việc của mạch.

- Biết cách đo kiểm tra sửa chữa,xác định hỏng hóc.

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

II.Nội dung bài học.

5.1.1: Sơ đồ khối kết cấu.


5.1.2: Cách nhận dạng phân biệt mạch KĐ .Y.

- Đầu ra IC trung tần là tín hiệu tổng hợp.S au khi qua IC chuyển mạch tín hiệu chói mới được tách ra,chú ý quan sát cuộn dây trễ chói thường ký hiệu bằng chữ Delay và có ký hiệu như trên hình vẽ, đây chính là đường đi của tín hiệu chói. Trước và sau dây trễ có thể có một đến hai ba tầng khuếch đại đệm bằng transistor. Quan sát dây trễ chói có ký hiệu đầu nào thì đường đi của tín hiệu chói sẽ có tín hiệu đầu đó. 

- Đầu ra IC khuếch đại chói là tín hiệu Y mang cực tính âm được đưa tới mạch khuếch đại hình để trộn với tín hiệu sắc (loại đầu ra IC giải mã có 4 đường tín hiệu ra). Khi đo mức vol DC thì tín hiệu chói bao giờ cũng nhỏ hơn tín hiệu sắc từ 0,3 
[image: image215.wmf]¸

 0,7v là bình thường. Lưu ý đối với những máy đầu ra mạch giải mã chỉ có ba  đường tín hiệu ra thì không có tín hiệu Y ra nữa. (ví dụ máy Sony, Mishubishi...). Tín hiệu chói và sắc đã được trộn với nhau ngay trong IC ma trận. Do đó đầu ra lúc này là 3 tín hiệu màu R, G, B. Mức vol DC đối với dạng này thường ở mức từ 1,8 
[image: image216.wmf]¸

3v. Chỉ khi nào mất màu thì 3 tín hiệu này mới là tín hiệu chói (t/h đen trắng).

Như vậy để xác định nhanh ta chỉ cần đo vào jắck tín hiệu ra từ IC giải mã lên vỉ khuếch đại hình, so sánh tín hiệu chói và tín hiệu sắc là ta có thể cô lập phân vùng hỏng ở tầng trước hay tầng sau.

*Các mức hiệu chỉnh liên quan đến mạch khuếch đại chói.

- Mạch điều chỉnh các mức sáng tối, tương phản, gai mịn. Các máy thời kỳ đầu dùng VR. Các máy đời sau dùng IC vixửlý.

- Mạch ABL.

- Mạch BLK.

- Mạch Mute.V.

- Các tầng đệm trong IC.

- Lưới G2.

Tất cả đều gây ảnh hưởng tới tín hiệu chói.

5.1.3: Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa

Các pan mất tín hiệu chói:

*Màn ảnh tối đen chỉ còn hiện thị (đối với loại có 4 đường tín hiệu ra).

*Màn ảnh tối đen không có hiện thị (đối với loại chỉ có 3tín hiệu ra).

*Màn ảnh sáng trắng mịn không nhiễu không hình, có tiếng.

*Chỉ có tín hiệu sắc (có màu nhưng không có tín hiệu đen trắng).

Thứ tự các bước:

*Kiểm tra mạch mạch làm câm (V.mute).

*Kiểm tra mạch ABL. (Có riêng một bài ).

*Đo kiểm tra mạch điều chỉnh bright,contras.

*Kiểm tra đường tín hiệu vào, tín hiêụ ra của IC khuếch đại chói. Can nhiễu hoặc dùng đồng hồ vạn năng hoặc dùng máy hiện sóng là chính xác nhất. 

bài 4.2: Sửa chữa khối giải mã màu.

I. Mục tiêu bài học.

- Biết cách nhận dạng phân biệt khối giải mã màu.

- Nắm vững được kết cấu mạch điện. Củng cố lại nguyênlý làm việc.

- Biết cách đo kiểm tra phân vùng hỏng hóc.

- Rèn luyện tư duy, kỹ năng nghề nghiệp.

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

II. Nội dung bài học.

4.2.1Sơ đồ kết cấu.


4.2.2 Các ràng buộc liên quan đến mạch giải mã màu.

- Mạch color IF chính là mạch lọc giải để lấy ra tín hiệu sóng mang màu, tín hiệu đồng bộ màu.

- Dây trễ 1 dòng.

- THạch anh dao động 4.43MHz hoặc 3.58MHz.

- Xung dòng (FBT).

- Mức điều chỉnh tín hiệu màu.

- Tín hiệu chói.

4.2.3 Phương pháp đo kiểm tra sưả chữa.

Khi ghặp hiện tượng màu chập chờn,lúc có lúc mất hoặc mất màu hoặc sai màu ta phải tiến hành kiểm tra khối giải mã màu.

- Để xác định nhanh IC giải mã màu ta căn cứ vào thạch anh dao động 4.43 hoặc 3.58 có hình dáng (trực quan trên mạch máy thực tế ). Thạch anh này có số thứ tự bao nhiêu ví dụ X601 thì ta có thể suy ra các linh kiện trong mạch giải mã màu sẽ có số thứ tự mang đầu 60X , ví dụ R602, C603, L604...

- Kiểm tra tín hiệu vào bắt đầu từ bộ lọc giải (IF color ) gồm các linh kiện 

R, L, C.  Mạch này các linh kiện ít khi bị chết mà thường bị move nhất là các máy có vỉ lọc giải là vỉ riêng dựng đứng trong máy ví dụ JVC 1480, JVC 1490. Máy Dewoo, Golstat...Muốn có màu thì đầu ra mạch lọc giải tức là đầu vào IC giải mã  phải có tìn hiệu sóng mang màu.

- Kiểm tra thạch anh dao động 4.43MHz ; 3.58MHz hàn lại chân hoặc thay thử.

-Kiểm tra mạch lọc ACC (Automatic Color Control: tự động điều chỉnh màu) nếu chân này hở màu bị xước hoặc mất màu.

- Kiểm tra mạch lọc nhận dạng (Ident filter) nếu chân này có mức thấp cũng sẽ làm  mất  màu.

- Kiểm tra mạch lọc APC (Automatic Phase Control: tự động điều chỉnh pha). Chân này bị hở mạch hoặc chập mass sẽ mất màu.

- Đối với những máy chuyển hệ màu không tự động thì ta còn phải quan tâm đến lệnh Color System xem đã đặt về đúng hệ màu hay chưa.

- Vấn đề cuối cùng cần phải chú ý đó là lệnh Color (điều chỉnh mức tín hiệu màu). Đối với máy các lệnh dưới dạng analog thì khi chân này luôn có mức vol ( 0v thì cũng làm mất màu  .

-Cuối cùng khi các linh kiện và các chân mạch IC  ngoài đã kiểm ttra kỹ rồi mà vẫn mất màu ta phải thay thử IC giải mã.

bài 4.3: Sửa chữa mạch khuếch đại hình.

8.1 Các dạng mạch cơ bản.

*Dạng thứ nhất:


Đây là mạch khuếch đại hình máy Panasonic (National) nội địa.

- Q1, Q2, Q3 là 3 đèn khuếch đại công suất vừa làm nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu chói, sắc vừa làm nhiệm vụ trộn. Nguồn cấp chân C là 180v, chân B lấy nguồn từ IC matrix, chính là 3 tín hiệu sắc. Chân E là tín hiệu chói cũng từ IC matrix đưa tới.

- Q4, Q5, Q6 là 3 đèn khuếch đại tín hiệu chói . Chân B được định thiên bởi tín hiệu chói , chân C cấp nguồn 12v.

- VR1 đến VR4 là các triết áp cân bằng đen trắng (Củng cố lại lý thuyết: Tại sao lại phải thiết kế các VR này, nó có tác dụng gì ???) (Mức độ phát quang của các chấm phát xạ trên mặt đèn hình nếu lấy  R =100( thì G = 80 ( và B = 60 ((.

*Nhận xét: Ta thấy hầu như các mạch khuếch đại hình bao giờ cũng có ít nhất là hai jắck liên lạc để lấy tín hiệu và nguồn cấp từ main chính đưa lên vỉ khuếch đại hình.

.Jắck số một lấy tín hiệu từ IC giải mã gồm 3 tín hiệu sắc và 1 tín hiệu chói. 4 tín hiệu này bao giờ cũng nằm sát nhau. 2 chân còn lại là nguồn cấp cho mạch khuếch đại đệm và mạch cân bằng trắng, mức nguồn thường từ 9v đến 12v. Nhận biết jắck này ở vị trí nằm sát IC matrix.

.Jắck số hai thường có 3 chân lấy nguồn cấp từ FBT . Một chân cấp nguồn 180v cho đèn sắc, hai chân còn lại là nguồn cấp cho sợi đốt. Jắck này sẽ nằm ở gần FBT.

.Jắck số ba (tuỳ theo từng hãng máy có hoặc không có) là jắck lấy tín hiệu hiện thị có thể có hai hoạc ba màu cơ bản. Jắck này nằm gần IC vi xử lý.

*Nhận xét : ở trạng thái máy làm việc bình thường thì khi đo vào vỉ khuếch đại hình ta sẽ có các mức vol như sau:

-T ại 3 chân C của 3 đèn khuếch đại sắc thường có mức vol dao động trong khoảng từ 140v đến 170v tuỳ theo từng máy. Nói một cách khác là phải nhỏ hơn nguồn cấp cho 3 đèn sắc.

- 3 tín hiệu sắc thường có mức vol sấp xỉ như nhau và bao giờ cũng lớn hơn tín hiệu chói  ít nhất là 0.2v.

- Phải có áp xoay chiều cấp cho sợi đốt sấp xỉ 5v.

- Phải có áp cấp cho G2(300(500v.

- Phải có áp cấp cho lưới G3(1kv...

- Phải có nguồn cấp cho mạch cân bằng trắng (9(12v).

*Dạng thứ hai Daewoo

Dạng thứ ba: Máy samsung.


· Phân tích mạch khuyếch đại công suất sắc trong ti vi màu Trung Quốc dời 6483:





Đo điểm test tại các điểm :


Test point 91:


Test point 92:

Các pan thường gặp:

*Pan số 1: Dạng ba có điện trở R2 mắc theo kiểu hồi tiếp điện áp có trị số khoảng vài trăm k(. Như vậy khi đo chân B 3 đèn sắc sẽ có biên độ DC cao hơn khi đo ở đầu ra của IC ma trận. Khi điện trở R2 bị tăng trị số thì sẽ đẫn đến hiện tượmg gì?

*Pan số 2: Dạng thứ hai máy daewoo có chân BLK chân này  mạch ngoài có dạng:


Chân này dùng để xoá tín hiệu hiện thị. Trong trường hợp đèn Q1 bị dò hoặc bị chập tiếp giáp CE thì sẽ dẫn đến hiện tượng gì?

*Pan số 3: Khi move chân C của một trong ba đèn sắc thì sẽ dẫn đến hiện tượng gì?

*Pan số 4: Khi move chân điện trở cấp nguồn chân C của một trong ba đèn sắc thì sẽ có hiện tượng gì ?

*Pan số 5 : Pan đặc trưng máy Sony:

Pan thứ nhất: Hình ảnh tối hơn mắc bình thường. Tăng hết mức Bright,  contras vẫn tối.


Pan thứ hai: Hình ảnh sáng hơn mức bình thường, giảm hết mức bright, contras vẫn sáng (quan sát kỹ còn có cả tia quét ngược).

Ta cần phải chú ý hai điện trở R1 và R2 mặc dù chúng có trị số rất lớn nhưng không có nghĩa là chúng sẽ không bị tăng trị số hoặc chết. Hãy phân tích xem trong trường hợp một trong hai điện trở trên bị tăng trị số thì dẫn đến hiện tượng gì ? Đây là một trong những pan đặc trưng của máy Sony.

*Pan số 6 : (Pan đặc trưng máy Panasonic) : mất màu đỏ...??? (Khi đo mạch 

khuếch đại hình các linh kiện không có biểu hiện bị hư hỏng, các chế độ cấp nguồn, tín hiệu chói sắc đầy đủ...Thay đèn khuếch đại sắc màu đỏ lại có màu đỏ bình thường, mặc dù đo đèn cũ vẫn không có hiện tượng chạm chập. Như vậy do quá trình làm việc nhiều đèn không làm việc... (bị trai, lú...).

*Pan số 7 (Pan chung của tất cả các loạimáy): Khi bật máy lên có những quầng màu, màn ảnh tối hình ảnh mờ mờ ảo ảo để lâu thì màn ảnh sáng dần sáng dần, nét dần nét dần.

Nguyên nhân do đui đế của đèn hình quá trình hoạt động lâu ngày đã bị mất khả năng cách điện làm cho địên áp G3 bị dẫn điện qua đế nhựa xuống mass, sau đó đế này lại được sấy nóng bởi điện áp nung tim  cho tới khi đế hết dò điện thì máy lại hoạt động bình thường.

Biện pháp khắc phục: Thay đui đế mới đúng chủng loại.

*Pan số 8: Khi bật máy lên màn ảnh sáng rực rỡ thiên về một trong ba màu cơ bản (giả sử là màu đỏ ) kèm theo các tia quét ngược. Kiểm tra mạch khuếch đại hình không có vấn đề gì khi hút hở chân ka tốt màu đỏ của đèn hình thì lại có hình ảnh bình thường (tất nhiên là sẽ không có màu đỏ) .

Nguyên nhân: chập katốt màu đỏ với lưới G1 hoặc với sợi đốt.

Biện pháp khắc phục: Trường hợp chập với sợi đốt ta bỏ nguồn cấp cho sợi đốt lấy ở FBT sau đó quấn 3 vòng trên FBT cân chỉnh cho bằng mức điện áp chuẩn cấp cho sợi nung rồi cấp thẳng vào 2 chân nung tim của đèn hình.  
Bài 4.4: Sửa chữa khối trung tần.

I. Mục tiêu bài học.

- Biết cách nhận dạng vị trí khối trung tần.

- Hiểu rõ được kết cấu của mạch điện.

- Nắm vững nguyên lý làm việc.

- Biết cách đo kiểm tra, phân vùng hỏng hóc, cô lập để rút ra kết luận.

- Rèn luyện kỹ năng tư duy phân tích.

II. Nội dung bài học.

4.4.1Cách nhận dạng.

- Khối trung tần bao giờ cũng nằm sát ngay khối cao tần.

- Đầu vào được nhận biết bởi lọc saw.

- Bên cạnh IC trung tần bao giờ cũng có các thạch anh bẫy tiếng, bẫy hình, các hộp cộng hưởng VIDEO det, FM det, AFT det...

4.4.2 Kết cấu khối trung tần.




Nhận xét:

- Đầu vào khối trung tần là lọc saw đóng vai trò mạch cộng hưởng đầu vào.

- Đầu ra nhận biết bằng cách từ hệ thống thạch anh bẫy hình bẫy tiếng có điểm chung đi ngược lại.

- Đường tín hiệu tiếng và đường tín hiệu hình đều có thạch anh có kích thước hình  dáng giống nhau, nhưng có  thể phân biệt ở chỗ đường tín  hiệu  hình có cuộn 

dây mắc song song. Ngoài ra còn có thể phân biệt ở ký hiệu. Thạch anh triệt tiếng có ký hiệu WS 4.5 hoặc WS 6.5 hoặc WS 5.5 còn thạch anh cộng hưởng tiếng có ký hiệu SFE 4.5; SFE5.5; SFE 6.5.

- Cuộn tách sóng tiếng thường là các mạch cộng hưởng (FM Det). Tuy nhiên một số đời máy sử dụng thạch anh thì ký hiệu của loại thạch anh này là CDA4.5;  

CDA5.5 ; CDA6.5. Tuyệt đối không được ngoáy vào các cuộn AFT, VDet, FMDet.

- Đường tín hiệu hình sau khi đi qua IC chuyển mạch mới chia ra thành 3 đường: chói, màu, xung đồng bộ.

4.4.3 Các pan khối trung tần.

*Phân tích sơ bộ.

Nếu khối trung tần làm việc bình thường thì khi quan sát trên màn hình ở các kênh không có tín hiệu phải có tiếng sôi ở loa, có tín hiệu muỗi  đen trắng. Còn ở các kênh đang có đài phát phải có hình, có tiếng. Khi không có đài phát có thể kiểm tra bằng cách can nhiễu đầu vào IC trung tần, nếu IC tốt thì màn hình phải chớp sáng, loa có tiếng sét soạt. Hoặc làm động tác ấn phím chuyển kênh liên tục thì tín hiệu muỗi phải thay đổi.

*PAN 1: Không có nhiễu, không có tiếng, màn ảnh tối đen hoặc sáng mịn.

 - Xác định sơ bộ là khối trung tần chưa làm việc.

 - Để xác định chắc chắn có phải IC trung tần hay không ta phải kiểm tra IC chuyển mạch. Dùng đầu video hoặc đầu đĩa VCD để thử ở chế độ AV nếu vẫn có tín hiệu bình thường nghĩa là IC chuyển mạch tốt. Tiến hành kiểm tra khối trung tần.

 - Kiểm tra nguồn cấp cho IC trung tần. Mức nguồn thường từ 9v đến 12v lấy từ FBT.

 - Can nhiễu đầu ra IC trung tần,  nếu không chớp nhiễu ( kiểm tra đường tín hiệu từ đầu ra IC trung tần đến IC chuyển mạch.

 - Nếu có chớp nhiễu ( tiếp tục can nhiễu đầu vào IC trung tần.

 - Nếu không thấy gì ( thay thử IC  trung tần.

*PAN 2: Có nhiễu, có tiếng sôi không bắt được hình.

 - Kiểm tra nhanh bằng cách can nhiễu đầu vào IC trung tần nếu vẫn chớp nhiễu bình thường có thể kết luận ngay IC tốt. Không bắt được hình là do chưa có tín hiệu từ khối cao tần đưa sang ( Kiểm tra khối cao tần.

*PAN 3: Hình tiếng chập chờn lúc có lúc mất.

Trong trường hợp này thông thường là do move IC trung tần hoặc các linh kiện trong khối trung tần. Đặc biệt là các máy có khối trung trung tần là một vỉ riêng dựng đứng trong máy. Khi âm thanh dÓ quá lớn  làm cho các vỉ mạch các linh kiện bị rung động, mặt khác do các boad mạch hầu hết hàn bằng robot do đó không thể tránh các mối hàn chưa ngấu, chưa kỹ... 

 Ví dụ JVC1480, JVC1490, DEWOO1469, DEWOO1669, Golstar

*PAN 4: Có hình không tiếng .

Kiểm tra từ đầu ra tách sóng hình về khối trung tần tiếng, công suất tiếng. (Bắt đầu từ TP21)

*PAN 5: Có tiếng không có hình.

Kiểm tra đường tín hiệu hình từ đầu ra tách sóng hình (TP12) đến IC chuyển mạch, đến IC khuếch đại chói sắc...

Phan tich mach trung tan may Dewoo .

So do ;
Bài 4.5: Sửa chữa khối cao tần.

I. Mục tiêu bài học.



- Biết nhận dạng, phân biệt khối cao tần



- Hiểu rõ được nguyên lý làm việc.



- Biết cách đo kiểm tra sửa chữa và thay thế tương đương.



- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

II. Nội dung bài học.

4.5.1Sơ đồ khối.


Thứ tự các chân bên ngoài khối cao tần:


Hầu hết các hãng máy đều có thứ tự chân như trên kể cả máy nội địa cũng như máy xuất. Các máy thế hệ mới (kỹ thuật số) ngoài các chân cấp nguồn chính còn có các chân data, clock...

4.5.2 Phương pháp đo kiểm tra sửa chữa.

*Điều kiện cần và đủ để khối cao tần làm việc là:

- Chân BM là chân cấp nguồn chung cho cả khối phải có mức vol từ 9v đến 12v(riêng một số đời máy sony có mức nguồn 5v).

- Chân AFT có mức vol khoảng từ 3 đến 6v từ IC trung tần đưa về. Chân này không  gây ảnh hưởng lớn đến chế độ làm việc của khối RF.

- Chân AGC (điều chỉnh độ lợi )có mức vol từ 4 đến 7v cũng từ IC trung tần 

đưa về. Nếu mất áp ở chân này cũng mất hình (vì mức AGC dùng để định thiên cho tầng KĐ tín hiệu RF ở đầu vào khối cao tần.

- Các chân BL, BH, BU là chân cấp nguồn cho từng dải. Khi dò bắt ở dải nào thì chân tương ứng ở dải đó được cấp nguồn. Mức nguồn ở các chân này tương thích với mức nguồn cấp ở chân BM.

- Chân BT có mức nguồn nằm trong khoảng từ 0 đến 32v, ứng với mỗi đài phát sẽ có một mức vol tương ứng. Ví dụ kênh 8 VHF đài Nam định có mức vol (9v, kênh 37 UHF đài Nam định có mức vol ( 12v...

*Một số pan khối RF.

PAN 1: Mỗi lần xem lại phải dò lại hoặc có khi xem được một lúc lại mất hình(gọi là hiện tượng di tần). Đây là pan đặc trưng của máy JVC model C1480 hoặc C1490.

Đo các chân  đã có đủ các điều kiện cần thiết. Nguyên nhân do khô tụ lọc mạch biến đổi varicap. Mạch này nằm trên vỉ select: Tụ CO16, C017 (chú ý thay đúng trị số).


PAN2: Chỉ xem được kênh VHF không xem được kênh UHF hoặc ngược lại (trường hợp đầu thường hay xảy ra đối với các hộp kênh máy Hàn quốc ví dụ như Daewoo, Golstar, Samsung...)
Trong trường hợp này các điều kiện cần và đủ đã có, nguyên nhân là do các mạch cộng hưởng, mạch dao động trong khối cao tần ở dải VHF hoặc UHF  bị sai lệch nhiều. Cụ thể là do các tụ varicap bị dò. Biện pháp khắc phục là nếu có sơ đồ như máy SONY thì tìm và xác định xem  tụ nào để thay thế hoặc thay thế cả khối RF.

PAN3: Có muỗi có tiếng sôi, không dò bắt được bất cứ một kênh nào.


Khi đo kiểm tra các chân hộp kênh thấy chân BT luôn  luôn bằng không khi chuyển kênh cũng như khi dò  kênh.

Ví dụ mạch biến đổi varicap máy Panasonic, National nội địa loại có chỉnh trôi. Ta phải kiểm tra ngược từ chân BT của khối kênh về mạch biến đổi varicap. Các nguyên nhân có thể xảy ra:

- Mất nguồn cấp cho mạch varicap. Đối với máy một mass nguồn này lấy ở B+115v, đối với máy hai mass lấy ở nguồn 190v qua cầu phân áp bằng điện trở công suất gồm từ một tới vài ba điện trở sau đó được ổn áp bằng diode zener xuống 32v. (Chú ý ở máy này diode zenhe nằm ở trong IC chuyển dải). Các điện trở có thể bị tăng trị số, diode zener có thể bị chập...

- Các transistor có thể bị dò, chạm chập...

- Các tụ hoá bị khô, các tụ chấm cũng có thể bị dò, chập...

- Mất lệch từ vixử lý.

- Nếu tất cả các điều kiện trên đã đủ mà vẫn mất nguồn vào khối kênh??? Hút hở chân BT đo chân ra mạch varicap có áp thì chứng tỏ ??? chập bên trong khối kênh (thông thường là chập các tụ biến đổi varicap). Nếu có sơ đồ có thể tìm và thay thế các tụ này, nếu không được thay hộp kênh tương đương.

PAN 4: Chỉ xem được một kênh hoặc VHF hoặc UHF hoặc không xem được bất kỳ một kênh nào.

Việc đầu tiên vẫn phải kiểm tra điều kiện cần và đủ của khối RF.

*Trường hợp 1: Mất nguồn cấp cho từng dải.

Tiến hành đo kiểm tra mạch cấp nguồn cho từng dải.  Mạch này có 3dạng cơ bản:

-Dạng thứ nhất: Mạch chuyển dải sử dụng đènTZT.


Chú ý: Các đèn TZT số có các điện trở mắc bên trong ở các cực B và E tuỳ theo từng loai nội trở có thể từ 15k đến 68k do đó khi đo kiểm tra đèn đồng hồ phải để ở thang đo (1k nếu không sẽ dễ ngộ nhận đèn bị hỏng, bị đứt tiếp giáp.

- Dạng thứ hai: Mạch chuyển dải sử dụng IC.


Điều kiện để IC dải làm việc bình thường:


- Phải có đủ hai chân cấp nguồn B1 và B2.


- Có lệnh cấp từ IC vixửlý.

Nguyên lý hoạt động như sau:

	chân vào 3
	các chân ic
	chân vào 4
	chân ra 1
	chân ra 2
	chân ra 7

	l
	trạng thái
	h
	9v
	0v
	0v

	h
	trạng thái
	l
	0v
	9v
	0v

	l
	trạng thái
	h
	0v
	0v
	9v


Mất một trong hai nguồn cấp thì các đầu ra đều bằng không. Nếu nguồn cấp đã đủ các lệnh đã có mà đầu ra vẫn bằng không ( IC sw đã hư ( thay IC mới.

-Dạng thứ ba: Các lệnh từ IC vi xử lý tác động thẳng vào khối RF dưới dạng số hoặc xung(các máy thế hệ mới).

Trong trường hợp các điều kiện cần và đủ đã có mà vẫn không bắt dược kênh nào thì phải thay hộp kênh mới. Nếu vẫn không bắt được( kiểm  tra đường tín hiệu từ đầu ra khối cao tần tới IC trung tần. Thông thường trong trường hợp này hỏng lọc saw.

Bài 4.6: sửa chữa khối đường tiếng

1. Sơ đồ khối mạch xử lý âm thanh trong tivi màu.


*Các thuật ngữ dùng trông sơ đồ khối:


- Video det:  Tách sóng hình.


- Sound trap: Bẫy sóng thạch anh.


- SIF Amp:    Khuyếch đại trung tần âm thanh.


- Adio Multiple System: Hệ thống âm thanh đa kênh.


- SIF (Sound Intermediate Frequency): Trung tần âm thanh.


- AF (Audio Frequency): Hạ tần.

2. Phân tích hoạt động:

Khi ở chế độ Tivi: Tín hiệu trung tần âm thanh được lấy ra theo một trong hai phương thức:

+Phương thức 1: Từ tầng tách sóng hình (Video det) tín hiệu âm thanh sẽ được chọn nhờ bẫy sóng âm thanh, tần số tín hiệu trung tần âm thanh (SIF) sẽ là một trong các thành phần 4.5MHz, 5.5MHz, 6.0MHz, 6.5MHz. Đây là phương thức được sử dụng trong hầu hết các máy Tivi màu hiện nay.

+Phương thức  2: Sử dụng một mạch trung tần  kết hợp với lọc SAW riêng, lấy tín hiệu trực tiếp từ tầng trộn sóng cao tần đưa xuống, sau đó qua mạch khuyếch đại trung tần lần thứ nhất, lọc, cấp cho mạch khuyếch đại trung tần thứ hai cuối cùng đến tầng tách sóng (FM DET), để lấy tín hiệu hạ tần ra.

Trong một số máy, tín hiệu âm thanh còn được đưa qua mạch xử lý âm thanh đa kênh (Audio Multiple System), đây là các mạch xử lý NICAM, xử lý giải mã Stereo.

Ngõ ra tín hiệu âm tần được đưa vào khối chọn âm thanh AV/TV, lệnh điều khiển khối này xuất phát từ vi xử lý thông qua các mức điện áp dữ liệu chuỗi.

Các tầng xử lý âm sắc (bass, treble, control) được bố trí sau chuyển mạch AV/TV để cải thiện đáp tuyến âm tần, đáp ứng cho các nhu cầu người nghe, sau đó đến mạch điều chỉnh âm lượng (volume) cấp cho các mạch khuyếch đại công suất âm tần.

3.Phương pháp kiểm tra, sửa chữa mạch xử lý âm thanh:

Trình tự kiểm tra trên mạch xử lý âm thanh:


*Kiểm tra nguồn cấp:


-Đối với IC trung tần tiếng (SIF) và âm tần (AF): nguồn cung cấp cho IC thường là nguồn +5
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. Các nguồn này được lấy sau biến áp FBT, hoặc sau nguồn  switching.


-Đối với IC công suất âm thanh (Audio output): nguồn nuôi thông thường là: +12
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, nguồn này có thể lấy từ FBT, hoặc sau biến áp xung của bộ nguồn (đối với máy có công suất âm thanh nhỏ), hoặc từ một biến áp riêng biệt (đối với máy có công suất âm thanh lớn, stereo...).

*Kiểm ta tín hiệu ngõ vào IC khuyếch đại trung tần âm thanh:

Từ bẫy sóng âm thanh, sau tầng tách sóng hình, hoặc khuyếch dại hình, có thể nhận diện ngõ vào trung tần âm thanh nhờ vào cuộn bẫy sóng hoặc thạch anh (có ký hiệu 6.5MB; 5.5MB; 4.5MB).

Một số ít đời máy người ta lấy trung tần âm thanh sau bộ lọc SAW (SAW Filter) sau khi ra khỏi tuner, bộ lọc SAW này được bố trí song song với lọc SAW của trung tần hình.

*Kiểm tra khối tách sóng âm thanh:

Khối trung tần và khối tách sóng thường được nhốt chung rong cùng một IC, tuy nhiên bên ngoài khối này người ta thường mắc bộ cộng hưởng LC song song hoặc một thạch anh (ký hiệu MD hoặc CDA). Khi gặp hiện tượng âm thanh bị rè hoặc nghẹt ta chỉnh lại bộ cộng hưởng hoặc kiểm tra thạch anh.

*Kiểm tra điện áp điều chỉnh âm lượng:

Đối với các máy đời mới việc thực hiện ddieef chỉnh âm lượng được thực hiện bằng cách thay đổi điện áp tại khối ATT. Điện áp điều chỉnh này có thể được tạo ra bởi VR ngoài hoặc từ VXL khi ta điều chỉnh Volume hoặc bấm Volume (-),(+), điện áp này sẽ thay đổi.

*Kiểm tra khối công suất âm thanh:

Khối công suất âm thanh thường dùng kiểu đẩy kéo nối tiếp hoặc dùng biến áp xuất âm. Bình thường điện áp ngõ ra bằng 1/2 nguồn.

Ta có thể dùng phương pháp can nhiễu để kiểm tra khối âm thanh.

4. Các hư hỏng thường gặp và phương pháp sửa chữa trên khối âm thanh.

a) Pan 1: âm thanh bị mất hoàn toàn.

Bước 1: Đưa tín hiệu AV từ đầu video vào ngõ audio In, đặt máy về chế độ AV. Nếu có âm thanh xuất hiện ở ngõ ra 
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 do mạch trung tần âm thanh không hoạt động, nếu không có âm thanh hư hỏng thuộc khối chọn AV về mạch công suất âm thanh.

Bước 2: Kiểm tra nguồn cấp cho mạch công suất âm thanh. Nếu mạch sử dụng Transistor nguồn nuôi thường là 115vol (dùng biến thế xuất âm) hoặc vài chục vol (nếu dùng tụ xuất âm). Nếu mạch dùng IC, nguồn cung cấp cho mạch công suất âm thường là +18
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.

Bước 3: Kiểm tra lệnh là câm từ VXL tới.

Bước 4: Kiểm tra điện áp điều chỉnh âm lượng từ khối VXL tới, điện áp này biến đổi từ 0 
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 5vol.

Bước 5: Kiểm tra các tụ, trở trên mạch hồi tiếp AC, nếu điện trở này tăng quá mức cho phép: âm thanh nhỏ hoặc bị mất.

Bước 6: Kiểm tra điện áp tại ngõ ra khối công suất, điện áp này phải có giá trị = VCC/2.

Bước 7: Kiểm tra loa, các đường liên lạc từ khối xuất âm tới loa, thay IC công suất.

b) Pan 2: Âm thanh bị nghẹt

Dùng tín hiệu AV ở ngõ vào để phân vùng hư hỏng. Nếu âm thanh vẫn nghẹt thì hư hỏng ở khối công suất âm thanh, nếu không hư hỏng thuộc khối trung tần.

Trong trường hợp hư hỏng thuộc khối trung tần : Nguyên nhân chủ yếu là do chỉnh sai hoặc sai trị số cộng hưởng tại tầng tách sóng âm thanh. Thay đổi tụ cộng hưởng có giá trị từ 18p 
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 82p. 

Trường hợp hư hỏng thuộc khối công suất: Kiểm tra điện áp ngõ ra, nếu lệch quá xa so với điện áp +Vcc/2: thường do mạch hồi tiếp bị sai hoặc do IC công suất hỏng. Kiểm tra tụ xuất âm, biến thế xuất âm, loa...

c) Pan 3: Âm thanh bị ù:

Nguyên nhân: Tụ lọc nguồn cho mạch công suất âm thanh bị khô.

                       Cuộn lọc trung tần âm thanh, cuộn tách sóng âm thanh bị chỉnh sai hoặc tụ cộng hưởng bị thay đổi trị số.

học trình V : chuyển đổi  hệ trong ti vi màu

bài v.i: chuyển đổi hệ tiếng

I.  Mục tiêu bài học:

     - Nắm được phương pháp chuyển đổi hệ tiếng cho phù hợp với đài phát

     - Biết cách cân chỉnh để cho tiếng rõ nhất, to nhất.

     - Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

     - Biết cách ứng dụng để cải tạo đường tiềng cho các máy bị hư hỏng phần tiếng.

II. Nội dung bài học:

Nhận xét: Các máy nội địa được thiết kế phù hợp với đài phát hệ NTSC do đó trung tần tiếng là 4,5 Mhz. Trong khi đó ở nước ta các đài phát hệ pal D/K với trung tần tiếng là 6.5 Mhz. Vì vậy chúng ta phải cải tạo đường tiếng thì mới nghe được.

Mạch điện kết cấu đường tiếng như sau:


Thứ tự các bước:

· Thay thạch anh cộng hưởng đầu vào IC trung tần tiếng SFE 4,5Mh bằng thạch anh 6,5Mhz.

· Cải tạo mạch cộng hưởng đầu ra (mạch tách sóng tiếng FM det):

+ Đối với loại mạch cộng hưởng là cuộn dây và tụ điện ta có thể giữ nguyên tụ điện và bớt đi 1/3 số vòng dây hoặc giữ nguyên cuộn dây và thay tụ điện bằng một tụ khác có trị số từ 33pF đến 100pF (thường sử dụng tụ 33pF để có tiếng tốt nhất) kết hợp chỉnh thêm lõi của cuộn dây

+ Đối với loại mạch cộng hưởng sử dụng thạch anh. Thạch anh này thường có ký hiệu CDA 4,5 ta thay bằng thạch anh CDA 6,5.

· Có thể dùng cách thứ 3 là đấu thêm một bo phách tiếng. trong trường hợp này không phải cải tạo mạch cộng hưởng đầu vào cũng như mạch cộng hưởng đầu ra. Cách đấu như hình vẽ mắc nối tiếp bo fách tiếng với thạch anh cộng hưởng đầu vào sau đó điều chỉnh các cuộn dây trên bo fách tiếng để có tiếng rõ và trong nhất.

bài v.ii: chuyển đổi tần số dòng, mành (fh, fv)
I. Mục tiêu bài học.

- Nắm được phương pháp chuyển đổi tần số dòng mành.

- Lắp ráp thành thạo bo dao động, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật ,đảm bảo an toàn cho người và thiết bị .

- Biết ứng dụng để cải tạo thay thế cho các máy hư hỏng phần dao động dòng hoặc mành.

II. Nội dung bài học

5.2.1 Nhận xét chung :

Các thế hệ máy bãi chỉ phù hợp với đài phát hệ NTSC với tần số quét dòng là 15750Hz và tần số quét mành là 60 Hz .Trong khi đó ở nước ta các đài phát  đều là hệ Pal với fH=15625Hz ,fV=50Hz do đó khi thu được một đài phát nào đó ta thấy hình ảnh bị trôi theo chiều dọc. Như vậy xét về mặt lý thuyết chỉ sai lệch tần số mành.

- Đối với các máy thế hệ đầu có triết áp chỉnh trôi (V hold ) thường được thiết kế ở phía trước mặt máy thì ta chỉ việc điều chỉnh triết áp này là xong. Còn triết áp H hold nằm phía trong máy thì hầu như không phải can thiệp vào. Tại sao lại như vậy ???

- Đối với các máy thế hệ sau tần số dòng mành được quyết định bởi thạch anh dao động và mạch chia trong IC dao động. Thông thường máy nội địa sử dụng thạch anh có tần số 500 hoặc 503 Khz . Qua quá trình nghiên cứu người ta thấy khi thay bằng thạch anh khác có trị số là 420 Khz thì mạch chia tần trong IC sẽ cho ra tần số quét mành đúng là 50 Hz phù hợp với hệ Pal, nhưng tần số quét dòng bị sai lệch rất nhiều do đó sẽ làm hư hỏng tầng công suất dòng thậm chí là đèn hình. Vì vậy ta phải lắp thêm bo dao động dòng. Bo này có ưu điểm là có chiết áp H.hold chạy chung được cả hệ PALvà NTSC.  Sơ đồ chân đấu vào bo như hình vẽ:

       5.2.2Thứ tự các bước.

+ Bươc 1: Xác định máy 1 mass hay 2 mass? Bằng cách đo mass của tụ lọc nguồn(của khối nguồn) với mass của máy(mass hộp kênh) nếu thông với nhau thì đó là máy 1 mass, nếu không thông là máy 2 mass.

*Trước hết ta áp dụng cho máy 1 mass ( nên sử dụng dây cáp điện thoại có các màu).


- Đấu dây mass : lấy mass của máy (lấy dây màu đen)


- Đấu dây B+ 115 vol lấy ở điểm TP91 (lấy dây màu cam), cấp nguồn cho phần dao động dòng


- Đấu dây Video: Lấy từ điểm TP12 cho tới đầu ra của IC chuyển mạch (lấy dây màu vàng), cấp cho mạch tách xung đồng bộ.


- Đấu dây FF: Lấy xung dòng từ FBT để cấp cho mạch so pha. Có thể lấy xung theo 3 cách (xung dương):

. C1: Lấy từ sợi đốt hoặc chân AFC (nếu có)

. C2: Lấy từ C  đèn công suất dòng hoặc mối nóng của cuộn lái dòng nhưng phải mắc nối tiếp qua một điện trở 1M hoặc một điện trở vài trăm K mắc nối tiếp với một tụ xoay chiều 104.

. C3: Quấn 3 vòng trên FBT, dùng đồng hồ để thang đo AC 10vol trong hai lần đo sẽ có 1 lần kim chỉ thị lớn hơn thì que đỏ sẽ là chân lấy xung dương. Chân ở que đen nối xuống mass.

                 
· Chân B+ 12vol: Lấy từ FBT chân này dùng để cấp nguồn cho mạch tách xung và mạch so pha.

B2: Đo, kiểm tra nguội các chân đấu vào bo xem đã đúng chưa?. Bật máy đo, kiểm tra tín hiệu dao động ở chân HD bằng máy hiện sóng hoặc bằng đồng hồ vạn năng thì phảI có mức 0,7vol DC là bình thường.

B3: Tắt máy, cắt bỏ phần dao động Zin của máy và đấu dao động của bo như hình vẽ ở dạng1 
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          Hoặc ở dạng 2: loại này thường có ở máy Sony hay Toshiba. 

                  
*Chú ý: Trước khi bật máy quan sát chiết áp H.hold ở trên bo đã ở vị trí giữa hay chưa. Sau khi bật máy hình ảnh vẫn phảI trôI như khi chưa đấu bo dao động là tốt. Nếu hình bị đổ chéo sọc dưa thì điều chỉnh lại chiết áp H.hold cho tới khi hình có đồng bộ dòng. Khi đã có hình nếu lệch trái hoặc lệch phải thì điều chỉnh lại chiết áp H.cent. Nếu vẫn mất đồng bộ thì phảI kiểm tra lại các chân: Video, FF hoăch B+12vol xem đấu đúng hay chưa?

B4: Thay thạch anh dao động 503 của máy bằng thạch anh 420, bật máy kiểm tra hình phảI đứng yên là tốt.

Như vậy nếu muốn xem hệ NTSC ta phảI lắp trả lại thạch anh 503 có nghĩa là phảI làm SW chuyển mạch cơ khí hoặc dùng TZT hoặc IC Sw. Để tiện lợi ta nên sử dụng thạch anh 455Khz hoặc 470Khz mạch chia tần sẽ cho ra tần số mành 55hz là tần số trung gian giữa hai hệ.

5.2.3Đối với máy hai mass.
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Đặc điểm của dạng này là có hai biến áp. B/a 1là biến áp cách ly giữa mối nóng và mối nguội do đó việc ghép dao động sẽ khác với loại một mass.

Điểm khác biệt nữa là nguồn cấp cho bo dao động không được lấy ở tp91 vì đó là nguồn của mối nóng. Do đó sẽ phải lấy từ biến áp cấp trước. ở các dạng máy này nguồn cấp cho IC dao động cũng lấy từ biến áp cấp trước do đó ta phải tìm vị trí điểm A là điểm có cả nguồn cấp sau hoà về, nguồn này ổn định hơn và rất sạch khi máy đã chạy thì nguồn cấp trước không còn tác dụng nữa.
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Do nguồn này có mức áp thấp khoảng từ 12v đến 19v do đó ta phải thay điện trở 10k trên bo bằng điện trở từ vài ôm đến vài trăm ôm tuỳ theo mức điện áp .

Các chân video, FF 12v vẫn giống như trước. Sau khi kiểm tra tín hiệu dao động ta ghép tín hiệu vào máy theo hình vẽ.
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Chú ý là nhớ phải ghép thêm một tụ hoá 1
[image: image232.wmf]m

f, tuyệt đối không được ghép trực tiếp nếu không sẽ chết đèn công suất dòng.

bài v.iii : chuyển đổi hệ màu NTSC - pal.

I. Mục tiêu bài học .

- Hiểu rõ được nguyên lý làm việc của boad giải mã.

- Nắm được phương pháp đấu bo giải mã.

- áp dụng để cải tạo, thay thế cho các máy chết phầngiải mã màu.

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

II. Nội dung bài học.

5.3.1 Cải tạo đường hình: 

* Thay lọc saw


[image: image233]
Thay saw sắt ở một trong 3 dạng trên bằng saw dây có bán sẵn trên thị trường sao cho khớp các đầu vào, đầu ra.
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3 cuộn dây chỉnh ở 3 tầm khác nhau, cuộn 2 chỉnh đúng cộng hưởng, cuộn 1 lệch trái, cuộn 3 lệch phải do đó dải thông tần của hệ pal được mở rộng. Tín hiệu màu và tín hiệu tiếng dễ dàng lọt qua. Chú ý ở dạng 1 chỉ có 1 đầu ra ta để trống 1 chân ra trên lọc saw dây hoặc nối qua 1 tụ vài trăm pF xuống mass.

* Thay thạch anh triệt tiếng 4,5 MHZ bằng thạch anh 6,5 MHZ hoặc có thể bỏ thạch anh này đi và đấu tắt bằng một sợi dây.
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Để phân biệt giữa thạch anh đường hình với đường tiếng ta căn cứ vào kí hiệu trên thân thạch anh hoặc căn cứ vào cấu trúc của mạch. Đường tín hiệu hình bao giờ cũng có cuộn dây nối song song với thạch anh và có kí hiệu là WS. Ngược lại đường tiếng không có cuộn dây và có kí hiệu là SFE. Bước này rất quan trọng trước khi đấu bo giải mã vì nếu không thay thạch anh hoặc nối tắt thì rất khó vào màu.

5.3.2  Đấu bo giải mã màu:

* Sơ đồ chân của bo màu:

                                   
· Lần lượt các chân đấu như sau (dùng dây cáp điện thoại có các màu).

· Chân Video dùng dây màu vàng lấy ở các điểm từ TP12 cho đến đầu ra IC chuyển mạch. Chân này để lấy tín hiệu màu và tín hiệu chói cấp cho IC giải mã. 

· B+ Dùng dây màu đỏ lấy từ FBT. Tuỳ theo mức thềm từ đầu ra IC matrix của máy mà lựa chọn mức nguồn cho phù hợp:

+ Đối với các máy có mức thềm xấp xỉ 7vol DC ví dụ như National, Panasonic, Sharp…thì chọn mức nguồn 12v.

+Đối với các máy có mức thềm xấp xỉ 5v DC ví dụ như máy Victor, Sanyo , Nec…thì  lấy  mức nguồn 9v. Nếu không có nguồn 9v thì dùng Ic ổn áp 9v lắp thêm vào boad giải mã.

+Đối với các máy có mức thềm xấp xỉ 2v thì vẫn dùng nguồn 12v nhưng phải lắp thêm boad hạ thềm hoặc boad nâng thềm . Ví dụ máy Sony , Toshiba , Mishubishi. (Xét riêng).


- Chân Gnd dùng dây màu đen đấu vào mass máy.

- Chân FF dùng dây màu trắng để lấy xung dòng cấp cho mạch loé màu và mạch bập bênh để tách ra hai tín hiệu màu. Có thể lấy xung theo ba cách giống như  boad dao động: heater, AFC, quấn 3 vòng trên FBT…

*Sau khi đấu xong các chân này, kiểm tra lại xem đã đúng chưa sau đó cắm điện đo kiểm tra ba đầu ra của boad (R-Y, G-Y, B-Y,) phải có mức vol DC như nhau và xấp xỉ bằng mức thềm ra của máy. Nếu lệch nhiều phải cân chỉnh lại bằng cách thay đổi nguồn cấp B+ hoặc thay đổi mức phân cực ở đầu ra  của boad.

*Bước tiếp theo đấu song song ba đầu ra của boad với ba đầu ra của IC matrix trong máy như hình vẽ :
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Chú ý : nên đấu ngay tại chân B của ba đèn công suất sắc thì màu sẽ tươi nhất. Nếu đấu sai một trong ba dây màu không làm ảnh hưởng gì tầng công suất nhưng sẽ làm sai màu của hình ảnh. Muốn chính xác ta hãy quan sát vào chữ VTV1 hoặc VTV3 thì thứ tự các màu sẽ lần lượt là đỏ, lá cây, lơ rồi lại đỏ.

*Sau khi đấu xong ba dây này mà vẫn không có màu thì phải điều chỉnh lại triết áp color burst, thường nằm ở vị trí gần giữa. Khi đã có màu thì điều chỉnh lại triết áp color gain sao cho màu mịn nhất.

*Cuối cùng mới đấu dây color dùng dây màu tím đấu vào điểm giữa của triết áp màu. Nếu màu nhạt quá hoặc đậm quá thì phải phân cực lại triết áp màu sao cho khi điều chỉnh mức vol thay đổi từ 1v đến 8v là đạt yêu cầu.

*Chân N3 chỉ sử dụng khi muốn boad giải mã chạy cả hệ NTSC. Khi đó phải mắc thêm thạch anh 3,58 Mhz lên vị trí đã có sẵn trên boad và đấu chân này xuống mass.

*Muốn xem hệ NTSC 4,43 thì ta chỉ việc đấu chân N4 xuống mass .

10.2.3 Phương pháp đấu boad hạ thềm hoặc nâng thềm. (Phương pháp này chỉ áp dụng cho các máy có mức thềm thấp từ 1,5v đến 2,5v. Ví dụ Sony, Toshiba, Mishubishi.). 
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Mạch điện boad hạ thềm: mạch này gồm có 3 đường tín hiệu vào và 3 đường tín hiệu ra tương ứng với 3 tín hiệu sắc, nguồn cấp 12 vol. Mức thềm sẽ được hạ xuống từ 1,5vol đến 2,5 vol bằng cách điều chỉnh B+, ở đây ta chỉ vẽ mạch hạ thềm của một đườngtín hiệu còn hai đường kia tương tự.
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Chú ý: Tín hiệu ra từ bo hạ thềm bị đảo pha so với bo giải mã do đó khi ghép tín hiệu vào  mạch khuyếch đại hình phải chu ý sao cho tín hiệu đặt vào 3 katot phải là -R; -G; -B.
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Yêu cầu: 3 đầu ra của bo hạ thềm phải đặt vào vị trí nào? ở trên mạch khuyếch đại hình máy mishubishi để cho 3 tín hiệu đặt vào 3 katot là -R; -G; -B.

Đáp án: Phải đặt vào 3 chân E của 3 đèn đệm.

· Phương pháp đấu bo nâng thềm: Mạch điện  bo nâng thềm:( ở đây chỉ vẽ một đường tín hiệu, hai đường còn lại tương tự).


   Yêu cầu: Đầu ra của bo nâng thềm phải đặt vào vị trí nào của mạch khuyếch đại hình? để cho 3 tín hiệu đặt vào 3 katot là –R; -G; -B. (chú ý ở dạng này tín hiệu ra bo nâng thềm không bị đảo pha nhưng biên độ là 9vol).

Gợi ý: 3 tín hiệu từ đầu ra của IC matrix trong máy khi thu hệ pal mạch giải mã không làm việc do đó cả 3 đầu ra lúc này đều là tín hiệu chói.

Đáp án: Phải đặt vào chân B của 3 đèn khuyếch đại sắc và tách rời 3 chân này ra, bỏ nguồn cấp 9vol đi (đưa về dạng cơ bản). Và phải lắp thêm một mạch lọc qua một điện trở 220(  nối tiếp với một tụ 47u/50vol xuống mass (xem hình vẽ) thì mới có màu.

Nhận xét: Như vậy đối với những máy có mức thềm thấp có thể dùng 2 phương pháp giải mã đó là dùng bo hạ thềm hoặc nâng thềm. Trên thực tế sử dụng phương pháp nâng thềm là ưu việt nhất màu sắc sẽ tươi hơn (nhất là màu đỏ) và sẽ thật màu hơn.

Chú ý: ở các máy đời cao không có các chiết áp Bright, Contras, color...do đó đấu dây điều chỉnh màu phải tìm chân điều khiển từ IC Vi xử lí tới IC matrix sau đó đấu chân color trên bo mã nối tiếp qua một điện trở có trị số từ vài trăm K( tới 1M( tuỳ theo độ đậm nhạt.

học trình vi: cấy độ các khối trong ti vi màu.

bài 6.1: cấy độ nguồn
6.1 Cải tạo, thay thế khối nguồn ổn áp bù tuyến tính:

* Sơ đồ nguyên lý bo mạch ổn áp bù tuyến tính
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Trong trường hợp mạch ổn áp nguồn trong máy bị hư hỏng không có IC nguồn thay thế ta có thể dùng bo nguồn đã thiết kế sẵn trên thị trường để thay thế. Phương pháp đấu như sau:
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- Cắt bỏ đầu vào, đầu ra mạch ổn áp. Tận dụng trở phân dòng của máy. Tận dụng lá tản nhiệt của máy, tháo IC nguồn của máy ra lắp đèn công suất ổn áp D1402 vào nhớ phải có phiến cách điện. Đấu các chân B, C, E, GND vào mạch nguồn giống như trên hình vẽ.

- Bật máy điều chỉnh  VR 10k trên bo sao cho điện áp ra bằng đúng trị số danh định (thông thường là 115V).



      Đối với nguồn siwtching máy 1 mass ta cũng có thể dùng bo nguồn để cải tạo bằng cách cắt bỏ phần ổn áp của máy( tất nhiên là phải bỏ cả biến áp siwtching).

6.1.2: Cải tạo nguồn siwtching từ 110V lên nguồn 220V:

- Thay tụ lọc nguồn đầu vào bằng một tụ lọc nguồn khác có trị số điện áp chịu đựng từ 400V trở lên.

- Thay điện trở mồi (Start) cho IC nguồn có trị số gấp đôi trị số cũ và công suất cũng tăng lên gấp đôi.

- Tháo bỏ điện trở VDA của biến áp cấp trước (điện trở này có tác dụng bảo vệ quá áp).

- Thay tụ hồi tiếp cho IC nguồn, giảm trị số điện dung của tụ xuống một nửa và tăng trị số điện áp của tụ lên hai lần. 

* Có thể thay nguồn ổn áp bù hoặc nguồn ổn áp siwtching của máy bằng nguồn siwtching đã thiết kế sẵn trên thị trường tuy nhiên giá thành sẽ cao hơn. (Trên bo này đã ghi rõ cách thức đấu vào trong máy).

bài vi.ii: cấy độ boost cao áp

I.  Mục tiêu bài học:

- Nắm được phương pháp cải tạo, thay thế Flayback. 

- Biết cách phân biệt Flayback 1 mass với Flayback 2 mass.

- Biết cách cân chỉnh để cho nguồn cấp sau phù hợp với máy cần lai tạo

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

II. Nội dung:

6.2.1 Phân biệt FBT 1 mass với FBT 2 mass
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                            Hình 1: FBT 1 mass
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                             Hình 2: FBT 2 mass

Nhận xét: 

Máy 1 mass: Là máy khi đo mass của tụ lọc nguồn đầu vào của khối nguồn sẽ thông với mass máy (mass hộp kênh).

Như vậy ở loại máy này khi chạm tay vào máy sẽ bị giật. Để phân biệt FBT 1 mass quan sát ở hình 1 ta thấy cuộn sơ cấp của biến áp có 3 đầu thông với nhau. Vì người ta tận dụng cuộn sơ cấp để lấy nguồn cấp cho mạch khuyếch đại sắc. Như vậy bằng cách  đo nội trở ta có thể xác định được đây là loại FBT nào. Chân Cout thường nằm cách xa các chân khác do đó ta có thể dễ dàng nhận biết được. Còn đối với máy 2 mass cuộn sơ cấp chỉ có 2 đầu B+ và Cout. Khi đo nguồn cấp 180V sẽ không thông với 2 chân này. Như vậy mass bên cuộn sơ sẽ là mối nóng (mass giật) còn mass bên cuộn thứ cấp là mối nguội (không giật). Khi đo mass này sẽ không thông với mass của tụ lọc nguồn ở khối nguồn.

6.2.2 Thứ tự các bước cải tạo FBT:

Bước 1: An toàn cho máy:

              + Tháo FBT trên máy ra

+ Tháo rời vỉ đuôi đèn hình

+ Rút jắck cắm cuộn lái dòng, mành

Bước 2: Vẽ sơ đồ chân FBT trên bo mạch. Ví dụ

Vẽ sơ đồ FBT cần thay 
[image: image244] 
[image: image245]
Bước 3: 

            - Hàn dây G2, G3 của FBT cần thay vào vỉ khuyếch đại hình, vú cao áp đặt vào vị trí an toàn (trong chiếc cốc).

           - Hàn dây B+, Cout, ABL, Mass. Nối từ FBT cần thay vào vỉ máy. Bật điện cho chạy thử nghe thấy tiếng xì xì ở vú cao áp ( FBT đã làm việc.

          - Lần lượt hàn từng dây 16V; 24V; 200V vào vị trí tương ứng trên vỉ máy. Mỗi lần hàn một dây lại bật máy để thử xem đã đúng mức điện áp chưa? Lưu ý là các mức điện áp cấp cho IC mành và khuyếch đaị sắc cho phép sai số (từ 23V đến 27V; từ 170V đến 200V). Trong trường hợp nguồn cấp cho IC mành nếu thiếu có thể quấn nối tiếp từ chân FBT qua lõi ferit của FBT thêm một vài vòng(chú ý chiều quấn) nếu quấn sai áp sẽ giảm đi, quấn đúng áp sẽ tăng lên. Tưng tự như vậy mức nguồn áp thấp từ 12 tới 19V ta cũng có thể thay đổi đựơc (tuy nhiên nguồn này ít phải thay đổi vì ở trên mạch máy thường đã có sẵn IC ổn áp 9V hoặc 12V).

         - Cuối cùng mới nối dây sợi đốt. Đối với FBT Hitachi Trung Quốc cấp cho sợi đốt là một cuộn dây riêng H+, H-. Nguồn này quá thấp so với mức danh định do đó ta tận dụng luôn chân AFC có mức nguồn AC 5V cấp cho nung tim. Trong trường hợp ở những FBT không có chân AFC ta có thể quấn 3 vòng trên FBT.

Bước 4: Sau khi đã đo kiểm tra các mức điện áp lấy ra từ FBT ta có thể đóng tải cho máy ( vú cao áp, vỉ khuyếch đại hình, jăck cắm cuộn lái dòng mành). Bật máy quan sát trên mặt đèn hình, thay đổi áp G2, G3 bằng chiết áp Screen, Focus sao cho hình ảnh rõ nhất.

             - Nếu như có tia quét ngược chứng tỏ G2 quá cao;

             - Nếu hình nhoè chứng tỏ G3 chỉnh  chưa đúng.

             - Nếu hình bị co hai bên chứng tỏ cao áp quá khoẻ, ta phải tăng thêm trị số của tụ damping.

             - Nếu hình bị dãn hai bên chứng tỏ cao áp yếu ta phải giảm trị số tụ damping.

             - Nếu hình bị co giãn theo chiều dọc ta điều chỉnh lại chiét áp V.size; V.line.

Bước 5: Tắt máy tháo các dây câu lắp FBT vào đúng vị trí. Cố gắng lựa chọn ít nhất là hai chân để cắm đúng vào vị trí của máy ( mục đích để FBT được cố định). Các chân bị sai lệch ta có thể cắt ngắn đi sau đó dùng các dây câu cách điện tốt cho chạy vòng dưới gầm FBT. 

bài vi.iii : Cải tạo, thay thế vỉ trung tần hình, tiếng.

6.3.1 Cải tạo bo trung tần hình:
Trong trường hợp IC trung tần của máy bị hư hỏng trên thị trường không có để thay thế hoặc ở các máy đời cao IC trung tần nằm chung với IC đa năng, giá thành rất cao, ta có thể dùng bo trung tần hình đã thiết kế sẵn trên thị trường để thay thế.

Sơ đồ  nguyên lý như hình vẽ:
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Đặc điểm của bo: đã lắp sẵn mạch lọc SAW, đã được cân chỉnh trong quá trình lắp ráp phù hợp với dải thông của hệ pal. Điện áp chân AGC là 2vol. Trong trường hợp mức vol trong máy cao hơn ta làm  một cầu phân áp khác sau đó điều chỉnh cho đúng trị số.  Đầu ra có hai đường đảo pha và không đảo pha để tuỳ ý lựa chọn cho thích hợp với pha trong máy.

Phương pháp đấu bo trung tần như hình vẽ:
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Chú ý: Tuyệt đối không điều chỉnh vào cuộn tách sóng hình. Trong trường hợp tiếng không rõ hoặc khó vào màu ta chỉ điều chỉnh các cuộn dây của lọc SAW. Dây nối tín hiệu vào và ra nên sử dụng dây có bọc kim tránh hiện tượng nhiễu. Nếu hình ảnh mất đồng bộ đảo lại chân ra từ V.out1 sang V.out2 hoăc ngược lại. 

6.3.2 Cải tạo bo trung tần tiếng:
* Mục đích: Để cải tạo cho các máy hư hỏng phần trung tần tiếng trong trường hợp không có IC thay thế hoặc IC đa năng giá thành cao.

* Sơ đồ nguyên lý bo trung tần tiếng:

               
*Chú ý: Trong trường hợp tiếng không rõ hoặc nhỏ có thể điều chỉnh mạch vào T1 hoặc mạch tách sóng tiếng FM T2. Nên điều chỉnh từ từ xung quanh vị trí trung bình của cuộn dây. Các dây tín hiệu vào và ra của bo cũng dùng dây bọc kim để tránh tiếng ù hoặc rú rít.

* Phương pháp đấu bo như hình vẽ:
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Bo này có hai đầu ra. Trong quá trình lắp đầu ra nào có tiếng rõ nhất thì lắp vào. Nếu điều chỉnh cả hai cuộn T​1 và T2 mà tiếng vẫn khó vào ta có thể ghép đầu vào của bo sang vị trí sau của thạch anh FM tiếng sau đó điều chỉnh lại cuộn T1 và T2 cho tới khi tiếng rõ nhất, to nhất.

bài vi.iv: cấy vỉ av

I. Mục tiêu:

      - Hiểu rõ được nguyên lý làm việc của bo AV,

      - Biết cách lắp ráp, cân chỉnh để xem được tín hiệu của đầu đĩa hình hoặc đầu video.

      - Biết cách đo, kiểm tra, sửa chữa mạch AV.

      - Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

II. Nội dung.

      6.4.1 Phân tích mạch AV máy DEWOO.
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Máy dewoo model :C50N hay D1649 là loại máy một mass do đó yêu cầu mạch AV phải có cách ly.Quan sát mạch điện ta thấy nguồn cấp cho mạch AV được lấy từ FBT,tận dụng nguồn cấp AC 16,5v từ FBT để cấp cho một biến áp lấy điện cảm ứng sau đó nắn lọc ra 12v để cấp cho mạch vào.

6.4.2 Phương pháp đấu nối:

     Boad AV trên thị trường có cấu tạo dựa trên cơ sở của mạch điện trên. Chỉ khác ở chỗ mạch cấp nguồn cho phần cách ly không dùng biến áp .Trên boad có ghi 2chân FF, ta quấn 3 vòng trên FBT sau đó đưa vào 2 chân này. Khi đặt đúng chiều xung dương vào diode nắn thì sẽ có nguồn 12v  cấp cho mạch cách ly AV

                                   
Trên boad có chiết áp điều chỉnh độ lợi của tín hiệu video. Có hai đầu ra đảo pha và không đảo pha phù hợp với các loại máy khác nhau. Phương pháp đấu như hình vẽ:                               

     Bên mối nóng của bo AV ta lấy nguồn cấp sau 12V của FBT. Như vậy tín hiệu hình cắt mạch ở điểm TP12 còn tín hiệu tiếng cắt mạch trước mạch ATT. Tại điểm cắt có thể dùng SW cơ khí hoặc IC chuyển mạch hoặc Rơ le nhiều tiếp điểm. 
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